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Tiết  1
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I- Mục tiêu: 
* Kiến thức:  Hiểu được khái niệm số hữu tỉ
* Kỹ năng:  - Biết biểu diễn số h  ÷u tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ.

       -Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N 
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* Thái độ : Cẩn thận trong tính toán

II- Chuẩn bị :

1. Giáo viên : bảng phụ, thước chia kho¶ng,phấn màu.
Bảng 1:(kiểm tra bài cũ)

Bảng 2:Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có các số biểu diễn cùng một số hữu tỉ:

A..
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Hày chọn câu trả lời đúng.

Bảng 3:Nói mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được khẳng định đúng:

	Cột A
	Cột B

	a)
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b) 
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c) 
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	1)Là số hữu tỉ dương

2)Là số hữu tỉ âm.
3)Không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương.

4) Không là số hữu tỉ.

5)Vừa là số hữu tỉ âm vừa là số hữu tỉ dương.


2. Häc sinh : ôn tập các kiến thức đã học ở lớp 6:
+Phân số bằng nhau

+Tính chất cơ bản của phân số.

+Quy đồng mẫu các phân số .


+So sánh số nguyên, so sánh phân số.


Biễu diễn số nguyên trên trục số.

III- Hoạt động dạy học:

1/ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ:(4')

Bảng 1:
Tìm các tử mẫu của các phân số còn thiếu:(2 học sinh )

a) 
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Đáp án: 
a)1; 6;9;5    ;
b) (nhiều đáp án là các số nguyên khác 0)


c) -2; -2 

d)-19; -2

3/ Bài mới:

GV vào bài mới: GV: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó là số hữu tỉ .
GV ghi tên chương , tên bài.
	Tg 
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	10’
	HĐ1:Số hữu tỉ

	
	H::C¸c sè 3; -0,5; 0; 
[image: image15.wmf]5
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 có là hữu tỉ không?.

H:Các số hữu tỉ viết dưới dạng như thế nào?

H:Thế nào là số hữu tỉ ?

· Cho học sinh làm ?1;? 2.(Gọi HS trả lời)
H: Quan hệ N, Z, Q như thế nào .

· GV cho HS làm bài tập bảng 2
· GV cho HS nhận xét câu trả lời của bạn.
· GV  cho HS làm bài 1-tr7-SGK
	TL:là các số hữu tỉ.

TL: viết dạng phân số 

TL: Số hữu tỉ được viết dưới dạng 
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· HS  thực hiện các ?1;? 2.

TL: N 
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 Z 
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· HS theo  dõi bài tập và trả lời :Câu đúng là câu A.
· HS điền vào chỗ trống 


	1. Số hữu tỉ 

VD:

a) Các số 3; -0,5; 0; 2
[image: image20.wmf]7
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 là các số hữu tỉ .

b) Số hữu tỉ được viết dưới dạng 
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c) Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ là Q.



	10’
	HĐ 2: Biểu diễn  số hữu tỉ trên trục số

	
	· GV gọi một HS lên bảng  thực hiện ?3
*GV: Tương tự số nguyên ta cũng biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số

· GV hướng dẫn HS biểu diễn phân số 
[image: image23.wmf]4

5

 theo các bước như SGK.
B1: Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng 
[image: image24.wmf]4

1

®v cò

B2: Số B1: Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng 
[image: image25.wmf]4
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®v cò

B2: Số 
[image: image26.wmf]4

5

nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới.

nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới.

· GV cho cả lớp làm ví dụ 2-SGK và nhấn mạnh :trước hết phải viết phân số dưới dạng  mẫu dương.

*GV  giới thiệu:Trên trục số điểm biểu diễn số hữu tỉ x gọi là điểm x.

H:Em hiểu thế nào là điểm 
[image: image27.wmf]4
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	· Một HS lên bảng biểu diễn các số ngưyên trên trục số
· HS làm theo hướng dẫn của GV.
· HS làm theo hướng dẫn của GV.
TL:là điểm nằm trên trục số cách gốc 0 về bên trái một khoảng  
[image: image28.wmf]4
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đơn vị.
	2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:

* VD: Biểu diễn 
[image: image29.wmf]4
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 trên trục số                            
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VD2:Biểu diễn 
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 trên trục số.
Ta có:
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	14’
	HĐ 3:  So sánh hai số hữu tỉ

	
	· GV cho cả lớp làm ?4   và gọi 1 HS lên bảng làm
*GV:Ta đã biết cách so sánh hai phân số .Vì mọi số hữu tỉ đều viết dưới dạng phân số  nên để so sánh hai số hữu tỉ, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số  có mẫu dương rồi so sánh hai phân số đó.
· GV cho HS tự xem ví dụ SGK rồi làm bài tập tương tự.

So sánh: 

a) 
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· GV gọi HS đọc bốn dòng sau ví dụ 2 SGK rồi yêu cầu cả lớp làm ?5.
	· HS làm ?4
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· Hai HS lên bảng làm:

a) 
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Vì -2>-4 và 10>0 nên:
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b) 
[image: image40.wmf]3

0

0

;

3

7

3

1

2

=

-

=

-


Vì -7 < 0 và 3>0 nên 
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· HS trả lời ?5
	3. So sánh hai số hữu tỉ:(10')

a) VD: So sánh -0,6 và
[image: image43.wmf]2
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giải (SGK)

b) Cách so sánh:

Viết các số hữu tỉ về cùng mẫu dương



	5’
	HĐ 4: Củng cố

	
	· GV yêu cầu HS trả lờid các câu hỏi:

· Thế nào là  số hữu tỉ?Số nguyên có là số hữu tỉ? Vì sao?

· Biểu diễn  phân số 
[image: image44.wmf]3

2
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 trên trục số như thế nào?
· Làm bài tâp ở bảng 3
	· HS trả lời:
-Bài tập ở bảng 3:

a) – 3; b)-1; c)- 2; d) -4
	


4/ Hướng dẫn học ở nhà:(2')

-Làm  các bài tập số 1,2,3 –SGK trang 7-8

-Ôn tập các quy tắc cộng ,trừ phân số ; quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6.

Tiết 2


I- Mục tiêu: 

* Kiến thức: - Nẵm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ , hiểu quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ .

* Kỹ năng: - Có kỹ năng làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng

       - Có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế.
* Thái độ : Cẩn thận trong tính toán
II- Chuẩn bị :

1.  Giáo viên : SGK,SBT, thước thẳng có vạch chia
2. Học sinh  ôn tập những kiến thức sau : 

+ Quy tắc cộng ,trừ phân số ; 

+ Quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6.
III- Hoạt động dạy học:

1.ổn định lớp (1')

2/. Kiểm tra bài cũ:(6')
HS1: Chữa bài tập 2 –SGK

HS2: Chữa bài tập 3a,c-SGK

Đáp án:
Bài 2-SGK: a)
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Các phân số biểu diễn số hữu tỉ 
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b)Biểu diễn số hưũ tỉ 
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Bài 3-SGK

a)
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.Vì -22 <-21 nên 
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c) 
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3/. Bài mới:

GV : Phép tính cộng , trừ trên số hữu tỉ được thực hiện như thế nào? Đó là nội dung của bài học hôm nay:”Cộng, trừ số hữu tỉ”

	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	12’
	HĐ 1:Cộng , trừ số hữu tỉ

	
	· GV yêu câu HS tính x+ y , x-y  với x, y là số hữu tỉ trong bài 3a(đã kiểm tra bài cũ ở trên)
H:Qua bài trên , hãy cho biết cách thực hiện tính cộng , trừ  hai  số hữu tỉ?
*Giáo viên chốt:

-Viết số hữu tỉ về phân số có cùng mẫu dương

-Vận dụng tính toán  như phân số.

H:Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu dương?

H:Phất biểu quy tắc quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu?
H:Phát biểu quy tắc trừ hai phân số?

*GV khẳng định:LMỗi số hữu tỉ đều có một số đối.

· GV gọi HS lên ghi  quy tắc.
· GV yêu cầu HS theo dõi ví dụ SGK.
· Gọi hai HS lên bảng làm ?1
*GV khẳng định:Phép cộng  số hữu tỉ cũng có các tính chât giao hoán, kết hợp, cônghj với số 0.
	· Hai HS lên bảng thực hiện.
HS nhận xét.

TL  :Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số  có cùng mẫu dương rồi thực hiện phép tính như ở phép cộng, trừ phân số ở lớp 6.
TL :(HS trả   lời theo SGK toán 6- tập 2)
TL: :(HS trả   lời theo SGK toán 6- tập 2)

TL : :(HS trả   lời theo SGK toán 6- tập 2)

· HS  ghi quy tắc.
· HS xem ví dụ  SGK.
· Hai HS lên bảng thực hiện.HS cả lớp cùng làm  và nhận xét.
?1
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	1. Cộng trừ hai số hữu tỉ (10')

a) Quy tắc:
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b)Vídụ(SGK) 
?1
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	10’
	HĐ2 :Quy tắc chuyển vế

	
	H:Phát biểu quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6?

· GV chuyển qua quy tắc chuyển vế ở lớp 7.

· GV giới thiệu: Quy tắc chuyển vế dùng để vận dụng giải các bài toán tìm x liên quan đến phép tính công, trừ.

· GV yêu cầu HS tìm hiểu ví dụ và nêu cách làm.

· GV gọi hai HS lên bảng làm ?2
	TL:Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổ dấu số hạng đó: dấu”+” thành dấu”-“; dấu “-“ thành dấu”+”
· HS nhắc lại  và ghi quy tắc.

· HS nêu cách làm:Chuyển  
[image: image57.wmf]7
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 ở vế trái sang vế phải thì đổ dấu thành 
[image: image58.wmf]7
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· Hai HS lên bảng thực hiện. HS cả lớp làm và nhận xét.

?2

	2/Quy tắc chuyển vế: 
Quy tắc :

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổ dấu số hạng đó.
Với moị  x, y, z 
[image: image59.wmf]Î

Q : x+y =z 

=>x =z-y

Ví dụ :T ×m x biÕt
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	*GV cần chú ý HS ở dạng bài tập câu b.
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*GV nêu chú ý SGK
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	*Chú ý(SGK)

	15’
	HĐ 3 :Củng cố

	
	H:Quy tắc cộng trừ số hữu tỉ ?
H :Quy tắc chuyển vế ?

· Cho HS làm bài tập 6a,b ;9a,c

· Cho HS nhận xét , sửa chữa.
	TL :(HS trả lời như SGK)
TL :(HS trả lời như nội dung ở mục 2)

· Hai HS thực hiện bài 6a,b

· Tiếp theo hai HS khác thự hiện bài 9a,c


	Bài 6-SGK
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Bài 9-SGK
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4. Hướng dẫn học ở nhà:(5')


-Làm bài tập 6c,d;7;8;9b,d10-SGK


-Tiết sau luyện tập

Tiết 3


I- Mục tiêu: 
* Kiến thức :  Nắm vững các qui tắc nhân chia số hữu tỉ , hiểu khái niệm tỉ số của 2 số hữu tỉ .

* Kỹ năng :  Có kỹ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng.

* Thái độ :  Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học

II- Chuẩn bị:

-GV: Bảng phụ với nội dung tính chất của các số hữu tỉ (đối với phép nhân)

- HS: chuẩn bị bài ở nhà.
III-Hoạt động dạy và học 
1/ ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ: (5')


- Thực hiện phép tính:
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Đáp án:
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3/Bài mới

GV:Nhân chia hai số hữu tỉ sẽ  thực hiện như thế nào?
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	8’
	HĐ 1:Nhân hai số hữu tỉ

	
	H:Qua  bài kiểm tra bài cũ hãy  nêu cách nhân hai số hữu tỉ ?
· GV yêu cầu HS viết công thức tính x. y.(Với x, y là hai số hữu tỉ)
· GV:Các tính chất của phép nhân  với số nguyên đều thoả mãn đối với phép nhân số hữu tỉ.

H: Nêu các tính chất của phép nhân số hữu tỉ .

· Giáo viên treo bảng phụ  ghi các tính chất.
	TL:Ta đưa về dạng phân số rồi  thực hiện phép toán nhân phân số .
-Học sinh lên bảng ghi

HS nhắc lại các tính chất .


	1. Nhân hai số hữu tỉ  

Với 
[image: image70.wmf];
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*Các tính chất :

+ Giao hoán: x.y = y.x

+ Kết hợp: (x.y).z = x.(y.z)

+ Phân phối: 

        x.(y + z) = x.y + x.z

+ Nhân với 1: x.1 = x



	10’
	HĐ 2: Chia hai số hữu tỉ

	
	H:Phát biểu quy tắc chia hai phân số?
H:Phát biểu quy tắc chia hai số hữu tỉ?

· GV viết công thức chia hai số hữu tỉ x: y( y
[image: image72.wmf]¹

0)
· Gọi hai hS lên bảng thực hiện ?
· GV giới thiệu tỉ số.

H:So sánh sự khác nhau giữa tỉ số của hai số với phân số ?
	TL:Muốn chia hai phân số ta nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia.
TL:Viết số hữu tỉ dưới dạng phân số rồi thực hiện phép chia như ở phân số.

· Hai HS lên bảng thực hiện bài tập.-HS cả lớp cùng làm và nhận xét.

TL:-TỈ số 2 số x và y với x
[image: image73.wmf]Î

Q; y
[image: image74.wmf]Î

Q (y
[image: image75.wmf]¹

0)
-Phân số 
[image: image76.wmf]a

b

 (a
[image: image77.wmf]Î

Z, b
[image: image78.wmf]Î

Z, b
[image: image79.wmf]¹

0)
	2. Chia hai số hữu tỉ  
Với 
[image: image80.wmf];
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?: Tính
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b) 
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* Chú ý: SGK 

* Ví dụ: Tỉ số của hai số -5,12 và 10,25 là 
[image: image85.wmf]5,12

10,25

-

 hoặc 

   -5,12:10,25

-Tỉ số của hai số hữu tỉ x và y (y
[image: image86.wmf]¹

0) là x:y hay 
[image: image87.wmf]x

y



	18’
	HĐ 3: Củng cố

	
	· GV  gọi 4 HS lên bảng thực hiện bài 11-SGK
· GV cho HS hoạt động nhóm bài 12-SGK.
· GV chốt lại bài tập 12:phép chia là  phép toán ngược của phép nhân nên có thể viết được nhiều kết quả (các phân số phải tối giản)
· GV cho HS làm bài 13 b,d

H:Nêu cách giải   câu b, câu d?
	· 4 HS lên bảng   làm bài tập 11.
· HS nhận xét.
· HS hoạt động nhóm và trình bày kết quả.
TL:Câu b:Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp.

Câu d:Thực hiện trong ngoặc  trước rồi  nhân.
· 2HS  lên bảng thực hiện.
	Bài 11-SGK
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Bài 12-SGK
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Bài 13-SGK
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4/ Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học  theo SGK 

- Làm BT: 15; 16 (tr13); BT: 16 (tr5 - SBT)

           Học sinh khá: 22; 23 (tr7-SBT)

HD  BT16:       áp dụng tính chất phép nhân phân phối với phép cộng

                        rồi thực hiện phép toán ở trong ngoặc
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----------(((---------
Tiết 4


 I- Mục tiêu:
* Kiến thức : Hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 

* Kỹ năng : Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ , có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia các số  thập phân .

* Thái độ : Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý.

II- Chuẩn bị:

- GV: Phiếu học tập nội dung ?1 (SGK ) ; Bảng phụ bài tập  19 - Tr 15 SGK 

-HS :   Chuẩn bị bài, ôn giá trị tuyệt đối của số nguyên.
III-hoạt động dạy và học
1/ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ: (6')


- Thực hiện phép tÝnh:(1HS  lên bảng, HS cả lớp làm vào giấy nộp lại cho GV)
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Đáp án:  
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3/ Bài mới:

GV giới thiệu bài mới:Một kiến thức trong tập hợp số hữu tỉ ,đó là “Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.Cộng , trừ , nhân ,chia số hữu tỉ”có giống như ở số ngưyên hay không?
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	12’
	HĐ 1:Giá tuyệt đối của một số hữu tỉ

	
	H : Nêu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số nguyên ?

H :Nếu a là số nguyên thì 
[image: image98.wmf]a

 dược xác định như thế nào ?
· GV nêu vấn đề : GTTĐ của một số hữu tỉ cũng được định nghĩa tương tự như ở số nguyên.

H:Phát biểuv giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x ?

· GV yêu cầu HS hoạt động nhóm ?1
H :Hãy viết 
[image: image99.wmf]x

 ?

· GV nhấn mạnh :Trong công thức trên –x là số đối của x và –x>0 (vì x<0) ; ghi nhận xét.

H :Các số sau là giá trị tuyệt đối của những số nào : 3,75 ; -2,6 ;0 ;5 ?

· Cho HS làm ?2
	TL : Là khoảng cách từ điểm a (số nguyên) đến điểm 0

TL: 
[image: image100.wmf]a

=a ; 
[image: image101.wmf]a

= -a ; 
[image: image102.wmf]a

= 0
TL: : Là khoảng cách từ điểm x (số nguyên) đến điểm 0

· HS hoạt động nhóm ?1
a. nếu x = 3,5 thì 
[image: image103.wmf]3,53,5

x

==


    nếu x = 
[image: image104.wmf]7

4

-

 thì 
[image: image105.wmf]44
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b. Nếu x > 0 thì 
[image: image106.wmf]x

x

=


  nếu x = 0 thì 
[image: image107.wmf]0

=

x


nếu x < 0 thì 
[image: image108.wmf]x

x

-

=


HS lên bảng viết định nghĩa.
TL:3,75 là GTTĐ của 3,75 và -3,75; 0 là GTTĐ của số 0;  5 là GTTĐ của 5 và -5;-2,6 không phải là GTTĐ của số hữu tỉ nào.
· HS làm ?2
	1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ  

              x nếu  x > 0

[image: image109.wmf]x

 =    -x nếu x < 0

* Nhận xét: (x
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	12’
	HĐ 2:Cộng ,trừ ,nhân, chia số thập phân

	
	· GV  :Để  cộng , trừ ,nhân ,chia số thập phân ta có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi làm theo quy tắc các phép tính ở phân số. Nhưng trong thực hành ta nên vận dụng quy tắc các phép tính cộng, trừ ,nhân ở số nguyên để thực hiện các phép tính trong số thập phân.
· GV yêu cầu HS phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên(cùng dấu, khác dấu) ;quy tắc trừ hai số nguuyên ; nhân hai số nguyên?
· GV :Riêng quy tắc chia hai số thập phân :thương hai số thập phân x và y  là thương của hai giá trị tuyệt đối của hai số đó với dấu + đằng trước nếu  x và y cùng dấu ; dấu – dsằng trước nếu x và y khác dấu.
· GV cho HS vận dụng làm toán.
· GV khẳng định :Phép cộng và phép nhân số thập phân cũng có các tính chất như phép cộng và phép nhân các số nguyên.
	· HS  nghe .
HS trả lờ i (như quy tắc đã học ở lớp 6)

· HS  ghi nhớ.
· HS vận dụng làm bài tập.
	2. Cộng, trrừ, nhân, chia số thập phân
* Ví dụ:

a) (-1,13) + (-0,264)

  = -(
[image: image117.wmf]1,130,264

-+-

)

  = -(1,13+0,64) = -1,394

b) (-0,408):(-0,34)

  = + (
[image: image118.wmf]0,408:0,34

--

)

  = (0,408:0,34) = 1,2

?3: Tính

a) -3,116 + 0,263

  = -(
[image: image119.wmf]3,160,263

--

)

  = -(3,116- 0,263)

  = -2,853

b) (-3,7).(-2,16)

  = +(
[image: image120.wmf]3,7.2,16

--

)

  = 3,7.2,16 = 7,992

	14’
	HĐ 3 : Củng cố

	
	· Vận dụng định nghĩa GTTTĐ làm bài 17-SGK
· GV treo bảng phụ bài 19, cho HS thảo luận nhóm.
· GV có thể hỏi thêm :Bạn Hùng và Liên đã vận dụng những tính chất nào ?

· Gọi ba HS lên bảng làm bài 20a,c,d.

H:Bài 20d vận dụng tính chất nào?
	·  HS 1làm câu 1,HS2 làm câu 2a, ; HS3 làm câu 2 b
· HS  thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời.
· HS trả lời.

· Ba HS lên bảng thực hiện.

TL :Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
	Bài 17-SGK
1)a-Đ ; b –S;  c  -Đ

2)a)
[image: image121.wmf]5
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Bài 20-SGK
a)  6,3 + (-3,7) + 2,4+(-0,3)

  = (6,3+ 2,4) - (3,7+ 0,3)

  = 8,7 - 4 = 4,7

c)  2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2

  = 
[image: image123.wmf][

]

[

]

2,9(2,9)(4,2)3,73,7

+-+-++


  = 0 + 0 + 3,7 =3,7

d)(-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)

=2,8.[(-6,5) +(-3,5)] =2,8 .(-10)

=-28


IV. Củng cố:
- Y/c học sinh làm BT: 18; 19; 20  (tr15)

BT 18: 4 học sinh lên bảng làm

4/ Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Làm bài tập 1- tr 15 SGK , bài tập 25; 27; 28 - tr7;8 SBT 

- Học sinh khá làm thêm bài tập 32; 33 - tr 8 SBT 

----------(((---------
Tiết 5


I- Mục tiêu: 

* Kiến thức :  Củng cố quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ .

* Kỹ năng : Rèn kỹ năng so sánh các số hữu tỉ, tính giá trị biểu thức, tìm x.

          - Phát triển tư duy học sinh qua dạng toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

II- Chuẩn bị:

-GV :Máy tính bỏ túi,SGK,SBT

-HS:máy tính bỏ túi.   
III- hoạt động dạy và học 
1/.ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ: (7')

* HS 1: Viết công thức tính giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x

                       - Chữa câu c,d ,bài 17-SGK

* HS 2:  Chữa bài tập 27a,c - tr8 SBT :

                       - Tính nhanh: 
a) (-3,8)+ [(-5,7) +(+3

   
c) [(-9,6) +(+4,5)] +[(+9,6) +(-1,5)] 


Đáp án:

HS1:

                                 x nÕu  x > 0

[image: image124.wmf]x

 =    -x nÕu x < 0

Bài 17 –SGK 
[image: image125.wmf]3
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HS2 : a) (-3,8)+ [(-5,7) +(+3,8)]               c) [(-9,6) +(+4,5)] +[(+9,6) +(-1,5)]

=(-3,8) +(-5,7) +3 ,8 

=(-9,6) +4,5 +9,6  +(-1,5)  

=[(-3,8) +3,8] +(-5,7) 

=[(-9,6) +9,6]  +[4,5 +(-1,5)]

= 0-+(-5,7) =-5,7

= 0  +3 =3

Hỏi  thêm:Trong bài tập trên đã vận dụng tính chất , quy tắc nào ?
3/ Luyện tập :

GV giới thiệu tiết dạy
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	15’
	HĐ Các phép tính  về số thập phân

	
	· GV gọi 2HS lên chữa bài tập 18-SGK
· Gọi HS nhận xét.
· Gọi 2 HS làm bài 28 –SBT
· Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc dấu ngoặc.
· GV cho HS hoạt động nhóm bài 24
	· HS lên bảng thgực hiện.
· Hai HS lên bảng .
· HS cả lớp cùng làm và nhận xét.
· HS nhắc lại quy tắc dấu ngoặc.
· HS hoạt động nhóm và trình bày kết quả trên bảng nhóm .Các nhóm quan sát và nhận xét .
	Bài 18-SGK

a)  -5,17 - 0,469 = -(5,17+0,469)

                   = -5,693

b) -2,05 + 1,73  = -(2,05 - 1,73)

              = -0,32

c) (-5,17).(-3,1)  = +(5,17.3,1)

                               = 16,027

d)  (-9,18): 4,25  = -(9,18:4,25)

                                    =-2,16
Bài 28 - SBT 
a) A= (3,1- 2,5)- (-2,5+ 3,1)

       = 3,1- 2,5+ 2,5- 3,1

       = 0

c) C= -(251.3+ 281)+ 3.251- (1-                       - 281)

      =-251.3- 281+251.3- 1+ 281

     = -251.3+ 251.3- 281+ 281-1

     = - 1

Bài 24 ( SGK )
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	18’
	HĐ2: Các bài toán về giá trị tuyệt đối

	
	· GV yêu cầu HS nêu cách làm bài 29-SBT
· Yêu cầu HS tìm a khi 
[image: image128.wmf]1,5
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H:Bài toán có bao nhiêu trường hợp?

· Gọi 2HS lên bảng  tính theo hai trường hợp.

· Yêu cầu HS làm  biểu thức N, P

· GV  hướng dẫn HS làm bài 25- SGK:
H: Những số nào có giá trị tuyệt đối bằng 2,3?

H:Bài toán chia thành mấy trường  hợp?

· Gọi  1HS lên trình bày bài giải.

· GV gợi ý câu b: chuyển về giống dạng của câu a.

· Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc chuyển vế.
· Giáo viên chốt cách giải dạng toán tìm x có GTTĐ, lưu ý thứ tự thực hiện các phép tính. 


	· HS nêu hướng giải
· HS  trả lời: a= -1,5; a =1,5
TL:Có hai trường hợp.
· Hai HS lên bảng làm.
· HS khác nhận xét .

TL: 2,3 và -2,3.
TL: hai trường hợp

1) x – 1,7  =2,3
2) x – 1,7 = - 2,3

HS trình bày bài giải.
· 1 HS trình bày bài làm  trên bảng.
· HS dưới  lớp  trả lời.
· HS ghi nhớ cách giải.
	Bài 29 - SBT 

[image: image129.wmf]1,55
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* Nếu a= 1,5; b= -0,5

M= 1,5+ 2.1,5. (-0,75)+ 0,75

    = 
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* Nếu a= -1,5; b= -0,75

M= -1,5+ 2.(-1,75).(-0,75)+0,75
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Bài 25 -SGK 
a) 
[image: image132.wmf]1,72,3
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Suy ra:
x – 1,7  =2,3   hoặc x – 1,7 = - 2,3

1) x -1,7 = 2,3 

      x= 2,3 +1,7

      x=4

2)x – 1,7 = - 2,3

x= - 2,3 +1,7 

x=-0,6

Vây  x1 = 4 ; x2= -0,6
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Suy ra:
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	3’
	HĐ 3: Hướng dẫn  sử dụng  máy tính bỏ túi

	
	· Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính
	· HS làm theo hướng dẫn của GV.

	Bài 26- SGK




4/ Hướng dẫn học ở nhà:(1')

- Xem lại các bài tập đã chữa.

- Làm các bài tập 28 (b,d); 30;31 (a,c); 33; 34 tr8; 9 SBT 

- Ôn tập luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia luỹ thừa cùng cơ số.

----------(((---------
Ngày soạn:
Ngày giảng :
Tiết 6


I- Mục tiêu: 
* Kiến thức :  Hiểu khái niệm  luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ x. Biết các qui tắc tính tích và thương của 2 luỹ thừa cùng cơ số, quy tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa .

* Kỹ năng : Có kỹ năngvận dụng các quy tắc nêu trên trong tính toán trong tính toán.

* Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học

II- Chuẩn bị:

· GV : Bảng phụ bài tập 49 - SBT 

· HS: chuẩn bị bài , ôn lại kiến thức luỹ   của một số tự nhiên.;nhân ,chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
III- hoạt động dạy và học
1/ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra) 

3/ Bài mới:

GV  giới thiệu bài học mới : Trong tập hợp Q cũng có phép tính luỹ thừa,bài học hôm nay ,chúng ta sẽ được biết cách tính luỹ thừa của một số hữu tỉ.
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	9’
	HĐ 1: Khái niệm luỹ thừa của một số hữu tỉ

	
	H: Nêu định nghĩa luỹ thừa bậc những đối với số tự nhiên a?

H: Tương tự với số tự nhiên nêu định nghĩa luỹ thừa bậc những đối với số hữu tỉ x.


	TL:
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TL: học sinh nêu định nghĩa 


	1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên 

- Luỹ thừa bậc  n những của số hữu tỉ x là xn. 
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x gọi là cơ số, n là số mũ

	
	H: Nếu x viết dưới dạng 
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có   thể tính như thế nào ?

· Giáo viên giới thiệu quy ước:
 x1= x; x0 = 1.

· Yêu cầu học sinh làm ?1

	HS lên bảng viết.

· 4 học sinh lên bảng làm ?1
· Lớp làm nháp và nhận xét.

	.
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Quy ước:x1= x; x0 = 1.

?1
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(-0,5)2 = (-0,5).(-0,5) = 0,25

(-0,5)3 = (-0,5).(-0,5).(-0,5)

            = -0,125

(9,7)0 = 1

	8’
	HĐ 2:Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số

	
	H:Cho a
[image: image148.wmf]Î

 N; m,n
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và m > n tính:

am. an = ?

am: an = ?

H: Phát biểu quy tắc thành lời thành lời?
· GV :Ta cũng có công thức:

xm. xn = xm+n

xm: xn = xm-n

· Yêu cầu học sinh làm ?2
· Giáo viên đưa bảng phụ bài tập 49- tr10 SBT 


	HS viết am. an = am+n

am: an = am-n
 TL :Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số  và cộng các số mũ. 

   Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số  và lấy số mũ vủa luỹ thừa bị chia trừ đi số mũ của luỹ thừa chia.
· HS ghi công thức và phát biểu lại quy tắc.
· Cả lớp làm nháp - 2 học sinh lên bảng làm

· Học sinh cả lớp làm việc theo nhóm, các nhóm thi đua.

a)  36.32=38   B đúng

b) 22.24‑.23= 29  A đúng

c) an.a2= an+2  D đúng

d) 36: 32= 34   E đúng


	2. Tích và thương 2 luỹ thừa cùng cơ số  

Với x
[image: image150.wmf]Î

Q ; m,n
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N; x
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Ta có: xm. xn = xm+n

           xm: xn = xm-n  (m
[image: image153.wmf]³

n)

?2  Tính

a) (-3)2.(-3)3 = (-3)2+3 = (-3)5

b) (-0,25)5 : (-0,25)3= (-0,25)5-3

                                                    = (-0,25)2



	12’
	HĐ 3:Luỹ thùa của luỹ thừa

	
	· Yêu cầu học sinh làm ?3
 H :Dựa vào kết quả trên tìm mối quan hệ giữa 2; 3 và 6.

2; 5 và 10 ?
H :Nêu cách  tính  tổng quát.

H :Phát biểu bằng lời quy tắc tính luỹ thừa của luỹ thừa ?

· Yêu cầu học sinh làm ?4
· Giáo viên đưa bài tập đúng sai:


[image: image154.wmf]3434
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H:VËy xm.xn = (xm)n không?
	· HS  thực hiện ?3
TL:

2.3 = 6

2.5 = 10

TL:(xm)n = xm.n

H:Khi tính luỹ thừa của luỹ thừa của luỹ thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ..
· 2 học sinh lên bảng làm

· HS  trả lời:
a) Sai,vì:
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b)Sai ,vì:
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	3. Luỹ thừa của lũy thừa  

?3
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Công thức: (xm)n = xm.n
?4
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* Nhận xét: xm.xn 
[image: image161.wmf]¹

 (xm)n

	13’
	HĐ :Củng cố

	
	· Gọi 4 HS lên bảng làm bài 27 –SGK
· GV cho HS hoạt động nhóm bài 28-SGK
· GV  chốt lại nhận xét :
-Luỹ thừa của một số hữu tỉ âm với số mũ chẵn mang dấu +

- Luỹ thừa của một số hữu tỉ âm với số mũ lẻ  mang dấu -
	· 4 HS lên bảng làm.HS cả lớp cùng làm, nhận xét.
· HS  hoạt động nhóm và trình bày vào bảng nhóm.
HS các nhóm nhận xet bài làm của  nhóm bạn.

	Bài 27-SGK
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Bài 28- SGK
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Nhận xét:

-Luỹ thừa của một số hữu tỉ âm với số mũ chẵn mang dấu +

- Luỹ thừa của một số hữu tỉ âm với số mũ lẻ  mang dấu -


5/ Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học thuộc định nghĩa luỹ thừa bậc những của số hữu tỉ.

- Làm bài tập 29; 30; 31 (tr19 - SGK)

- Làm bài tập 39; 40; 42; 43 (tr9 - SBT)

----------(((--------
Tiết 7


I- Mục tiêu:

* Kiến thức :  Học sinh nắm vững 2 quy tắc về luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương.
* Kỹ năng : Có kỹ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
* Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học.
II-Chuẩn bị:

· GV:Bảng phụ nội dung bài tập 34 SGK 

· HS : Chuẩn bị bài  
III- hoạt động dạy và học
1/ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ: (7') : 

HS 1: -Định nghĩa và viết công thức luỹ thừa bậc n của một số hữu tỉ x. 

-Áp dụng tính:
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HS2:- Viết công thức tính tích và thương của 2 luỹ thừa cùng cơ số. 

-Tìm x biết:
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Đáp án:

HS1:-Định nghĩa(SGK)

          -Tính :
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HS2:-Công thức tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số .(SGK)
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3/ Bài mới:

GV giới thiệu bài mới và ghi tên bài học.
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	12'
	HĐ 1:Luỹ thừa của một tích

	
	·  Yêu cầu cả lớp làm ?1
· Giáo viên chốt kết quả.

H:Qua hai ví dụ trên, hãy rút ra nhận xét: muốn nâg 1 tích lên 1 luỹ thừa, ta có thể làm như thế nào.

· Giáo viên đưa ra công thức, yêu cầu học sinh phát biểu bằng lời.

· Yêu cầu học sinh làm ?2

	·  Cả lớp làm bài, 2 học sinh lên bảng làm.

· Học sinh nhận xét 

TL: Ta nâng từng thừa số lên luỹ thừa đó rồi lập tích các kết quả tìm được.

· 1 học sinh phát biểu.

· Cả lớp làm nháp

- 2 học sinh lên bảng làm

HS   khác nhận xét.


	1/ Luỹ thừa của một tích 

?1
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* Tổng quát:
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Luỹ thừa của một tích bằng tích các luỹ thừa 

?2 Tính:
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	14’
	HĐ 2:Luỹ thừavcủa một thương

	
	· Yêu cầu học sinh làm ?3
H :Qua 2 ví dụ trên em hãy nêu ra cách tính luỹ thừa của một thương

H : Ghi bằng ký hiệu.

· Yêu cầu học sinh làm ?4
· Yêu cầu học sinh làm ?5
	· 2 học sinh lên bảng làm

HS  nhận xét cho điểm.

HS:Học sinh suy nghĩ trả lời.

HS:1 học sinh lên bảng ghi.

· 3 học sinh lên bảng làm ?4
- Cả lớp làm bài và nhận xét kết quả của bạn.

· Cả lớp làm bài vào vở

- 2 học sinh lên bảng làm

· HS nhận xét
	2/Lũy thừa của một thương

?3  Tính và so sánh
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- Luỹ thừa của một thương bằng thương các luỹ thừa 
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?4  Tính
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?5  Tính

a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3=13=1

b) (-39)4 : 134 = (-39:13)4 = 

  = (-3)4 = 81

	10’
	HĐ 3:Củng cố

	
	· Giáo viên treo bảng phụ  bài tập 34 (tr22-SGK)

· GVchốt lại các công thức tính luỹ thừa đã học.
· Cho đọc và tìm hiểu bài 35-SGK.-yêu cầu HS hoạt động nhóm.
· GV chốt lại cách  giải:Biến đổi thành hai luỹ thừa có cùng cơ số  bằng nhua thì số mũ cũng bằng nhau.
	· HS kiểm tra từng câu.
· HS  hệ thống lại các công thức tính luỹ thừa đã học.
· HS hoạt động nhóm ,hai đại diện lên trình bày.
	Bài 34-SGK
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Bài 35-SGK

Tính chất:”Với 
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5/ Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Ôn tập các quy tắc và công thức về luỹ thừa (học trong 2 t)

- Làm bài tập 38(b, d); bài tập 40 tr22,23 SGK 

- Làm bài tập 44; 45; 46; 50;10, 11- SBT)

----------(((---------
Tiết 8


I- Mục tiêu:
* Kiến thức :  Củng cố quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số, quy tắc tính luỹ thừa của một luỹ thừa, luỹ thừa của một tích, luỹ thừa của một thương.

* Kỹ năng : Rèn kĩ năng áp dụng các qui tắc trên trong việc tính giá trị biểu thức, viết dưới dạng luỹ thừa, so sánh luỹ thừa, tìm số chưa biết.

-Rèn tính cẩn thận , chính xác khi tính  toán và linh hoạt.
II-Chuẩn bị:

· GV :Bảng phụ ghi  bài tập
Bảng 1 :Điền  dấu (>,<,=) thích hợp vào ô vuông :
a) 2100           5200    ;b)2300          3200 ;    c) 4200          2400 ;d) 210         102
· HS :ôn lại các quy tắc tính  luỹ thừa của một số hữu tỉ.
III-hoạt động dạy và học
1/.ổn định lớp (1')

2/. Kiểm tra bài cò:(Kiểm tra tropng khi luyện tập) 

3/. Luyện tập :

GV giới thiệu tiết học:
	HĐ1:Kiểm tra 15’ 

Đề:

Câu 1:(5đ)Điền vào chỗ trống  để dược công thức đúng:
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2Câu 2:(5 đ)Viết các biểu thức sau dưới dạng  luỹ thừa của một số hữu tỉ:

a)108.28   ;b) 108 : 28   ;c)254 . 28   ;d)158 . 94 ;  e) 272  

 Đáp án:
Câu 1:       Mỗi câu viết đúng ghi 1 điểm.                                                                  
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Câu 2:Mỗi câu làm đúng ghi 1 điểm

a)108.28 = (10.2)8=208
b) 108 : 28 = (10: 2)8 = 58
c)254 . 28 =(52)4 .28 = 58 .28 =(5.2)8 =108

d)158 . 94 =158  .(32)4= 158 .38 = 458

e) 272  :253 =(33)2 :(52)3 =36  : 56 =(0,6)6


	25’
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	
	HĐ 2:Luyện tập

	
	· GV gọi HS lên bảng làm câu a, b
· GV chốt lại cách làm:
-Tìm hiểu nội dung của bài toán

-Tìm cách giải

-Trình bày cách giải.

-Kiểm tra lời giải.

· GV yêu cầu HS tìm các cách làm khác bài 37a,b.
· GV cho cả lớp cùng làm bài 38-SGK.Sau đó gọi một HS lên bảng làm.

H:Phương pháp chung để  so sánh hai luỹ thừa là gì?

· GV chốt lại :Đưa về cùng cơ số chúng ta đã làm ở bài 35-SGK..Bài 38 là đưa hai luỹ thừ về hai luỹ thừa có cùng số mũ.

· GV treo bảng ph ụ 1 yêu cầu hoạt động nhóm
· GV sửa chữa.(nếu cần)
· GV yêu cầu học sinhnêu cách giải bài 39
· GV hướng dẫn HS làm  bài 42  theo bốn bước:
-Xác định loại bài tập (Tìm số mũ của một luỹ thừa)

-Sử dụng kiến thức nào ?(Tính chất bài 35-SBT)
· Gọi hai HS lên bảng thực hiện câu a,b

· GV cho bài tập : Tìm n ,biết :
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Yêu cầu HS hoạt động nhóm, nhóm nào có nhiều cách giải nhất


	· Hai HS lên bảng thực hiện.(HS có thể có các cách làm khác nhau)
· 2 HS thực hiện bài làm theo cách khác.
· HS phải nhận xét được:
27 = 3.9; 18 =2.9 rồi biến đổi.
TL: Đưa hai luỹ thừa đó về hai luỹ thừa có cùng số mũ hoặc có cùng cơ số.

· HS hoạt đông nhóm .Sau đó đại diện nhóm lên trình bày,mỗi người làm 1 câu.
· HS nêu cách giải.-1 HS lên bảng trình bày.
· HS làm theo GV.
· Hai HS lên trình bày bài giải.
· HS hoạt động nhóm và trình bày kết quả vào bảng nhóm.
	Bài 37-SGK
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Bài 38 -SGK
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Bài tâp(bảng 1)

Điền  dấu (>,<,=) thích hợp vào ô vuông :

a) 2100           5200    ;b)2300          3200 ;   


 c) 4200          2400 ;d) 210         102
Bài 39 -SGK
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Bài  42 -SGK
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Bài tập :Tìm n ,biết :
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	· GV chốt lại cách giả các bài tập trên  và  yêu cầu HS ghi nhớ các công thức:

[image: image200.wmf].

.

()

:

(.).

mnmn

mnmn

mnmn

nnn

n

n

n

xxx

xx

xxx

xyxy

xx

yy

+

-

=

=

=

=

æö

=

ç÷

èø


	· HS ghi nhớ.
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5 Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Xem lại các bài toán trên, ôn lại quy tắc luỹ thừa 

- Làm bài tập 47; 48; 52; 57; 59 (tr11; 12- SBT)

- Ôn tập tỉ số của 2 số x và y, định nghĩa phân số bằng nhau.

----------(((---------
Tiết 9


I- Mục tiêu: 
* Kiến thức : Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

* Kỹ năng : Hiểu và vận dụng các tính chất tỉ lệ thức.

* Thái độ : Cẩn thận và chính xác trong giải toán.

II- Chuẩn bị:


-GV :SGK,SBT, bảng phụ ghi bài tập.
+Bảng 1: Cho tỉ lệ thức 
[image: image202.wmf]10
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.đánh dấu  “ X” vào ô thích hợp?
	Câu 
	Đúng
	Sai 

	1)Các số 6,3 và 10 là các ngoại tỉ
	
	

	2)Các số 6,3 và 2  là các trung tỉ
	
	

	3) Các số 2  và 31,5 là các trung  tỉ
	
	

	4)Các số 31,5 và 10 là các ngoại tỉ
	
	

	5) 1)Các số 31,5 và 2là các ngoại tỉ
	
	


+Bảng 2: Số tỉ lệ thức lập được từ các số 3;9 ;27; 81 là:

A..4

B.8

C.12

D.16


-HS :Ôn tập lại các định nghĩa tỉ số , định nghĩa hai phân số bằng nhau.
III-hoạt động dạy và học
1/.ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ: (5') : 

-Tỉ số của 2 số a và b (b
[image: image203.wmf]¹

0) là gì. Kí hiệu? 

-So sánh 2 tỉ số sau: 

[image: image204.wmf]15

21

 và 
[image: image205.wmf]12,5
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-Tỉ số và phân số khác nhau ở chỗ nào?
Đáp án: -Tỉ số của hai số a và b (b
[image: image206.wmf]¹

0) lµ thương của phép chia sốa cho số b. Kí hiệu: a:b hoặc 
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.Vậy 
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-Khi nói tỉ số a/b thì a,b có thể là số nguyên,phân số,hỗn số,số thập phân,....còn khi nói phân số a/b thì a,b đều phải là số nguyên.
3/ Bài mới:

	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	14’
	HHĐ 1:Định nghĩa

	
	· GV giới thiệu 
[image: image210.wmf]5
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 là một tỉ lệ thức.
H :Thế nào là một tỉ lệ thức ?

· GV giới thiệu cách viết tỉ lệ thức và cách gọi các số hạng

H :Cho biết ngoại tỉ và trung tỉ của tỉ lệ thức: 
[image: image211.wmf]5
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· GV cho HS làm ?1
· GV cho HS nhận xét.

H : Hãy chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của tỉ lệ thức : 
[image: image212.wmf]8
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HS :Cho tỉ số 2,3 : 6,9.Hãy viết một tỉ số nữa để lập thành một tỉ lệ thức ?

· GV treo bảng 1 :Yêu cầu HS cả lớp theo dõi và lần lượt gọi 5 HS trả lời.
	HS :Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số(hoặc hai tỉ số bằng nhau lập thành một tỉ lệ thức)
HS :9 và 17,5 là ngoại tỉ ; 21 và 7,5 là trung tỉ.

· Cả lớp cùng làm.Hai HS lên bảng

HS : trả lời.

HS:Có thể tìm được nhiều tỉ số bằng tỉ số đã cho và lập được nhiều tỉ lệ thức.

· HS trả lời:1)Đ; 2) S:3)Đ ; 4)S; 5) S
	1-Định nghĩa
Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số: 
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Tỉ lệ thức 
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 còn được viết là: a:b = c:d

- Các ngoại tỉ: a và d

- Các trung tỉ: b và c

?1
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 các tỉ số lập thành một tỉ lệ thức 
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 Các tỉ số không lập thành một tỉ lệ thức .



	23’
	HĐ 2 :Tính chất

	
	2.1.Tính chất 1(Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức) (11’)
· GV cho HS nhận xét về tích các ngoại tỉ và tích các trung tỉ trong một tỉ lệ thức sau :

a) 
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c) 
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· GV giới thiệu :trong SGK có trình bày cách chứng minh : tích các ngoại tỉ  bằng tích các trung tỉ.(GV chứng minh)
· GV ghi tính chất lên bảng và yêu cầu HS phát biểu bằng lời.

· Lưu ý HS:Thông thường tích của ngoại tỉ nằm ở vế trái;tích của trung tỉ nằm ở vế phải.
H:Nếu biết ba số hạng của một tỉ lệ thức thì có tìm được số hạng thứ tư không?Tìm như thế nào?
· Yêu cầu HS làm  bài tập sau:

x:3 = 37 : 15

2.2.Tính chất 2(12’)

· GV:Chia hai vế của đẳng thức cho tích của một ngoại tỉ với một  trung tỉ để tìm ra các tỉ lệ thức.Chẳng hạn:
Ta có:18.36 =24.27

Chia hai vế cho tích 36.27 ta được:
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· GV yêu cầu HS làm tương tự đối với ?3 (hoạt động nhóm)

· GV ghi lên bảng tính chất 2.

· GV:Vậy từ một dẳng thức 

ad = bc ta có thể suy sa bốn tỉ lệ thức.

· GV treo bảng 2 và yêu cầu HS chon đáp án đúng(Có thể gợi ý HS tìm đẳng thức dạng ad = bc rồi áp dụng tính chất 2)

· GV yêu cầu hS xem sơ đồ tómn tắt cả hai tính chất ở trang 26-SGK

· GV củng cố lại các tính chất  và hướng dẫn vận dụng vào các dang bài tập.
	· HS mỗi nhóm làm một câu và đưa ra nhận xét :tích các ngoại tỉ  bằng tích các trung tỉ.
· HS ghi bảng và phát biểu tính chất bằng lời :Trong một tỉ lệ thức, tích các ngoại tỉ  bằng tích các trung tỉ.
HS suy nghĩ và trả lời :
Từ 
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  ta có: ad = bc

Suy ra: 
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· HS làm nháp.Một HS lên bảng trình bày :
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· HS theo dõi 
· HS thực hiện trong bảng nhóm

· HS thực hiện

· HS nghe.


	2-Tính chất
Tính chất1(tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)

Tính chất 2





4/Hướng dẫn học ở nhà(2’)
- Nắm vững định nghĩa và các tính chất của tỉ lệ thức, các cách hoán vị số hạng của tỉ lệ thức 

- Làm bài tập 44, 45; 46; 47;48 ;49;50(tr28-SGK)

----------(((---------
Tiết 10


I-MỤC TIÊU 
* Kiến thức :   Củng cố cho học sinh về định nghĩa và 2 tính chất của tỉ lệ thức 

* Kỹ năng :   Rèn kỹ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức, lập ra các tỉ lệ thức từ các số, từ đẳng thức tích

* Thái độ  : Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.

II-CHUẨN BỊ :

-GV:Bảng phụ bài 50,SGK

-HS: ôn định nghĩa tỉ lệ thức, tính chất tỉ lệ thức, máy tính bỏ túi.
III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1/Ổn định tổ chức(1’)


2/Kiểm tra bài cũ(10’)

HS1(Tb-Y): 
1)Viết định nghĩa tỉ lệ thức.



2)Các tỉ số sau có lập thành tỉ lệ thức không?



a) 28:14 và 8:4        ;         b) 
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HS2(Tb)
1)Viết tính chất cơ bản của tỉ lệ thức.



2)Tìm x trong tỉ lệ thức sau: 
[image: image230.wmf]6
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HS3(khá)
1)Viết tính chất 2 của tỉ lệ thức.



2)Làm bài 47a-SGK

Đáp án

HS1:

1) Định nghĩa như SGK/25 (4đ)



2)a) 28 :14= 2; 8: 4 =2.Vậy có tỉ lệ thức 28: 14 = 8 : 4                                  (3đ)



   b) 
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Vậy hai tỉ số không lập thành tỉ lệ thức.(3đ)

HS2:

1)Tính chất 1(SGK/25)


2) 
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HS3:

1)Tính chất 2(SGK/25)


2) 
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3/Luyện tập
	Tl
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	7’
	HĐ1 :Vận dụng định nghĩa

	
	· GV gọi 2HS lên bảng làm bài tập.
	· 42HS lên bảng. làm toán

· Cả lớp theo dõi và nhận xét.


	Bài 49-SGK

a) 3,5 : 5,25 =
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lập được  tỉ lệ thức.

b) 
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không lập thành tỉ lệ thức.


	18’
	HĐ2:Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức

	
	· GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện bài 46-SGK.
H:Vận dụng kiến thức nào để  giải bài 46-SGK?
· GV hướng dẫn HS  làm bài 69-SGK.

· Lưu ý HS:Bình phương của hai số đối nhau.

H:Để tìm được các tỉ lệ thức trước hết ta phải làm gì?

· GV cho HS hoạt động nhóm: Tìm các đẳng thức và tỉ lệ thức.
	· Hai HS lên bảng thực hiện.
HS :Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức.

· HS nhận xét bài làm cuả bạn.

· HS làm vào vở 

· Một HS khá lên bảng trình bày.

HS:Tìm các tích hai số bằng nhau.(đẳng thức)

· HS hoạt động nhóm.  trong   5’.Sau đó trình bày  các bảng nhóm để các nhóm nhận xét.
	Bài 46-SGK:Tìm x ,biết:
b) -0,52 : x = -9,36 : 16,38
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Bài  69 –SBT:Tìm x biết
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Bài 68-SBT
Hãy lập tất cả  các tỉ lệ thức từ bốn trong năm số sau đây: 4; 16; 64;256; 1024

Giải

Các đẳng thức:

4 . 1024 = 16 .256
16 .1024 = 64 .256

4 .256 = 16 .64

(Các tỉ  lệ thức HS tự viết)

	7’
	HĐ 3:Củng cố.

	
	· GV giao cho mỗi nhóm giải 3 chữ cái. Nhóm nào thực hiện nhanh nhất thì tuyên dương
· GV giáo dục tư tưởng:Để một công việc hoàn thành nhanh chóng thì cần có sự nỗ lực của tất cả mọi người, các nhóm.    
	· HS thực hiện và đọc kết quả.
	Bài 50-SGK
Binh thư yếu lược





4/Hướng  đẫn về nhà(1’)

-Ôn lại các tính chất về tỉ lệ thức.


-Làm các bài tập 51,52, 53-SGK


-Chuẩn bị bài”Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
----------(((---------
Tiết 11


I- Mục tiêu:
* Kiến thức :- Nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

* Kỹ năng : - Có kỹ năng vận dụng tính chất để giải các bà toán chia theo tỉ lệ

         - Biết vận dụng vào làm các bài tập thực tế.
* Thái độ  : Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.
II- Chuẩn bị

-GV: SGK


-HS chuẩn bị bài 

III-HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
1/.ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ: 6') : 


HS1:(chữa bài tập 51)

Đáp án: Đẳng thức: 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6


Suy ra các tỉ lệ   thức:
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3/ Bài mới: 

GV giới thiệu bài như phần mở đầu bài học SGK
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	18’
	HĐ1:Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

	
	· GV yêu cầu học sinh  làm ?1

H : Một cách tổng quát
[image: image241.wmf]d
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· GV  hướng dẫn HS chứng minh.
· GV giới thiệu phần mở rộng.
· GV:Tính chất trên dùng để giải các bài toán tìm hai số biết tỉ lệ thức và tổng hoặc hiệu của hai số cần tìm . Vận dụng làm bài 54 -SGK
	· Cả lớp làm nháp

· 2 học sinh trình bày trên bảng

Cho tỉ lệ thức 
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HS trả lời.
· HS làm theo hướng dẫn.

· HS nghe và vận dụng làm bài tập 55-SGK.
	1- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

Tổng quát:
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Chứng minh:

Đặt 
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Ta có: 
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Từ (1); (2) và (3)   
[image: image250.wmf]Þ

   ®pcm

* Mở rộng:
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 Bài 54-SGK
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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	10’
	HĐ2:Chú ý

	
	· GV giới thệu phần chú ý.
· GV cho HS làm ?2
· GV cho thêm :Biết  tổng số HS của cả ba lớp là 108 em.Tính số HS của mỗi lớp
· GV nói thêm :Bài tập 57 –SGK giải tương tự như ?2
	· HS  ghi bài
· HS  làm ?2
· HS vận dung tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tính toán.
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
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Vậy số HS của lớp 7A ;7B ; 7C lần lượt là : 32 ; 36 ; 40.
	2. Chó ý
Khi có dãy số 
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 ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2, 3, 5 . Ta cũng viết:

         a: b: c = 2: 3: 5

?2

Gọi số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c.Ta cú:
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 Và  a+b+c =108

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :


[image: image256.wmf]ï

ợ

ù

ớ

ì

=

=

=

=

=

=

ị

=

=

+

+

+

+

=

=

=

40

4

.

10

36

4

.

9

32

4

.

8

4

27

108

10

9

8

10

9

8

c

b

a

c

b

a

c

b

a


Vậy số HS của lớp 7A ;7B ; 7C lần lượt là : 32 ; 36 ; 40

	7’
	HĐ 3 :Củng cố

	
	· GV cho HS đọc đề và  tìm cách giải bài 56 –SGK.
· GV nói thêm :Bài tập 58-SGK cũng giải tương tự như bài 56-SGK.
	· HS thực hiện 
	Bài  56:-SGK

Gọi 2 cạnh của hcn là a và b.Ta cú:
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và (a+b).2=28  
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Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì :
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Vậy diện tích hình chữ nhật là :4.10=40 m2


4/Hướng dẫn học ở nhà:(2')
- Học theo SGK, Ôn tính chất của tỉ lệ thức 

- Làm các bài tập 58, 59, 60 tr30, 31-SGK 

- Làm bài tập 74, 75, 76 tr14-SBT 

----------(((---------
Tiết 12


I- Mục tiêu: 
* Kiến thức : - Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức , của dãy tỉ số bằng nhau 

* Kỹ năng : - Luyện kỹ năng thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên, tìm x trong tỉ lệ thức, giải bài toán bằng chia tỉ lệ.

- Đánh giỏ việc tiếp thu kiến thức của học sinh về tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau, thông qua việc  giải toán của các em.
* Thái độ  : Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.
II- Chuẩn bị

-GV :SGK,SBT,


-HS :chuẩn bị bài ở nhà.

III-Hoạt động dạy học

1/. ổn định lớp (1')

2/ Kiểm tra bài cũ: (8') : 

HS1(y): Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (ghi bằng kí hiệu)

HS2(tb): Cho x :2  = y : (-5)  và x-y= - 7 . Tìm x và y.

HS(khá) Làm bài tập57-SGK

Đáp án :

HS1(Viết các tính chất như SGK/26)

HS2 :theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau,ta có : 
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HS3 :Gọi a, b ,c lần lượt là số bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng.Theo đề ta có :


[image: image262.wmf]5

4

2

c

b

a

=

=

   và      a+ b +c =44
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau :
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Vậy số viên bi của Minh, Hùng ,Dũng lần lượt là : 8 ; 16 ; 20
3. Luyện tập

Gv giới thiệu bài :tiết học hôm nay chúng ta vận dụng các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải một số dạng bài tập.

	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	20’
	HĐ 1:Dạng toán tìm x,tìm số biết dãy tỉ số và tổng (hoặc hiệu,tích của chúng)

	
	· GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện  bài 60

H:Xác định ngoại tỉ và trung tỉ của tỉ lệ thức?
H:Nêu cách tìm  
[image: image264.wmf]x
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 ?

H :Nêu cách tìm x ?

· GV :Có thể tìm x theo cách khác không vận dụng theo tính chất tỉ lệ thức.
· GV hướng dẫn :Đề bài chỉ cho hai cặp tỉ số  bằng nhau .Cần phải nối chúng lại để có dãy tỉ số bằng nhau

· GV hướng dẫn :

+Tìm BCNN (3 ;4)

+Biến  đổi hai cặp tỉ số có một tỉ số giống nhau

+Sử dụng tính chất bắc cầu

· GV hướng dẫn HS vận dụng  cách 1.

· GV giới thiệu thêm cách khác :
+Coi đãy tỉ số đã cho là một đẳng thức.Nhân hai vế của đẳng thức cho x (vì x phải khác 0)rồi tìm x,y
+Sử dụng tính chất cơ bản của tỉ lệ thức :Biểu diễn một số hạng theo ba số hạng còn lại.

+Dựa vào đề bài biểu diến tính số hạng này theo số hạng còn lại
	· HS làm vào vở nháp
· 2 HS lên bảng thực hiện.

HS:trả lời
HS:trả lời.

· 1HS trình bày.

HS :trả lời

· HS làm theo hướng dẫn.
· Một HS lên bảng làm phần áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

· Một HS khá lên trình bày.

· HS làm vào vở nháp và nhận xét.
	Bài  60 -SGK
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Bài 61-SGK

[image: image266.wmf])

2

(

15

12

3

1

.

5

3

1

.

4

5

4

)

1

(

12

8

4

1

.

3

4

1

.

2

3

2

z

y

z

y

z

y

y

x

y

x

y

x

=

ị

=

ị

=

=

ị

=

ị

=


Từ (1) và (2) ta có
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:


[image: image268.wmf]ï

ợ

ù

ớ

ì

=

=

=

=

=

=

ị

=

=

-

+

-

+

=

=

=

30

2

.

15

24

2

.

12

16

2

.

8

2

5

10

15

12

8

15

12

8

z

y

x

z

y

x

z

y

x


Bài 62-SGK

Cách1:Sử dụng giá trị chung của hai tỉ số
Gọi k là giá trị chung của hai tỉ số.Ta có:


[image: image269.wmf]k
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Vì xy =10 nên 2k.5k =10 hay 10k2=10 


[image: image270.wmf]Þ

k2 =1  
[image: image271.wmf]Þ

k=1, k =-1

Với k=1 thì x =2.1 =2, y=5.1=5

Với k= -1 thì x =2.(-1) =-2; y =5.(-1) = -5

	12’
	HĐ1:Chứng minh tỉ lệ thức

	
	· GV hướng dẫn:Có nhiều cách  nhưng chúng ta sẽ vận dụnggiá trị chung của hai tỉ số để chứng tỏ hai tỉ số cần chứng minh có chung một giá trị.

H:Còn có cách nào khác?

	· Một HS lên bảng thực hiện

HS:trả lời
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
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	Bài 63-SGK

Đặt 
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(Vì a –b 
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Từ (1) và (2)
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4/. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

-Hướng dẫn hS làm bài 58,64-SGK.

- Ôn lại định nghĩa số hữu tỉ

- Làm bài tập 63, 64 1-SGK
- Làm bài tập 78; 79; 80; 83-SBT
-  Ôn lại phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
----------(((---------
Tiết 13


I - Mục tiêu:
* Kiến thức : - Nhận biết được số thập phân hữu hạn, điều kiện để 1 phân số tối giản, biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.

* Kỹ năng : - Hiểu được rằng số hữu tỉ là số có biểu diễn thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
* Thái độ  : Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.
II - Chuẩn bị

-GV : Bảng phụ
+Bảng 1 : Trong các số  
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 EMBED Equation.3  [image: image284.wmf]    có bao nhiêu số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

A. 3

B. 4

C. 5

D.6

E. Một số khác.         
+Bảng 2 :Điền số thích hợp vào chỗ trống(....)


a)Số 0,26 viết  dưới dạng phân số tối giản là...........................

b)Số -1,32      viết  dưới dạng phân số tối giản là...........................


c)số 0,(3) viết  dưới dạng phân số tối giản là...........................


d) Số 1/999 viết  dưới dạng phân số tối giản là...........................


-HS :Ôn lại cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố ; máy tính bỏ túi.
III - hoạt động trên lớp

1/Ổn định tổ chức(1’)


2/.Kiểm tra bài cũ(7’)
HS1:Làm bài tập 64-SGK
HS2:Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:50; 125; 45 ; 14.

Đáp án:
HS1:(HS trình bày), đáp số là :Số HS các khối 6, 7, 8, 9 theo thứ tự lần lượt là 315; 280; 245;210

HS2: 50 = 2. 52;  125 = 53; 45 = 32.5; 14 = 2. 7

* GV dặt vấn đề: Xét số 0,323232.... là một số  thập phân mà phần thập phân của nó có vô hạn chữ số.Số này có tên gọi là gì?Nó có phải là số hữu tỉ không?
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	10’
	HĐ1:Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

	
	· GV yêu cầu HS viết các phân số 
[image: image285.wmf]20

7

và 
[image: image286.wmf]25

29

 dưới dạng số thập phân.
· GV yêu cầu HS đọc ví dụ 2 –SGK

· Sau khi đọc xong GV yêu cầu HS viết số 
[image: image287.wmf]9

5

 dưới dạng số thập phân .

· GV đặt câu hỏi , yêu cầu HS trả lời:

+Kết quả tìm được là một số có tên gọi là gì?

+Số đó có thể viết gọn như thế nào?

+Cho biết chu kì của số đó?

· GV giới thiệu  cá  số 0,35; 1,16 là số thập phân hữu hạn..
H: Thế nào là:

+ số thập phân hữu hạn?

 +số thập phân vô hạn tuần hoàn? Cho ví dụ?
	· Hs sử dụng máy tính bỏ túi. Tính toán 
7: 20 = 0, 35

29 : 25 = 1,16

· HS đọc ví dụ 2-SGK/32

· HS viết:5: 9 =0,555555....

· HS trả lời:

+Số thập phân vô hạn tuần hoàn

+Viết gọn là:0,555555.....= 0,(5)

+Chu kì là 5
HS :+Số  thập phân hữu hạn là số thập phân mà phần thập phân có hữu hạn chũ số.

+Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số thập phân mà phần thập phân của nó có vo hạn chữ số trong đó có một hoặc một số chữ số chữ số được lặp đi lặp lại nhiều lần

+Ví dụ :2,54 ; -0,3...

2,(6) ; -2,(14)..

	1/ Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Ví dụ 1: Viết phân số 
[image: image288.wmf]337

,

2025

 dưới dạng số thập phân 
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 Ví dụ 2:         

[image: image290.wmf]5
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- Ta gọi  0,41666..... là số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Các số 0,15; 1,48 là các số thập phân hữu hạn 

- Kí hiệu: 0,41666... = 0,41(6)

(6) - Chu kì 6

Ta có:
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	15’
	HĐ 2:Nhận xét

	
	· Ngoài cách viết trên ta có thểb làm theo cách sau:
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Trong cách này ta đã phân tích mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố rồi bổ sung các thừa số phụ để mẫu là luỹ thừa của 10.
H:Hãy nhận xét mẫu của các phân số này chứa những thừa số nguyên tố nào?

H:Nhận xét mẫu của phân số 
[image: image295.wmf]9
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· GV cho HS làm ?-SGK
· GV khẳng định :Người ta chứng minh rằng mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là một số hữu tỉ.
Ví dụ :0,(5) = 0,(1) .5 = 
[image: image296.wmf]9
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· Gv cho HS đọc phần đóng khung ở đầu trang 34-SGK
H:Số 0,323232.... có phải là số hữu tỉ không:?


	· HS theo dõi GV hướng dẫn cách làm.
HS:Mẫu của các phân số này chỉ chứa  thừa số nguyên tố  2 và 5.
HS:Mẫu của phân số chứa các thừa số nguyên tố khác 2 và 5

· Hai HS lên bảng thực hiện
HS1:  1:4 =0,25; -5:6 =-0,8(3)

13:50 =0,26; 

HS2: -17 :125 = -0,136; 

11:45 =0,2(4)

7:14 =1:2 =0,5

· Hs nhận xét bài làm của 2 HS trên.
HS:đó là một số thập phân vô hạn tuần hoàn nên nó là số hữu tỉ.
	2/ Nhận xét: 
Nếu 1 phân số tối giản với mẫu dương không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân hữu hạn .
- Nếu 1 phân số tối giản với mẫu dương có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vụ hạn tuần hoàn..

*Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuàn hoàn.Ngược lại, mỗi số thạp phânhữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.
Ví dụ :0,(5) = 0,(1) .5 = 
[image: image297.wmf]9
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	10’
	HĐ 3:Củng cố

	
	· GV treo bảng 1  và yêu cầu HS hoạt động nhóm
· GV chú ý đến sai lầm của HS là chỉ chú ý đến phân tích mẫu ra thừa số  nguyên tố chứ không để ý đến phân số có tố giản hay chưa.(bài toán cho có ba phân số đã 

cho chưa tối giản)

· GV treo bảng 2 và goị từng HS trả lời.
	· HS hoạt động nhóm và trả lời
Câu B đúng.

· HS trả lời:

a)13/50; b) -33/25; c) 1/3; 

d) 0,(001)
	


4/ Hướng đẫn về nhà(2’)

-Học thuộc hai nhận xét  và phần đóng kjhung ở trang 34-SGK

-Làm bài tập 65,66,67,68, 68,69,70,71-SGk
----------(((---------
Tiết  14


I - mục tiêu : 

* Kiến thức : -Nhận biết được phân số nào viết được dưới dạng số thập phân  hữu hạn,phân số nào viết được dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần hoàn.

* Kỹ năng : -Viêt được một phân số dưới dạng số thập phân(hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn); viết được một số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số tối giản.
* Thái độ : -Có tính cẩn thận , chính xác.

I I - Chuẩn bị :

-GV: Bảng phụ

Bảng 1:Số nào trong các số dưới đây viết được sdướ dạng số thập phân hữu hạn
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Bảng 2:Số nào trong các số dưới đây viết được sdướ dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:
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-HS:Học thuộc hai nhận xét ở bài học 9/trang 33; máy tính bỏ túi.

III - hoạt động dạy học

1/Ổn định tổ chức(1’)

2/Kiểm tra bài cũ(10’)
HS1:Làm bài tập 65-SGK

HS2:Làm bài tập 66-SGK

HS3: Làm bài 67-SGK

Đáp án
Bài 65-SGK

Ta có 8 = 23  ;20 = 22 .5 ;   125 = 53 không có ước khác 2 và 5 nên các phân số trên viết được dưới dạng  số thập phân hữu hạn.
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Bài 66 –SGK

Ta có 6 =2.3 ;  11; 9 = 32 ;  18 = 2. 32 có ước khác 2 và 5 nên các phân số trên viết được dưới dạng số thập phân vô hạn  tuần hoàn.
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Bài 67-SGK

Có thể điền  ba số 2; 3 và 5

3. Luyện tập
GVgiới thiệu  tiết học: Tiếp tục vận dụng các nhận xét ở bài học trước để nhận biết phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.                                                               
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	
	· Cho HS làm bài tập ghi trong hai bảng phụ.
· Gọi hai HS trả lời và yêu cầu giải thích.
· GV lưu ý HS phải rút gọn  trước khi phân tích mẫu ra thừa số nguyên tố.
· GV gọi hai  HS lên bảng làm bài 68b-SGK
· GV cho HS sử dụng máy tính bỏ túi và gọi một HS lên bảng trình bày
· GV cho HS nhận xét  đánh giá bài làm trên bảng.
· Gọi một HS đọc kết quả bài 71-SGK
· GV yêu cầu HS áp dụng kết quả trên để giả nài tập :
1)Tìm x  biết :    0,(37) . x = 1

2) Viết  0,(08)  dưới dạng phân số ?

· GV gọi hai HS lên bảng thực hiện
· GV củng cố lại :

-Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

- Các phân số có mẫu gồm các ước nguyên tố chỉ có 2 và 5 thì số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn
	· HS1  trả lời bảng 1.
· HS2 trả lời bảng 2

· Hai HS lên bảng thực hiện
· HS thực hiện..
· HS đọc kết quả bài 4
· HS : 0,(37)  = 0,(01).37 = 
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Ta có : 
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· Hai HS lên bảng làm bài 70-SGK
	Bài 1

Số viết được dưới dạng  số thập phân hữu hạn là:
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Số viết được  dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: 
[image: image310.wmf])

571428

(

3

,

0

14

5

42

15

=

=


Bài 2
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Bài 3(bài 69-SGK)
a) 8,5 : 3 = 2,8(3)

b)18,7 :6 =3,11(6)

c)58 : 11 = 5,(27)

d) 14,2 : 3,33 = 4,(264)

Bài 4(bài 71-SGK)
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Bài 5(bài 70 –SGK)
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 4/ Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Làm bài 86; 91; 92 (tr15-SBT)

- Đọc trước bài ''Làm tròn số''

- Chuẩn bị máy tính bỏ túi
----------(((---------
Tiết 15


I- Mục tiêu: 
* Kiến thức : - Biết khái niệm về làm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn; Nắm được các quy ước làm tròn số
* Kỹ năng : - Biết vận dụng các qui ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.

*Thái độ : - Có ý thức vận dụng các qui ước làm tròn số trong đời sống hàng ngày.
II - chuẩn bị :

-GV:thước thẳng , bảng phụ


- HS: máy tính bỏ túi, chuẩn bị bài 

III - hoạt động dạy học :

1/Ổn định tổ chức(1’)

2/Kiểm tra bài cũ (4’)

Kiểm tra một HS:
-Phát biểu mối quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân.

- Học sinh 2: Chứng tỏ rằng: 0,(37) + 0,(62) = 1

Đáp  án:
· Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuàn hoàn.Ngược lại, mỗi số thạp phânhữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	-  Giáo viên đưa ra một số ví dụ về làm tròn số:

+ Số học sinh dự thi tốt nghiệp THCS của cả nước năm 2002-2003 là hơn 1,35triệu học sinh 

+ Nước ta vẫn còn khoảng 26000 trẻ em lang thang.

- GV: Trong thực tế việc làm tròn số được dùng rất nhiều. Nó giúp ta dễ nhớ, ước lượng nhanh kết quả.

-  Giáo viên vẽ hình (trục số)

? Số 4,3 gần số nguyên nào nhất.

? Số 4,9 gần số nguyên nào nhất

-  Giáo viên: Để làm tròn 1 số thập phân đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên gần với nó nhất

.

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK ví dụ 2, ví dụ 3.

- Cho học sinh nghiên cứu SGK 

-  Giáo viên treo bảng phụ hai trường hợp:

- Yêu cầu học sinh làm ?2
Yêu cầu học sinh lam bài tập 73

	- Học sinh lấy thêm ví dụ

- 4 học sinh lấy ví dụ 

- Học sinh đọc ví dụ 

- Học sinh vẽ hình (trục số)

- Học sinh: 4,3 gần số 4.

- Học sinh: gần số 5

- Học sinh làm ?1

- 3 học sinh lên bảng làm

- Phát biểu qui ước làm tròn số

- Học sinh phát biểu, lớp nhận xét đánh giá

- 3 học sinh lên bảng làm.

- 3 học sinh lên bảng làm

- Lớp làm bài tại chỗ 
[image: image314.wmf]®

 nhận xét, đánh giá.
	1. Ví dụ   (15')

Ví dụ 1: Làm tròn các số 4,3 và 4,5 đến hàng đơn vị

[image: image315.wmf]4
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- Số 4,3 gần số 4 nhất

- Số 4,9 gần số 5 nhất.

- Kí hiệu: 4,3 
[image: image316.wmf]»

 4; 4,9 
[image: image317.wmf]»

 5

(
[image: image318.wmf]»

 đọc là xấp xỉ)

?1
5,4 
[image: image319.wmf]»

 5; 4,5 
[image: image320.wmf]»

 5; 5,8 
[image: image321.wmf]»

 6

Ví dụ 2: Làm tròn số 72900 đến hàng nghìn

72900 
[image: image322.wmf]»

 73000  (tròn nghìn)

Ví dụ 3:

0,8134 
[image: image323.wmf]»

 0,813 (làm tròn đến hàng thập phân thứ 3)

2. Qui ước làm tròn số  (10')

- Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0

- Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

?2
a) 79,3826 
[image: image324.wmf]»

 79,383

b) 79,3826 
[image: image325.wmf]»

 79,38

c) 79,3826 
[image: image326.wmf]»

 79,4

Bài tập 73 (tr36-SGK)

7,923 
[image: image327.wmf]»

 7,92

17,418 
[image: image328.wmf]»

 17,42

79,1364 
[image: image329.wmf]»

 709,14

50,401 
[image: image330.wmf]»

 50,40

0,155 
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 0,16

60,996 
[image: image332.wmf]»
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4.  Củng cố: (10')

- Làm bài tập 74 (tr36-SGK)   Điểm TB các bài kiểm tra của bạn Cường là:

                      
[image: image333.wmf](78610)(7659).28.3
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- Làm bài tập 76 (SGK)

	76 324 753
	
[image: image334.wmf]»

 76 324 750   (tròn chục)


[image: image335.wmf]»

 76 324 800   (tròn trăm)


[image: image336.wmf]»

 76 325 000   (tròn nghìn)

	3695
	
[image: image337.wmf]»

 3700   (tròn chục)


[image: image338.wmf]»

 3700   (tròn trăm)


[image: image339.wmf]»

 4000   (tròn nghìn)


- Làm bài tập 100 (tr16-SBT)  (Đối với lớp có nhiều học sinh khá)

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 0,3093 
[image: image340.wmf]»

 9,31

b) (2,635 + 8,3) - (6,002 + 0,16) = 4,937 
[image: image341.wmf]»

 4,94

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học theo SGK 

- Nẵm vững 2 qui ước của phép làm tròn số

- Làm bài tập 75, 77 (tr38; 39-SGK); Bài tập 93; 94; 95 (tr16-SBT)

- Chuẩn bị máy tính bỏ túi, thước dây, thước cuộn.

----------(((---------
Tiết 16


I -mục tiêu :
* Kiến thức : -Củng cố các quy ước làm tròn số.

* Kỹ năng : -Vận dụng  các quy ước làm tròn số thành thạo  trong từng bài toán cụ thể.
* Thái độ : -Thấy được lợi ích của việc làm tròn số.

II- chuẩn bị :

-GV: Bảng phụ ghi ( Máy chiếu )
Phiếu 1: Kiểm tra bài cũ

	HS1
1)Làm tròn  số:6,032
+đến chữ số thập phân thứ nhất 
+đến chữ số thập phân thứ hai.

2) Làm tròn  số 3142
+tròn chục

+tròn trăm


	HS2: 
1)Làm tròn  số:2,159

+đến chữ số thập phân thứ nhất 

+đến chữ số thập phân thứ hai.

2) Làm tròn  số  4057

+tròn chục

+tròn trăm



	Hỏi thêm:Ước lượng kết quả phép tính:

                   3142 .6,032
	Hỏi thêm:Ước lượng kết quả phép tính:

                   4057: 2,159


Phiếu 2:
	Quy ước làm tròn số:

-Trường hợp 1:Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

-Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn  hơn hoặc bằng  5 thì ta  công thêm 1 vào chữ số cuối cùngcủa  bộ phận còn lại.Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.




Phiếu 3:
	Bài1:Viết các hỗn số  sau đây dưới dạng số thập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

a)
[image: image342.wmf]3
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                                               b) 
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                                            c) 
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Phiếu 4:

	Bài2
Tính giá trị  (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn số trước rồi mới thức hiện phép tính

Cách 2:Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả

      a) 14,61 – 7,15 +3,2                                                                                   b) 7,56 . 5,173

     c)  73,95 : 14,2                                                                                              d)  
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Phiếu 5:
	Bài 3:Tính  giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học  với kết quả năm lần  đo là:

10,27 m; 10,25m; 10,28m; 10,26m; 10,23m


Phiếu 6:
	Bài4:Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài  10,234 m và chiều rộng là 4,7 m (làm trò đến hàng đơn vị)


Phiếu 7:
	Bài 5:Đơn vị in-sơ (inch) là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh ,Mĩ: 1inch 
[image: image346.wmf]»

 2,54cm.
Khi nói đến tivi 29 icnh , ta hiểu rằng đường chéo màn hình chiếc ti vi này dài 29 inch.Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu cm ?


Phiếu 8
	Trò chơi:Ô cửa bí mật
Bài 6:Ước lượng kết quả các phép tính:

2160 .29;   10,032. 24,6;     5,8013 +1,04;    76,43 : 4,9;       60,82 – 2,14;    6799 :48


- HS :máy tính bỏ túi; làm bài tập ở nhà.
III - hoạt động trên lớp :

1/Ổn định tổ chức(1’)


2/Kiểm tra bài cũ(9’)

GV chiếu phiếu số 1 và  phát cho mỗi HS phần bài tập cho HS làm trên bảng.
Đáp án
HS1:
1)  6,032
[image: image347.wmf]»

 6( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất); 
 6,032
[image: image348.wmf]»

 6,03(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

b) 3142 
[image: image349.wmf]»

3100 (làm tròn trăm); 3142 
[image: image350.wmf]»

3140(làm tròn chục)
Hỏi thêm:                   3142 .6,032 
[image: image351.wmf]»

3000 . 6 =18000
HS2: 
1)  2,159 
[image: image352.wmf]»

2,2( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất);  
2,159
[image: image353.wmf]»

 2,16 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)


2) 4057 
[image: image354.wmf]»

4100 (làm tròn trăm); 4057 
[image: image355.wmf]»

4060 ( làm tròn chục)

Hỏi thêm:                   4057 : 2,159 
[image: image356.wmf]»

4000 :2 =2000 
*GV gọi HS nhận xét và chiếu phiếu 2 nhắc lại quy ước làm tròn số.
3.  Luyện tập
GV giới thiệu:tiết học hôm nay , các em tiếp tục vận dụng quy ước  làm  tròn số  để tính toán, ước lượng kết quả  gần đúng  đối với các bài tập và áp dụng vào các bài toán thực tế.

	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của   HS
	Nội dung

	16’
	HĐ1:Tính giá trị của biểu thức

	
	· GV  bài 1 lên bảng.
· GV hỏi :cách giải  bài toán này?

· GV  bài 2  lên bảng.

· GV làm mẫu một ví dụ rồi yêu cầu HS lên bảng thực hiện.

· GV gọi một lượt 2HS cùng thực hiện một câu theo hai cách( 2lượt HS lên bảng)

· GV hỏi : Theo hai cách tính trên thì cách nào cho ta kết quả gần đúng  nhất ?

· GV chốt   lại  bài 2 :Khi tính giá trị biểu thức để có được kết quả gần đúng nhất ta nên  thực hiện tính trước rồi mới làm tròn kết quả.
	· HS đọc đề và định hướng cách giải.
· HS trả lời :

+Đổi hỗn số ra phân số

+Lấy tử chia mẫu để đổi ra số thập phân.

+Làm tròn số đến chữ số thập phân thứ hai.

· HS xem GV làm mẫu.

· HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV(Sử dụng máy tính bỏ túi  để tính)
· HS trả lời: cách 2
	Bài1 : Viết các hỗn số  sau đây dưới dạng số thập phân gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

a)
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Bài2:

Cách 1: Làm tròn số trước rồi mới thức hiện phép tính

      a) 14,61 – 7,15 +3,2      
= 15 -7 +3 =11

b)7,56 .5,137 = 8 .5 =40

c) 73,95 :14,2 = 74 :14 
[image: image360.wmf]»
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Cách 2:Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả

a)14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 
[image: image362.wmf]»

 11

b) 7,56. 5,173 = 39,10788 
[image: image363.wmf]»

 39

c) 73,95: 14,2 = 5,2077 
[image: image364.wmf]»
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d) 
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	13’
	HĐ2:Các bài toán thực tế

	
	· GV :Vận dụng cách tính thứ hai hãy làm bài tập sau.

· GV  bài 3 lên bảng.

· GV yêu cầu HS nêu cách giải.

· GV  bài  4  lên bảng.

· GV  yêu cầu HS nêu cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
· GV  bài tập 5

· GV hỏi 1inch 
[image: image366.wmf]»

 2,54cm. Vậy 1cm bằng bao nhiêu inch?
· GV đặt vấn đề ngược lại : Nếu muốn biết tivi hoặc máy tính  bao nhiêu inch thì các em làm thế nào ?
· GV liên hệ thực tế : Hãy xem thử chiếc tivi nhà mình là bao nhiêu inch.
	· HS đọc đề.

· HS :Cộng tất cả năm lần đo rồ chia tổng cho 5.

· HS sử dụng máy tính bỏ túi tính

· HS đọc đề.

· HS trả lời.

· Một Hs lên bảng trình bày,HS cả lớp làm vào vở và nhận xét.

· HS đọc đề và tính 

· Một HS đứng tại chỗ trả lời.

· HS :1 :2,54 
[image: image367.wmf]»

0,39inch
· HS trả lời :
+Ta đo đường chéo của màn hình tivi (tính bằng cm) rồi lấy kết quả đó đem chia cho 2,54 thì ra đơn vị inch.

+Hoặc : lấy độ dài đường chéo(cm) nhân cho 0,39 
	Bài 3 :

Tính  giá trị gần đúng của chiều dài một lớp học  với kết quả năm lần  đo là:

10,27 m; 10,25m; 10,28m; 10,26m; 10,23m

Giải

Chiều dài của lớp học là :

(10,27 + 10,25+ 10,28+ 10,26+ 10,23):5=10,258(m)

Bài 4

Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài  10,234 m và chiều rộng là 4,7 m (làm trò đến hàng đơn vị)

Giải
Chu vi của hình chữ nhật là

 (10,234 + 4,7).2 = 29,886 
[image: image368.wmf]»

 30 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là

10,234. 4,7 
[image: image369.wmf]»

 48 ,09 
[image: image370.wmf]»

 48 (m2)

Bài 5
Đơn vị in-sơ (inch) là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh ,Mĩ: 1inch 
[image: image371.wmf]»

 2,54cm.

Khi nói đến tivi 29 icnh , ta hiểu rằng đường chéo màn hình chiếc ti vi này dài 29 inch.Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu cm ?

Giải

Đường chéo của màn hình dài là :

29. 2,54 
[image: image372.wmf]»

 73,66 (cm)

*Lưu ý: 1cm 
[image: image373.wmf]»

0,39 inch

	5’
	HĐ3 :Trò chơi :Ô số bí ẩn

	
	· GV  bài 6 và nêu hình thức hoạt động trò chơi :

+Các đội hoạt động nhóm để ước lượng kết quả của phép tính trong khoảng 2- 3phút ghi kết quả vào phiếu do GV phát
+Các nhóm đổi kết quả cho nhau để chấm

+GV lần lượt mở đáp án ,các nhóm chấm bài nhóm bạn.

+Nhóm nào đúng nhiều nhất nào đúng thì được một tràng pháo tay và ô số bí ẩn sẽ mở ra. với câu : «  CHÚC CÁC BẠN CHĂM NGOAN ,HỌC GIỎI. »

· GV chốt lại tiết luyện tập :Làm tròn số rất có ích  trong toán học và trong thực tế đời sống.Nó giúp chúng ta tính toán nhanh chóng có kết quả gần đúng nhất.
	· HS hoạt động nhóm ; trình bày bảng nhóm.
	Bài 6

2160 .29  
[image: image374.wmf]»

;2000.30 =60000

  10,032. 24,6  
[image: image375.wmf]»

10 .25 =250;     5,8013 +1,04
[image: image376.wmf]»

6 + 1 = 7;   

 76,43 : 4,9 
[image: image377.wmf]»

 80 : 5 =16;      

 6,002 – 2,14 
[image: image378.wmf]»

6 – 2 =4;     

6799 :48 
[image: image379.wmf]»

7000 :50 =140


4/ Hướng dẫn học ở nhà:(1')

-Thực hành phần''Có thể em chưa biết
- Thực hành đo đường chéo ti vi ở gia đình (theo cm)

- Làm bài tập 80-SGK ;98; 101; 104 tr 16; 17  (SBT)
----------(((---------
Tiết 17


I- Mục tiêu:
* Kiến thức : - Biết khái niệm về số vô tỉ và thế nào là căn bậc hai của một số không âm

             - Biết sử dụng đúng kí hiệu 
[image: image380.wmf]
* Kỹ năng :  - Rèn kĩ năng diễn đạt bằng lời
* Thái độ  : Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.
II- Chuẩn bị:


-GV:bảng phụ,phiếu học tập bài 82-SGK

Bảng 1:Bài 82-SGK

Bảng 2:hình 5-SGK

Bảng 3: Kiểm tra xem cách viết sau có đúng không:

a) 
[image: image381.wmf]366

=


b) Căn bậc hai của 49 là 7

c) 
[image: image382.wmf]2

(3)3

-=-


d) 
[image: image383.wmf]0,010,1

-=-


-HS: Máy tính bỏ túi
III-  Hoạt động trên lớp  


1/Ổn định tổ chức(1’)


2/Kiểm tra bài cũ(không kiểm tra)


3/Bài mới 

GV giới thiệu bài mới
	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của    HS
	Nội dung

	12’
	HĐ1 :Số vô tỉ

	
	· GV yêu cầu học sinh đọc đề toán 

· GV dán hình vẽ sẵn lên  bảng.
· GV gợi ý:

+ Tính diện tích hình vuông AEBF.

+So sánh diện tích hình vuông ABCD và diện tích  
[image: image384.wmf]D

  ABE.

+ 
[image: image385.wmf]ABCD

S

=?

+ Gọi độ dài đường chéo AB là x, biểu thị S qua x

· GV đưa ra số x = 1,41421356.... giới thiệu đây là số vô tỉ.

H:SỐ vô tỉ là gì?

· GV nhấn mạnh: Số thập phân gồm số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn và số thập phân vô hạn không tuần hoàn.


	· 1 HS đọc đề bài

· Cả lớp vẽ hình vào vở

HS :Dt AEBF = 1

HS: 
[image: image386.wmf]4

ABCDABF

SS

=

V


HS: 
[image: image387.wmf]2

ABCDAEBF

SS

=


 HS:
[image: image388.wmf]22

xx2

S

=ị=


HS : đứng tại chỗ trả lời.:

	1. Số vô tỉ 

Bài toán:

              [image: image389.wmf]1 m

B

A

F

E

C

D


- Diện tích hình vuông ABCD là 2

- Độ dài cạnh AB là: 
[image: image390.wmf]2

x2

=


x = 1,41421356.... đây là số vô tỉ

- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
-Tập hợp các số vô tỉ là I



	18’
	HĐ2:Khái niệm căn bậc hai

	
	· GV yêu cầu học sinh tính.     32; (-3)2
· GV: Ta nói -3 và 3 là căn bậc hai của 9

· GV yêu cầu HS tính : 
[image: image391.wmf]22

2

22

;;0

33

-

æöæö

ç÷ç÷

èøèø


· GV giới thiệu :0 là căn bậc hai của 0

H :T×m x    biết x2 = -1.

H : Vậy các số như thế nào thì có căn bậc hai ?
H: Căn bậc hai của 1 số không âm  a  là 1 số như thế nào?
· Yêu cầu học sinh làm   ?1
H : Mỗi số dương có mấy căn bậc hai, số 0 có mấy căn bậc hai.

· GV: Không được viết 
[image: image392.wmf]42

=±

vì vế trái 
[image: image393.wmf]4

  kí hiệu chỉ cho căn dương của 4

· Cho học sinh làm ?2
· GV :Có thể chứng minh được 
[image: image394.wmf]2;3;5;6;...

 là các số vô tỉ, vậy có bao nhiêu số vô tỉ.


	· HS tính
· HS nghe.
· HS đọc kết quả.

[image: image395.wmf]22

2424

;

3939

-

æöæö

==

ç÷ç÷

èøèø



[image: image396.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image397.wmf]2

3

 và 
[image: image398.wmf]2

3

-

 là căn bậc hai của 
[image: image399.wmf]4

9

 
HS: Không có số x nào.

 HS: lớn hơn 0 và số 0(không âm)
HS:là một số x mà x2 =a
· HS trả lời :4 và -4 
HS:Mỗi số dương có hai căn bậc hai(CBH dương và CBH âm).Số 0 có một CBH
· HS:Viết các căn bậc hai của 3; 10; 25

· HS:có vô số số vô tỉ.
	2. Khái niệm căn bậc hai 

Tính: 

     32 = 9     (-3)2 = 9

3 và -3 là căn bậc hai của 9

* Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho 

x2 =a 

?1Căn bậc hai của 16 là 4 và - 4

- Mỗi số dương có 2 căn bậc hai . Số 0 chỉ có 1 căn bậc hai là 0

* Chú ý: Không được viết 
[image: image400.wmf]42

=±


Mà viết: Số dương 4 có hai căn bậc hai là:
[image: image401.wmf]42

=

 và 
[image: image402.wmf]42

-=-


?2
 Căn bậc hai của 3 là 
[image: image403.wmf]3

 và 
[image: image404.wmf]3

-


-Căn bậc hai của 10 là 
[image: image405.wmf]10

 và 
[image: image406.wmf]10

-


Căn bậc hai của 25 là 
[image: image407.wmf]255

=

 và 
[image: image408.wmf]255

-=-



	12’
	HĐ2:Củng cố

	
	· GV treo bảng phụ bài 82-SGK và phát phiếu học tập  cho HS,yêu cầu HS làm vào phiếu  và đổi phiếu giữa các bàn để chấm  làm được bao nhiêu câu đúng.
· Gọi một HS lên giả ibài 82-SGK 

· Yêu cầu HS giơ tay để biết số lượng  bài làm đúng.

· GV treo bảng phụ 3 để HS đọc và trả lời.

· GV cho HS làm bài 84-SGK
	· HS làm vào phiếu học tập và đổi phiếu để chấm kết quả.
· HS giải bài 82(Một HS khá)

· Lớp trưởng đếm và báo số lượng.

· HS tính toán và trả lời.
	Bài 82-SGK
a) Vì 52 = 25 nên 
[image: image409.wmf]255

=

        

b) Vì 72 = 49 nên 
[image: image410.wmf]497

=

         

 c) Vì 12 = 1 nên 
[image: image411.wmf]11

=


d) Vì 
[image: image412.wmf]2

24

39

æö

=

ç÷

èø

nên 
[image: image413.wmf]42

93

=


BT:Kiểm tra xem cách viết sau có đúng không:

a) 
[image: image414.wmf]366

=

                        (Đ)

b) Căn bậc hai của 49 là 7 (S)

c) 
[image: image415.wmf]2

(3)3

-=-

                (S)

d) 
[image: image416.wmf]0,010,1

-=-

            (Đ)

Bài 84-SGK

D. 16


4. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Cần nắm vững căn bậc hai của một số a không âm, so sánh phân biệt số hữu tỉ và số vô tỉ. Đọc mục có thể em chưa biết.

- Làm bài tập 83;; 86 (tr41; 42-SGK) 106; 107; 110 (tr18-SBT)

- Tiết sau mang thước kẻ, com pa

Tiết 18


I- Mục tiêu: 
* Kiến thức : - Biết được số thực là tên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ. Biết được cách biểu diễn thập phân của số thực. Hiểu được ý nghĩa của trục số thực.

* Kỹ năng : - Làm được một số bài tập đơn giản về số thực.
          - Thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N 
[image: image417.wmf]®

 Z 
[image: image418.wmf]®

 Q 
[image: image419.wmf]®

 R

* Thái độ  : Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.
II - Chuẩn bị:


-GV: Thước thẳng, phấn màu, compa, máy tính bỏ túi.

- HS: Thước kẻ, com  pa, máy tính bỏ túi.

III – hoạt động trên lớp  


1/Ổn định tổ chức(1’)


2/Kiểm tra bài cũ(7’)

Định nghĩa căn bậc hai của một số a
[image: image420.wmf]³

0.

   Tính:  

                   
[image: image421.wmf]49

81,   64,   ,   0,09

100


Hỏi thêm: Nêu quan hệ giữa số hữu tỉ, số vô tỉ với số thập phân ?
Đáp án

-Định nghĩa:Căn bậc hai của một số a không âm là số  x sao cho x 2  = a.


[image: image422.wmf]3

,

0

09

,

0

;

10

7

100

49

;

8

64

;

9

81

=

=

=

=


-Số hữu tỉ  biểu diễn  được  dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Số vô tỉ viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

3/Bài mới 

GV giới thiệu : 22 = 4 .Có số hữu tỉ nào mà nình phương bằng 2 không?

	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	15’
	HĐ1: Số thực

	
	· GV yêu cầu HS lấy ví dụ về các số tự nhiên, nguyên âm, phân số, số thập phân hữu hạn, vô hạn, số vô tỉ .

H : Chỉ ra các số hữu tỉ , số vô tỉ ?

· GV:Các số trên đều gọi chung là số thực.

H :Nêu quan hệ của các tập N, Z, Q, I với R ?
· Yêu cầu học sinh làm ?1
H : x có thể là những số nào ?
· Yêu cầu làm bài tập 87

H : Khi so sánh 2 số thực x và y, có những trường hợp nào xảy ra.

· GV khẳng định đưa ra: Việc so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng số thập phân. Nhận xét phần nguyên, phần thập phân 
[image: image423.wmf]®

 so sánh.

· Yêu cầu học sinh làm   ?2
· GV lấy ví dụ  và nêu nhận xét : Với a, b là hai số thực dưong, ta có : nếu a > b thì  
[image: image424.wmf]b

a

>



	· 3 học sinh lấy ví dụ 

 HS trả lời: số hữu tỉ 2; -5; 
[image: image425.wmf]3

5

; -0,234; 1,(45); số vô tỉ 
[image: image426.wmf]2

; 
[image: image427.wmf]3


· HS  trả lời :
Cách viết x
[image: image428.wmf]Î

R cho ta biết x là số thực

x có thể là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ 

· HS  làm ?2
a) 2,(35) < 2,369121518...

b) -0,(63) và 
[image: image429.wmf]7

11

-


Ta có 
[image: image430.wmf]77

0,(63)0,(63)

1111

-=-ị-=-



	1./ Số thực  

Các số: 2; -5;
[image: image431.wmf]5

3

; -0,234; 1,(45); 
[image: image432.wmf]2

; 
[image: image433.wmf]3

...

- Tập hợp số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ .

- Các tập N, Z, Q, I đều là tập con của tập R

Bài 87 (tr44-SGK)

3
[image: image434.wmf]Î

Q     3
[image: image435.wmf]Î

R      3
[image: image436.wmf]Ï

I     -2,53
[image: image437.wmf]Î

Q

0,2(35)
[image: image438.wmf]Ï

I     N
[image: image439.wmf]Ì

Z     I
[image: image440.wmf]Î

R

*Với 2 số thực x và y bất kì ta luôn có hoặc x = y hoặc x > y hoặc x < y.

Ví dụ: So sánh 2 số

a) 0,3192... với 0,32(5)

b) 1,24598... với 1,24596...

Giải

a) 0,3192... <  0,32(5) hàng phần trăm của 0,3192...  nhỏ hơn hàng phần trăm 0,32(5)

b) 1,24598... > 1,24596...

*Với a, b là hai số thực dưong, ta có : nếu a > b thì  
[image: image441.wmf]b

a

>



	8’
	HĐ 2:Trục số thực

	
	GV:Ta đã biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, vậy để biểu diễn số vô tỉ ta làm như thế nào. Ta xét ví dụ : Biểu diễn số 
[image: image442.wmf]2

 trên trục số.

·  GV  hướng dẫn học sinh biểu diễn.

· GV nêu ra:

- Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số.

- Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.

- Trục số gọi là trục số thực

· GV  nêu ra chú ý


	· HS làm theo hướng dẫn của GV.
· HS ghi.

· HS ghi.


	2/ Trôc sè thùc 

VÝ dô: BiÓu diÔn sè 
[image: image443.wmf]2

 trên trục số.

   [image: image444.wmf]2

2

1

0

-1


- Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số.

- Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.

- Trục số gọi là trục số thực.

* Chú ý: Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự như trong tập hợp các số hữu tỉ.

	13’
	HĐ 3 :Củng cố

	
	· GV treo bảng phụ bài 88, bài 89-SGK và yêu cầu HS trả lời .
· Phân công HS mỗi dãy làm một câu.
· GV chốt :Việc thực hiện các phép tính trên số thực cũng giống như trên tập hợp số hữu tỉ.
	· HS trả lời
· Hai HS lên bảng thực hiện.

· HS nhận xét.
	Bài  88-SGK

a) Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ 

b) Nếu b là số vô tỉ thì b được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Bài  89-SGK

 Câu a, c đúng; câu b sai

Bài 90-SGK
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5/ Hướng dẫn học ở nhà:(1')

- Học theo SGK, nắm được số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ 

- Làm bài tập  117; 118 (tr20-SBT)
Tiết 19

Thực hành sử dụng máy tính bỏ túi

I. Mục tiêu
 Kiến thức:

- Học sinh  nắm ®ư​îc cách giải một số bài toán cơ bản trên máy tính bỏ tói
 Kĩ năng
- B­​íc đầu học sinh hiểu ®​ưîc ý nghĩa của một số nút phím trên máy tính 

- Vận dụng giải  một số bài toán cơ bản

 Thái độ:

- Say mê, yêu thích môn học

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

G: MTBT fx500 hoặc fx570

H: MTBT fx500 hoặc fx570

Iii . Tiến trình dạy học 
I. GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ MÁY FX-500MS.

1. Các phím thông thường:

· Có 3 loại phím:

+ Phím màu trắng: 
bấm trực tiếp.

+ Phím màu vàng: 

bấm sau phím 
[image: image446.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image447.wmf]IFT

SH


+ Phím màu đỏ: 

bấm sau phím   
[image: image448.wmf]ALPHA


· Các phím chức năng: (xem trong CATANO giới thiệu máy).
· Cài đặt cho máy:

+ Ấn 
[image: image449.wmf]MODE

 nhiều lần để chọn các chức năng của máy.

+ Ấn 
[image: image450.wmf]MODE

  
[image: image451.wmf]1

: 

     Tính toán thông thường.

+ Ấn 
[image: image452.wmf]IFT

SH

  
[image: image453.wmf]CLR

  
[image: image454.wmf]1

 
[image: image455.wmf]=

:
     Xoá giá trị ở các ô nhớ A,B...

+ Ấn 
[image: image456.wmf]IFT

SH

  
[image: image457.wmf]CLR

  
[image: image458.wmf]2

 
[image: image459.wmf]=

:  
     Xoá cài đặt trước đó (ô nhớ vẫn còn)

+ Ấn 
[image: image460.wmf]IFT

SH

  
[image: image461.wmf]CLR

  
[image: image462.wmf]3

 
[image: image463.wmf]=

:
     Xoá tất cả cài đặt và các ô nhớ.


2. Cách SD phím 
[image: image464.wmf]EXP

: Tính toán với các số dạng a.10n.

VD: 3.103 + 4.105 = ?


Ấn phím: 
[image: image465.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image466.wmf]x



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image467.wmf]EXP



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image468.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image469.wmf]+



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image470.wmf]4



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image471.wmf]x



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image472.wmf]EXP



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image473.wmf]5



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image474.wmf]=

 

   (Kết quả là 403 000)

3. Cách SD phím 
[image: image475.wmf]Ans

: 


 Kết quả tự động gán vào phím 
[image: image476.wmf]Ans

 sau mỗi lần ấn phím 
[image: image477.wmf]=

 hoặc 
[image: image478.wmf]IFT

SH

 
[image: image479.wmf]%

 hoặc 
[image: image480.wmf]M

+

 hoặc 
[image: image481.wmf]IFT

SH

 
[image: image482.wmf]M

-

 hay 
[image: image483.wmf]IFT

SH

 
[image: image484.wmf]STO

 
[image: image485.wmf] 
(
[image: image486.wmf]là 1 chữ cái)

VD: Tính giá trị của biểu thức: 
[image: image487.wmf]3
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Cách ấn phím và ý nghĩa của từng lần ấn như sau:


[image: image488.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image489.wmf]=




Nhớ 3 vào phím 
[image: image490.wmf]Ans



[image: image491.wmf]1



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image492.wmf]+



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image493.wmf]1



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image494.wmf]b

c

a



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image495.wmf]Ans



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image496.wmf]=

Máy thực hiện phép tính 
[image: image497.wmf]s

1

1

An

+

được kq là 
[image: image498.wmf]3

1

1

 nhớ vào
[image: image499.wmf]Ans

 


[image: image500.wmf]=




Máy thực hiện phép tính 
[image: image501.wmf]s

1

1

An

+

được kq là 
[image: image502.wmf]4

3

1

 nhớ vào
[image: image503.wmf]Ans

 


[image: image504.wmf]=




Máy thực hiện phép tính 
[image: image505.wmf]s

1

1

An

+

được kq là 
[image: image506.wmf]7

4

1

 nhớ vào
[image: image507.wmf]Ans

 


[image: image508.wmf]=




Máy thực hiện phép tính 
[image: image509.wmf]s

1

1

An

+

được kq là 
[image: image510.wmf]11

7

1

 nhớ vào
[image: image511.wmf]Ans

 


[image: image512.wmf]=




Máy thực hiện phép tính 
[image: image513.wmf]s

1

1

An

+

được kq là 
[image: image514.wmf]18

11

1

 nhớ vào
[image: image515.wmf]Ans

 


Kết quả cuối cùng là 
[image: image516.wmf]18

11

1



Nhận xét: Dòng lệnh 
[image: image517.wmf]1

1

Ans

+

 được máy thực hiện liên tục.Sau mỗi lần ấn dấu 
[image: image518.wmf]=

 thì kết quả lại được nhớ vào phím 
[image: image519.wmf]Ans

 (
[image: image520.wmf]1

1

Ans

+

→ 
[image: image521.wmf]Ans

), cứ ấn dấu 
[image: image522.wmf]=

 một số lần nhất định ta sẽ nhận được kết quả của biểu thức. 


Phím 
[image: image523.wmf]Ans

 có tác dụng rất hữu hiệu với bài toán tính giá trị của biểu thức dạng phân số chồng như VD trên. 

VD1: Tính giá trị của biểu thức. (Tính chính xác đến 0,000001)

a. A = 
[image: image524.wmf]5
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(ĐS:
[image: image525.wmf]1

2

3

)
VD2: Tìm x. (Tính chính xác đến 0,0001)


a. 
[image: image526.wmf]46(2,35:6,25).71
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(x= 6)

   DẠNG II: 
Tính giá trị của biểu thức đại số.
VD1: Tính giá trị của biểu thức: 20x2 -11x – 2006 
tại 


a) x = 1;              b) x = -2;           c) x = 
[image: image528.wmf]2

1

-

;                 d) x = 
[image: image529.wmf]23456

,

1

12345

,

0

;

Cách làm:  *Gán 1 vào ô nhớ X:

 
[image: image530.wmf]1

  
[image: image531.wmf]IFT

SH

  
[image: image532.wmf]STO

 
[image: image533.wmf]X

.
Nhập biểu thức đã cho vào máy: 
[image: image534.wmf]20



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image535.wmf]ALPHA



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image536.wmf]X



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image537.wmf]2

x



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image538.wmf]-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image539.wmf]11



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image540.wmf]ALPHA



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image541.wmf]X



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image542.wmf]-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image543.wmf]2006



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image544.wmf]=

               (Ghi kết quả là -1 997)

*Sau đó gán giá trị thứ hai vào ô nhớ X:  
[image: image545.wmf]2

-

  
[image: image546.wmf]IFT

SH

  
[image: image547.wmf]STO

 
[image: image548.wmf]X

.

Rồi dùng phím 
[image: image549.wmf]#

 để tìm lại biểu thức, ấn 
[image: image550.wmf]=

 để nhận kết quả.       (  là -1 904)

Làm tương tự với các trường hợp khác ta sẽ thu được kết quả một cách nhanh chóng, chính xác. 


      (ĐS c) 
[image: image551.wmf]1

1995

2

-

;  d) -2006,899966).
VD2: Tính giá trị của biểu thức: x3 - 3xy2 – 2x2y - 
[image: image552.wmf]3

2

y3 tại:

a) x = 2; 

y = -3.                  b) x = 
[image: image553.wmf]4

3

-

; 

y = -2
[image: image554.wmf]7

3


Cách làm:  +) Gán 2 vào ô nhớ X:

 
[image: image555.wmf]2

    
[image: image556.wmf]IFT

SH

  
[image: image557.wmf]STO

 
[image: image558.wmf]X

.
                    +) Gán -3 vào ô nhớ Y:

 
[image: image559.wmf]3

-

  
[image: image560.wmf]IFT

SH

  
[image: image561.wmf]STO

 
[image: image562.wmf]Y

.

Nhập biểu thức đã cho vào máy như sau: 


[image: image563.wmf]ALPHA
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image568.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image569.wmf]ALPHA



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image570.wmf]X



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image571.wmf]ALPHA



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image572.wmf]Y



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image573.wmf]2

x



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image574.wmf]-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image575.wmf]2



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image576.wmf]ALPHA



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image577.wmf]X



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image578.wmf]2

x



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image579.wmf]ALPHA



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image580.wmf]Y



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image581.wmf]-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image582.wmf]2



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image583.wmf]b

c

a



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image584.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image585.wmf]ALPHA



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image586.wmf]Y



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image587.wmf]^



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image588.wmf]3



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image589.wmf]=

                                        (Ghi kết quả là - 4 )

Sau đó gán giá trị thứ hai vào ô nhớ X:             
[image: image590.wmf]3

4

-

  
[image: image591.wmf]IFT

SH

  
[image: image592.wmf]STO

 
[image: image593.wmf]X

.



                                                       
[image: image594.wmf]3

2

7

-

  
[image: image595.wmf]IFT

SH

  
[image: image596.wmf]STO

 
[image: image597.wmf]Y

.

Rồi dùng phím 
[image: image598.wmf]#

 
[image: image599.wmf]#

để tìm lại biểu thức, ấn 
[image: image600.wmf]=

 để nhận kết quả.

(Ghi kết quả là 25,12975279)



Nhận xét: Sau mỗi lần ấn dấu 
[image: image601.wmf]=

 ta phải nhớ ấn tổ hợp phím
[image: image602.wmf]IFT

SH



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image603.wmf]b

c

a

 để đổi kết quả ra phân số (nếu được).
----------(((---------
TiÕt 20

Thực hành sử dụng máy tính bỏ túi

I. Mục tiêu
 Kiến thức:

- Học sinh  nắm ®​ưîc cách giải một số bài toán cơ bản trên máy tính bỏ tói

 Kĩ năng

- B​ưíc đầu học sinh hiểu ®ư​îc ý nghĩa của một số nút phím trên máy tính 

- Vận dụng giải  một số bài toán cơ bản

Thái độ:

- Say mê, yêu thích môn học

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

G: MTBT fx500 hoặc fx570

H: MTBT fx500 hoặc fx570

Iii . Tiến trình dạy học 
I. TÌM ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ:


1. Tìm các ước của một số a :

Phương pháp:


Gán: A = 0 rồi nhập biểu thức A = A + 1 : a 
[image: image604.wmf]¸

 A


Ấn nhiều lần phím         

Quy trình ấn phím:

Gán: 


Nhập:                                                                       a

Ấn nhiều lần dấu     

Ví dụ: Tìm ( các ước ) tập hợp các ước của 120

Ta gán:
 A = 0

Nhập: A = A + 1 : 120 
[image: image605.wmf]¸

 A

Ấn nhiều lần phím         

Ta có A = {1;2;3;4;5;6;8;10;12;15;20;30;40;60;120} 


2. Tìm các bội của b:


Gán: A = -1 rồi nhập biểu thức A = A + 1 : b x A


Ấn nhiều lần phím         

Ví dụ : Tìm tập hợp các bội của 7 nhỏ hơn 100.

Ta gán:
 A = -1

Nhập: A = A + 1 : 7 x A

Ấn nhiều lần phím         

Ta có: B = {0;7;14;21;28;35;42;49;56;63;70;77;84;91;98}

BÀI TẬP:
· Tìm các ước của các số sau: 24; 48;  176.

· Tìm tất cả các bội của 14 nhỏ hơn 150

 3.Kiểm tra số nguyên tố: Để kiểm tra  một số là số nguyên tố ta làm như sau:

Để kết luận số a là số nguyên tố ( a > 1) , chỉ cần chứng tỏ rằng nó không chia hết cho mọi số nguyên tố  mà bình phương không vượt quá a.

Vì nếu một số a là hợp số thì nó phải có ước nhỏ hơn 
[image: image606.wmf]a


Ví dụ: Số 647 có phải là số nguyên tố không ?


Giải    Ta có 
[image: image607.wmf]647

 = 25,43

Gán: A = 0

Nhập: A = A + 1 : 647 
[image: image608.wmf]¸

 A

Ấn 25 lần phím         mà  trên màn hình kết quả thương là số thập phân thì kết luận 647 là số nguyên tố

BÀI TẬP:

1)Các số sau đây số nào là số nguyên tố: 

197; 247; 567; 899; 917; 929

      2) Tìm một ước của 3809783 có chữ số tận cùng là 9

KQ: 19339

      3) Tìm một số tự nhiên x biết lập phương của nó có tận cùng là ba chữ số 1.

HD: Gán : A = 10

        Nhập: A = A + 1 : A3



KQ: x = 471

4)Tìm các số a, b, c, d để ta có 
[image: image609.wmf]5

a

x
[image: image610.wmf]7850

bcd

=

.

Giải:

 Số 
[image: image611.wmf]5

a

 là ước của 7850. Bằng cách thử trên máy khi cho a = 0; 1; 2; ..  ..; 9

Ta thấy rằng a chỉ có thể bằng 2.

Khi a = 2 thì 
[image: image612.wmf]7850

bcd

=

: 25 = 314


Vậy a = 2; b = 3; c = 1; d = 4.

II.  TÌM ƯCLN, BCNN CỦA HAI SỐ :

Vì máy đã cài sẵn chương trình đơn giản phân số thành phân số tối giản.


                                     
[image: image613.wmf]Aa

Bb

=

 ( tối giản )

 thì ƯCLN (A, B) = A 
[image: image614.wmf]¸

 a                              BCNN (A, B) = A x  b

Ví dụ 1: Tìm a) ƯCLN( 209865; 283935 )



           b) BCNN(209865; 283935 )

Ghi vào màn hình 209865 ┘ 289335 và ấn 

Màn hình hiện: 17┘23


a) Đưa con trỏ lên dòng biểu thức sửa thành 209865        17 







KQ: ƯCLN( 209865; 283935 ) = 12345


b) Đưa con trỏ lên dòng biểu thức sửa thành 209865        23  






KQ: BCNN(209865; 283935 ) = 4826895

Ví dụ 2: Tìm ƯCLN( 2419580247; 3802197531)



 BCNN( 2419580247; 3802197531)

Ghi vào màn hình 2419580247 ┘ 3802197531và ấn

Màn hình hiện: 7┘11


a) Đưa con trỏ lên dòng biểu thức sửa thành 2419580247         7




KQ: ƯCLN( 2419580247; 3802197531) = 345654321


b) Đưa con trỏ lên dòng biểu thức sửa thành 2419580247      11

        Màn hình hiện 2661538272 x 1010

Ở đây lại gặp tình trạng tràn màn hình. Muốn ghi đầy đủ số đúng, ta đưa con trỏ lên dòng biểu thức xoá chữ số 2 (đầu tiên của số A) để chỉ còn


419580247       11 và ấn 


Màn hình hiện46115382717


Ta đọc kết quả BCNN( 2419580247; 3802197531) = 26615382717

Ví dụ 3: Tìm các ước nguyên tố của  
A = 17513 + 19573 + 23693

   Giải: 

Ghi vào màn hình 1751┘1957 và ấn                     Máy hiện: 17 ┘19

Chỉnh lại màn hình 1751 
[image: image615.wmf]¸

17 và ấn    =


Kết quả  ƯCLN(1751, 1957) = 103  ( số nguyên tố )

Thử lại: 2369 cũng có ước nguyên tố 103

 

[image: image616.wmf]Þ

 A = 1033(173 + 193 + 233)  Tính tiếp 173 + 193 + 233 = 23939

Chia 23939 cho các số nguyên tố: Ta được 23939 = 37.647 ( 647 là số nguyên tố )


Vậy A có các ước nguyên tố 37, 103, 647

Bài tập:

· Tìm BCNN và ƯCLN của a = 24614205, b = 10719433

KQ: BCNN(a,b) = 12380945115 ; ƯCLN(a,b) = 21311

· Tìm BCNN và ƯCLN của hai số 168599421 và 2654176.

KQ: BCNN(a,b) = 37766270304 ; ƯCLN(a,b) = 11849.

· Tìm các ước nguyên tố nhỏ nhất và lớn nhất của số 2152 + 3142
Giải:

Tính 2152 + 3142 = 144821 ; 
[image: image617.wmf]144821

= 380,553

Gán: A = 0

Nhập: A = A + 1: 144821
[image: image618.wmf]¸

A

Ấn        liên tục thấy 144821 = 97.1493

Tiếp tục kiểm tra 1493 có phải là số nguyên tố không.  Ta có 
[image: image619.wmf]1493

 = 38,639

Gán: A = 0

Nhập: A = A + 1: 1493
[image: image620.wmf]¸

A

Ấn        liên tục cho tới A = 40 mà không thấy kết quả thương là số nguyên thì 1493 là số nguyên tố.
Vậy 2152 + 3142 = 144821 = 97.1493 có ước số nguyên tố nhỏ nhất là 97, có ước số nguyên tố lớn nhất là 1493.

Tiết  21



I-Mục tiêu
Trong tiết học này , HS :

-Được hệ thống hoá các kiến thức  cơ bản trong chương.

- Được củng cố các kĩ năng cần thiết: Kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ; kĩ năng vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau.

 * Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
II-Chuẩn bị
· GV:Bảng  tổng kết như SGK.

· HS: Chuẩn bị bài:ôn tập các câu hỏi ttrong chương.

III- Hoạt động dạy học

1/Ổn định tổ chức(1’)


2/Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra trong khi ôn tập)


3/Ôn tập

GV giới thiệu tiết học:

	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của  HS
	Nội dung

	7’
	HĐ1: Ôn tập về các tập hợp số N, Z, Q, R.

	
	· GV giới thiệu bảng  tổng kết  số 1 : Quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R  -  sgk.
· Yêu cầu HS giải thích ý nghĩa  của  sơ  đồ  đó  thể hiện quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q, R.
· GVgọi HS lần lượt trả lời các câu hỏi 2, 8, 9, 10 –SGK.

· GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, câu hỏi 3
	· Một HS giảivthích theo yêu cầu của GV.
· HS giải thích.
· Bốn HS trả lời – HS khác nhận xét :
- Câu 2 :Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ lớn hơn 0 ; Số hữu tỉ âm là số hữu tỉ nhỏ hơn 0. Số 0  không là số hữu tỉ âm, không là số hữu tỉ dương.
- Câu 8 : Số vô tỉ  là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

- Câu 9 : Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

- Câu 10 : Căn bậc hai của một số a không âm  là số  số x sao cho x2 = a.

· HS trả lời câu 1 và biểu diễn các số đó trên trục số.
· HS trả lời : Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x xác định như sau :
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	5’
	HĐ 2 :Các phép toán trên số hữu tỉ

	
	· GV treo bảng tổng kết số 2 :và yêu cầu HS hoàn thành các chỗ còn trống (.....)


	· HS lên bảng hoàn thành chỗ trống,
	


	30’
	HĐ 3 : Giải bài tập

	
	· GV yêu cầu HS trả lời bài 96- SGK trước khi giải :

- Nêu đặc điểm của các số hữu tỉ trong bài.

- Từ đặc diiểm đó, cóa thể vận dụng tính chất gì của các phép toán  để tính cho hợp lí ?

· Bài 98 –SGK Cho HS hoạt động nhóm và trình bày vào bảng nhóm.(Nhóm chẵn làm câu a, d ; nhóm lẻ làm câu b, c).

· GV chốt lại cách làm sửa chữa bài làm các nhóm(nếu cần)

· GV gọi 3 HS lên bảng làm bài 101- SGK.

· GV cho HS nhắc lại tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.


	· HS làm theo yêu cầu của GV.

· Hai  HS lên bảng thực hiện câu a, câu b - HS khác nhận xét.

· HS hoạt động nhóm bài 98 –SGK.

· Các nhóm trình bày bảng nhóm.

· HS1(tb) làm câu a, câu b ; HS 2(khá)  làm câu c ; HS 3( giỏi)  làm câu d.

· HS nhắc lại các tính chất.
	Bài 96 - SGK
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Bài 98 –SGK
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Bài 101- SGK
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Bài 103 – SGK

Gọi x và y lần lượt là số lãi của tổ 1 và tổ 2 (x, y > 0)

Ta có:
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4/Hướng dẫn về nhà(2’)
- Yêu cầu học sinh làm các bài tập 99, 100, 102104, 105 (tr50-SGK)

	HD học sinh phân tích  bài 102 -SGK 
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	BG:

Ta có: 
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- Ôn tập các câu hỏi và các bài tập đã làm để tiết sau kiểm tra.
----------(((---------
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I- Mục tiêu: 
* Kiến thức : - Việc tiếp thu kiến thức trong chương I

* Kỹ năng : - Kĩ năng trình bày lời giải của bài toán.

* Thái độ : - Tính cẩn thận, chính xác  khoa học trong quá trình giải toán.

II -Kiểm tra 

1/Ma trận đề

	Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tập hợp  cá c số hữu tỉ.Cộng,  trừ,  nhân, chia số hữu tỉ.
	1

1,0
	2
2,0
	
	
	1
0,5
	1
1,0
	4
4,5

	Luỹ thừa của một số hữu tỉ
	1

0,5
	
	1
0,5
	1
1,0
	
	
	3
2,0

	Tỉ lệ thức.Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
	
	
	1
0,5
	1
1,0
	
	1
1,0
	3
2,5

	Làm tròn số.Số thực
	
	
	1
0,5
	
	1
0,5
	
	2
1,0

	Tổng
	2
1,5
	2
2,0
	3
1,5
	2
2,0
	1
1,0
	2
2,0
	12
10,0



2/ Đề kiểm tra
A – TRẮC NGHIỆM(4điểm)


1/ Điền kí hiệu 
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thích hợp vào ô vuông:


a) 
[image: image644.wmf]2
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          Q
b) 
[image: image645.wmf]3

            I
c) 0,2(3)            Z 
d) Q              R


2/ Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:


a) Kết quả của phép nhân   38 . 32  là :


A. 316


B. 910


C. 310


D. 916


b) Tổng  66 +  66 +  66 +  66 +  66 + 66 bằng :


A. 66


B. 67


C. 366


D. 636

c) Cho 
[image: image646.wmf]6
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. Số thích hợp điền vào ô vuông  để được  tỉ lệ thức là :


A. 9


B. 12


C. – 9


D. -8


d)Biết  
[image: image647.wmf]3
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. Số x là :


A. 
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25




B. 
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C. 
[image: image650.wmf]12

7




D. 
[image: image651.wmf]12

5



e) Kết quả của phép tính 15: 13  làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là:


A. 1,3


B. 1,2


C. 1,15


D. 1,1


g) Nếu  
[image: image652.wmf]3
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 thì  x2  bằng:


A. 3


B. 6


C. 9


D. 81

B- TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) 
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b) 
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Bài 2 (2 điểm): 

a) Tìm hai số x, y biết: 
[image: image655.wmf]5
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b) Tìm x biết : 
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Bài 3( 1điểm) Tính  320 : 99
Bài 4(1 điểm) Cho tỉ lệ thức 
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. Hãy chứng minh 
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Đáp án

A- Trắc nghiệm (4 điểm)

1/ Mỗi ô điền đúng ghi 0,25 điểm                 
[image: image659.wmf]Ì
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2/ Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,5 điểm.
a) C     b) B     c) C       d)A           e) B              g) D

B- Tự luận ( 6 điểm)

Bài 1( 2điểm) Mỗi  phép tính làm đúng ghi 1,0 điểm
a) 1                                   b) 0

Bài 2 ( 2điểm) Mỗi  phép tính làm đúng ghi 1,0 điểm.

a) x = 9; y =15

b)x = 4; x = -0,6

Bài 3(1điểm)

320 : 99 = 320 : 318 = 32 = 9

Bài 4(1 điểm)
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Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 
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Từ 
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(Các cách giải khác đúng đều cho điểm tối đa).
III-Kết quả kiểm tra

	Lớp
	Sĩ s ố
	Số bài
	0- < 2
	2 - < 3,5
	3,5 - < 5
	5 - < 6,5
	6,5 - < 8
	8 - <10
	Ghi chú

	7A
	
	
	
	
	
	
	
	
	


----------(((---------
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I- Mục tiêu: 
* Kiến thức : HS biết công thức biểu diễn mối quan hệ giữa 2 đại lượng tỉ lệ thuận
* Kỹ năng :  Nhận biết được 2 đại lượng có tỉ lệ với nhau hay không, hiểu được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận
- Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết 1 cặp giá trị tương ứng, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng.
* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
II- Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ ?1 và ?4; bài 2; 3 (tr54-SGK)

- HS: chuẩn bị bài
III – hoạt động dạy và học

1/ Ổn định tổ chức(1’)


2/ Kiểm tra bài cũ( không kiểm tra)


3/Bài mới

GV giới thiệu chương, bài

	Tl 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	
	HĐ 1 : Định nghĩa

	
	- GV giới thiệu qua về chương hàm số.

? Nếu D = 7800 kg/cm3 

? Nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa các CT trên.

- GV giới thiệu định nghĩa SGK 

- Giới thiệu chú ý

- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm ?4 và làm vào phiếu học tập 

- GV giới thiệu 2 tính chất lên bảng phụ.


	Yêu cầu học sinh làm ?1

- HS rút ra nhận xét.

Học sinh làm ?2

Yêu cầu học sinh làm ?3

- Cả lớp thảo luận theo nhóm

- HS đọc, ghi nhớ tính chất
	1. Định nghĩa (10')

?1
a) S = 15.t

b) m = D.V

     m = 7800.V

* Nhận xét:

Các công thức trên đều có điểm giống nhau: đại lượng này bằng dậi lượng kia nhân với 1 hằng số.

* Định nghĩa (sgk) 

?2
y = 
[image: image663.wmf]3
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Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số 
[image: image666.wmf]5
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* Chú ý:  SGK 

?3
2. Tính chất
?4
a) k = 2

b) 

c) 
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* Tính chất (SGK)


4. . Củng cố: (24')

- Yêu cầu học sinh làm các bài tập 1; 2; 3 (tr53, 54- SGK)

BT 1:

a) vì 2 đại lượng x và y tỉ lệ thuận 
[image: image668.wmf]®

 y = k.x thay x = 6, y = 4 
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- Gv đưa bài tập 2 lên máy chiếu, học sinh thảo luận theo nhóm.

BT 2: 

	x
	-3
	-1
	1
	2
	5

	y
	6
	2
	-2
	-4
	-10


- GV đưa bài tập 3 lên máy chiếu, học sinh làm theo nhóm

BT 3: a) 

	V
	1
	2
	3
	4
	5

	m
	7,8
	15,6
	23,4
	31,2
	39

	m/V
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8


b) m và V là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, vì m = 7,8.V 

5 . Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học theo SGK 

- Làm các bài 4 (tr54-SGK), bài tập 1 
[image: image674.wmf]®

 7(tr42, 43- SBT)

- Đọc trước §2

Tiết :   24
§2:  một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
I . Mục tiêu:

* Kiến thức : - HS biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ

* Kỹ năng : - HS biết liên hệ với các bài toán trong thực tế
* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Giấy trong, máy chiếu (Ghi cách giải 2 của bài toán 1, chú ý, nội dung ?1, bài toán 2)

iii. Tiến trình bài giảng:  

1 ..ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (7') 

- HS1: định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ thuận ? Làm bài tập 4 (tr54- SGK )

- HS2: phát biểu tính chất 2 đl tỉ lệ thuận 

3 . Bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Yêu cầu học sinh đọc đề bài 

? Đề bài cho biết điều gì? Hỏi chúng ta điều gì.

 m và V của thanh chì là 2 đl  như thế nào? 

? Ta có tỉ lệ thức nào.

? m1 và m2 còn quan hệ với nhau như thế nào

- GV đưa bảng phụ lên cách giải 2 và hướng dẫn học sinh  

- GV đưa ?1 lên bảng phụ

- Trước khi học sinh làm giáo viên hướng dẫn như bài toán 1

- GV: Để nẵm được 2 bài toán trên phải nắm được m và V là 2 đl tỉ lệ thuận và sử dụng tính chất tỉ lệ và dãy tỉ số bằng nhau để làm.

- Đưa nội dung bài toán 2 lên máy chiếu.

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài


	- 1 học sinh đọc đề bài

- HS Đề bài cho biết hai thanh chì có V1 = 12cm3 và V2 = 17cm3 , thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5kg.

m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận
Hs trả lời theo câu hỏi của giáo viên

Hs Lên bảng giảI ?1
- HS đọc đề toán

- HS làm bài vào giấy nháp.

- HS thảo luận theo nhóm
Đại diện nhóm lên trình bày
	1. Bài toán 1 (18')

Gọi khối lượng của 2 thanh chì tương ứng là m1 (g) và m2 (g), vì khối lượng và thể tích là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên: 
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Theo bài 
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 (g), áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Vậy khối lượng của 2 thanh chì lần lượt là 135,6 g và 192,1 g

?1
m1 = 89 (g)

m2 = 133,5 (g)

* Chú ý:

2. Bài toán 2 (6')

Gọi số đo các góc của tam giác ABC là A; B; C theo điều kiện đề bài ta có:
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Vậy 

A = 1.300 = 300
B = 2. 300 = 600
C = 3. 300 = 900


4 . Củng cố: (12')

- GV đưa bài tập 5 lên máy chiếu

BT 5: học sinh tự làm

a) x và y là 2 đl tỉ lệ thuận vì 
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b) x và y khôngười tỉ lệ thuận vì: 
[image: image682.wmf]19

1290

¹


BT 6:

a) Vì khối lượng và chiếu dài cuộng dây thép tỉ lệ thuận nên: 


[image: image683.wmf]125

y25.x

xy

=®=


b) Khi y = 4,5 kg = 4500 (g) 
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5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Xem lại các bài tập đã chữa

- Làm bài tập 7, 8, 11 (tr56- SGK)

- Làm bài tập 8, 10, 11, 12 (tr44- SGK)

Tiết :   25
 Luyện tập 
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Hs làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận, chia tỉ lệ

* Kỹ năng : - Hs có kĩ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy ải số bằng nhau để giải toán

* Thái độ : - Thông qua giờ luyện tập HS biết nhận biết thêm về nhiều bài toán liên quan đến thực tế.

ii. Chuẩn bị:

- Bảng phụ ( Máy chiếu ) bài tập 11 (tr56- SGK)

	Gọi x, y, x lần lượt là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian,

a) Điền số thích hợp vào ô trống.

b) Biểu diễn y theo x

c) Điền số thích hợp vào ô trống
	x

1

2

3

4

y

y

1

6

12

18

z




iii. Tiến trình bài giảng:  

1 .ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (9') 

- 2 học sinh lên bảng làm bài tập 8(tr56- SGK)
         3 . Luyện tập :
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Yêu cầu học sinh đọc bài toán

? Tóm tắt bài toán

? Khối lượng dâu và đường là 2 đại lượng như thế nào 

? Lập hệ thức rồi tìm x

- Hs đọc đề bài

? Bài toán trên có thể phát biểu đơn giản như thế nào 

- GV kiểm tra bài của 1 số học sinh 

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài

- GV thu giấy trong và nhận xét.

- GV thiết kế sang bài toán khác: Treo bảng phụ 


	- 1 học sinh đọc đề bài

- HS: 2 đl tỉ lệ thuận 

- Cả lớp làm bài vào vở, 2 học sinh lên bảng làm.

- HS: Chia 150 thành 3 phần tỉ lệ với 3; 4 và 13

- Hs làm việc cá nhân 

- Cả lớp làm bài vào giấy trong

- Cả lớp thảo luận nhóm

- Các nhóm thảo luận và làm ra giấy trong

- HS tổ chức thi đua theo nhóm
	BT 7 (tr56- SGK)

2 kg dâu cần 3 kg đường

2,5 kg dâu cần x kg đường

Khối lượng dâu và đường là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, ta có
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Vậy bạn Hạnh nói đúng

BT 9 (tr56- SGK)

- Khối lượng Niken: 22,5 (kg)

- Khối lượng Kẽm: 30 kg

- Khối lượng Đồng: 97,5 kg

BT 10 (tr56- SGK)

- Độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là: 10cm, 15cm, 20cm

BT 11 (tr56 - SGK)

a)

x

1

2

3

4

y

12

24

36

48

b) Biểu diễn y theo x

          y = 12x

c) 

y

1

6

12

18

z

60

360

720

1080




4 . Củng cố:
Học sinh làm bài tập 5 (sgk)

GV: Treo bảng phụ: 

a) x và y  tỉ lệ thuận vì    
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	x
	1
	2
	3
	4
	5

	y
	9
	18
	27
	36
	45


b) x và y không tỉ lệ thuận vì   
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	x
	1
	2
	5
	6
	9

	y
	12
	24
	60
	72
	90


5 . Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Làm lại các bài toán trên

- Làm các bài tập 13, 14, 25, 17 (tr44, 45 - SBT)

- Đọc trước §3
Tiết :   26

§3:  đại  lượng tỉ lệ nghịch
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - HS biết công thức biểu diễn mối liên hệ giữa 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, nhận biết 2 đại lượng có có tỉ lệ nghịch với nhau hay không

* Kỹ năng : - Nắm được các tính chất của hai đl tỉ lệ nghịch

- Biết tìm hệ số tỉ lệ, tìm giá trị của đại lượng
* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Bảng phụ ( Máy chiếu ) ?3, tính chất, bài 13 (tr58 - SGK)

iii. Tiến trình bài giảng:  

1 .ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (5') Nêu định nghĩa và tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận
Làm bài 13 sbt trang 44

Gọi số tiền lãI của 3 đơn vị lần lượt là a; b; c 

ta có 
[image: image689.wmf]150
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     a = 3.10 = 30 

     b = 5.10 = 50

     c = 7.10 = 70

Vậy tiền lãi của 3 đơn vị là 30 triệu đồng, 50 triệu đồng, 70 triệu đồng

3 . Bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	? Nhắc lại định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ thuận 

- Yêu cầu học sinh làm ?1

? Nhận xét về sự giống nhau giữa các công thức trên.

- GV thông báo về định nghĩa 

- Yêu cầu cả lớp làm ?2

- GV đưa chú ý lên máy chiếu

- HS chú ý theo dõi.

- Đưa ?3 lên máy chiếu

- HS làm việc theo nhóm.

- GV đưa 2 tính chất lên máy chiếu

- 2 học sinh đọc tính chất 
	- HS: là 2 đại lượng liên hệ với nhau sao cho đại lượng này tăng (hoặc giảm) thì đại lượng kia giảm (hoặc tăng)

HS làm ?1

HS: đại lượng này bằng hàng số chia cho đại lượng kia.

- 3 học sinh nhắc lại

 HS lên bảng trình bày
	1. Định nghĩa (12')

?1
a) 
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* Nhận xét: (SGK)

* Định nghĩa: (sgk)
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?2
Vì y tỉ lệ với x 
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 x tỉ lệ nghịch với y theo k = -3,5

* Chú ý:

2. Tính chất (10')

?3
a) k = 60

c) 
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4 . Củng cố: (16')

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 12:

Khi x = 8 thì y = 15

a) k = 8.15 = 120

b) 
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c) Khi x = 6 
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; x = 10 
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- GV đưa lên máy chiếu bài tập 13 (tr58 - SGK), học sinh thảo luận theo nhóm và     làm ra giấy giáo viên thu giấy của 3 nhóm 
[image: image705.wmf]®

 Nhận xét 

- GV hường dẫn dựa vào cột thứ 6 để tìm a

	x
	0,5
	-1,2
	
	
	4
	6

	y
	
	
	3
	-2
	1,5
	


5 . Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Nẵm vững định nghĩa và tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch 

- Làm bài tập 14, 15 (tr58 - SGK), bài tập 18 
[image: image706.wmf]®

 22 (tr45, 46 - SBT)

- Xem trước §4 Một số bài toán về đại lượng tie lệ nghịch

Tiết :   27
§4:  một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 
i. Mục tiêu:

* Kiến thức :- Biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ nghịch 

* Kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng làm toán
* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Bảng phụ ( Máy chiếu ) bài tập 16, 17 (tr60; 61 - SGK)

iii. Tiến trình bài giảng:  

1.ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (9') 

- HS 1: Định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ nghịch làm bài tập 14 ( SGK)

- HS 2: Nêu tíh chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, làm bài tập 15 (sgk)

3 . Bài mới:

	Hoạt động của thày
	
Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	? V và t là 2 đại lượng có mối quan hệ với nhau như thế nào.

? Có tính chất gì.

- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm

- GV nhấn mạnh V và t là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

? Số máy và số ngày là 2 đại lượng có quan  hệ với nhau như thế nào.

.

? Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có đẳng thức nào.

? Tìm  
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- GV chốt lại cách làm:

+ Xác định được các đại lượng là tỉ lệ nghịch

+ áp dụng tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

- Y/c học sinh làm ?1

GV x và y tỉ lệ nghịch ta có công thức nào?

   y và z tỉ lệ nghịch ta có công thức nào?
	- HS đọc đề bài

Tóm tắt bài toán:

              
[image: image708.wmf]21
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               t1 = 6 (h)

     Tính  t2 = ?

- HS: là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch 

- HS:    
[image: image709.wmf]11
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- HS đọc đề bài

- 1 học sinh tóm tắt bài toán

- HS: là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

- Cả lớp làm bài, 1 học sinh trình bày trên bảng.

- Cả lớp làm việc theo nhóm

HS : 
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	1. Bài toán 1 (8')

  Gọi vận tốc cũ và mới của ô tô lần lượt là V1 km/h và V2 km/h thời gian tương ứng với V1 ; V2 là t1 (h) và t2  (h)

Ta có: 
[image: image712.wmf]21
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             t1 = 6

Vì vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image715.wmf]1
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Vậy nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đi từ A 
[image: image716.wmf]®

 B hết 5 (h)

2. Bài toán 2 (15')

4 đội có 36 máy cày

Đội I hoàn thành công việc trong 4 ngày

Đội II hoàn thành công việc trong 6 ngày

Đội III hoàn thành công việc trong 10 ngày

Đội IV hoàn thành công việc trong 12 ngày

               BG:

Gọi số máy của mỗi đội lần lượt

 là 
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Vì số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc
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 (t/c của dãy tỉ số bằng nhau)
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Vậy số máy của 4 đội lần lượt là 15; 10; 6; 5 máy.

?1a) x và y tỉ lệ nghịch 
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y và z là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch 
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 x  tỉ lệ thuận với z

b)  x và y tỉ lệ nghịch 
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 xy = a

y và z tỉ lệ thuận 
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 x tỉ lệ nghịch với z


4. Củng cố: (10')

- Y/c học sinh làm bài tập 16 ( SGK) (hs đứng tại chỗ trả lời)

a) x và y có tỉ lệ thuận với nhau

Vì 1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 = 8.14 (= 120)

b) x và y không tỉ lệ thuận với nhau vì:

2.30 
[image: image741.wmf]¹

 5.12,5

- GV đưa lên máy chiếu bài tập 7 - SGK , học sinh làm vào phiếu học tập 

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học kĩ bài, làm lại các bài toán trên

- Làm bài tập 18 
[image: image742.wmf]®

 21 (tr61 - SGK)

- Làm bài tập 25, 26, 27 (tr46 - SBT)

Tiết :   28
  luyện tập
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Thông qua tiết luyện tập, củng cố các kiến thức về tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch 

* Kỹ năng : - Có kĩ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dáy tỉ số bằng nhau để vận dụng giải toán nhanh và đúng.

* Thái độ : - HS mở rộng vốn sống thông qua các bài toán tính chất thực tế

- Kiểm tra 15'

ii. Chuẩn bị:

- Bảng phụ 

iii. Tiến trình bài giảng:  

1 .ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra 15':

Câu 1: Hai đại lượng x và y là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch 

a) 

	x
	-1
	1
	3
	5

	y
	-5
	5
	15
	25


b) 

	x
	-5
	-2
	2
	5

	y
	-2
	-5
	5
	2


c)

	x
	-4
	-2
	10
	20

	y
	6
	3
	-15
	-30


Câu 2: Hai người xây 1 bức tường hết 8 h. Hỏi 5 người xây bức tường đó hết bao nhiêu lâu (cùng năng xuất)

3 . Luyện tập :
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Y/c học sinh làm bài tập 19

? Cùng với số tiền để mua 51 mét loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết số tiền 1m vải loại II bằng 85% số tiền vải loại I

- Cho học sinh xác định tỉ lệ thức

? Hãy xác định hai đại lượng tỉ lệ nghịch 

- GV: x là số vòng quay của bánh xe nhỏ trong 1 phút thì ta có tỉ lệ thức nào.

- Y/c 1 học sinh khá lên trình bày.
	- HS đọc kĩ đầu bài, tóm tắt.

- HS có thể viết sai

- HS sinh khác sửa

- Y/c 1 học sinh khá lên trình bày

- HS đọc kĩ đầu bài

- HS: Chu vi và số vòng quay trong 1 phút

- HS: 10x = 60.25 hoặc 
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	BT 19 (12')

Cùng một số tiền mua được :

51 mét vải loại I giá a đ/m

x mét vải loại II giá 85% a đ/m

Với số mét vải và giá tiền 1 mét là hai đại lượng tỉ lệ nghịch :
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TL: Cùng số tiền có thể mua 60 (m)

BT 23 (tr62 - SGK)

Số vòng quay trong 1 phút tỉ lệ nghịch  với chu vi và do đó tỉ lệ nghịch với bán kính. Nếu x gọi là số vòng quay 1 phút của bánh xe thì theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:
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TL: Mỗi phút bánh xe nhỏ quay được 150 vòng


4. Củng cố: (3')

? Cách giải bài toán tỉ lệ nghịch 

HD:    - Xác định chính xác các đại lượng tỉ lệ nghịch 

- Biết lập đúng tỉ lệ thức

- Vận dụng thành thạo tính chất tỉ lệ thức

Bài tập: Nối mỗi câu ở cột A với kết quả ở cột B để được câu đúng

	Cột A
	
	Cột B

	1. Nếu x.y = a (a( 0)
	
	a) Thì  a = 60

	2. Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nếu x = 2, y = 30
	
	b) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k = -2

	3. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k = -1/2
	
	c) Thì x và y tỉ lệ thuận

	4. y = -1/20x
	
	d) Ta có y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số a


5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Ôn kĩ bài

- Làm bài tập 20; 22 (tr61; 62 - SGK); bài tập 28; 29 (tr46; 47 - SBT)

- Nghiên cứu trước bài hàm số.

Tiết :   29
§5:  hàm số
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - HS biết được khái niệm hàm số 

* Kỹ năng : - Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức)

        - Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số.
* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Bảng phụ  ( Máy chiếu ) bài 24 (tr63 - SGK) , thước thẳng.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1 . ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (5') 

Nêu định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tie lệ nghịch

3. Bài mới:

	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- GV nêu như SGK 
[image: image748.wmf]
? Nhiệt độ cao nhất khi nào, thấp nhất khi nào.

- HS đọc SGK 

? t và v là 2 đại lượng có quan hệ với nhau như thế nào.

? Nhìn vào bảng ở ví dụ 1 em có nhận xét gì.

? Với mỗi thời điểm t ta
xác định được mấy giá trị nhiệt độ T tương ứng.

- Y/c học sinh làm ?1

? Tương tự ở ví dụ 2 em có nhận xét gì.

- GV: ở ví dụ 3 ta gọi t là hàm số của v. Vậy hàm số là gì 
[image: image749.wmf]®

 phần 2

? Quan sát các ví dụ trên, hãy cho biết đại lượng y gọi là hàm số của x khi nào.

- GV đưa bảng phụ nội dung khái niệm lên bảng.

? Đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì y phải thoả mãn mấy điều kiện là những điều kiện nào.

- GV treo bảng phụ bài tập 24

- Cả lớp làm bài

? Phải kiểm tra những điều kiện nào.

- Kiểm tra 3 điều kiện


	- HS đọc ví dụ 1

- HS: + Cao nhất: 12 giờ

         + Thấp nhất: 4 giờ

- HS: 2 đại lượng tỉ lệ nghịch 

- HS: 1 giá trị tương ứng.

- HS: Nhiệt đọ T phụ thuộc vào sự thay đổi của thời điểm t.

- HS: Mỗi giá trị của x chỉ xác định được 1 đại lượng của y.
- 2 học sinh đọc lại

- HS đọc phần chú ý

- HS: + x và y đều nhận các giá trị số

        + Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x

        + Với mỗi giá trị của x chỉ có 1 giá trị của y.


	1. Một số ví dụ về hàm số (18')

* Ví dụ1:

t(giê)

0

4

8

12

16

20

T(0C)

20

18

22

26

24

21

* Ví dụ 2: m = 7,8V

?1
V = 1 
[image: image750.wmf]®

 m = 7,8

V = 2 
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 m = 15,6

V = 3 
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 m = 23,4

V = 4 
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 m = 31,2

* Ví dụ 3:
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2. Khái niệm hàm số  (15')

* Khái niệm: SGK 

* Chú ý: SGK 

BT 24 (tr63 - SGK)

y là hàm số của đại lượng x


4. Củng cố: (9')

- Y/c học sinh làm bài tập 24 (tr64 - SGK)

y = f(x) = 3x2 + 1
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- Y/c học sinh làm bài tập 25 (tr64 - SGK) (Cho thảo luận nhóm 
[image: image758.wmf]®

 lên trình bày bảng)

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Nẵm vững khái niệm hàm số, vận dụng các điều kiện để y là một hàm số của x.

- Làm các bài tập 26 
[image: image759.wmf]®

 29 (tr64 - SGK)

----------(((---------
Tiết :  30
luyện tập
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Củng cố khái niệm hàm số 

* Kỹ năng : - Rèn luyện khả năng nhận biết đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia không

          - Tìm được giá trị tương ứng của hàm số theo biến số và ngược lại.
* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Thước thẳng, Máy chiếu , thước thẳng.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1. ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ:  (9') 

- HS1: Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng x, làm  bài tập 25  (sgk)

- HS2: Lên bảng điền vào giấy trong bài tập 26 (sgk). (GV đưa bài tập lên MC)

3. Luyện tập : (28')

	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Y/c học sinh làm bài tập 28

- GV yêu cầu học sinh tự làm câu a

- GV đưa nội dung câu b bài tập 28 lên máy chiếu

- GV thu phiếu của 3 nhóm đưa lên mấy chiếu.

- cả lớp làm bài vào vở

GV nhận xét sửa chổ sai
- Cho học sinh thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm giải thích cách làm.

- GV đưa nội dung bài tập 31 lên MC

- 1 học sinh lên bảng làm

- Cả lớp làm bài ra giấy trong.

- GV giới thiệu cho học sinh cách cho tương ứng bằng sơ đồ ven.

? Tìm các chữ cái tương ứng với b, c, d

- 1 học sinh đứng tai chỗ trả lời.

- GV giới thiệu sơ đồ không biểu diễn hàm số 
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	- HS đọc đề bài

- 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở
- HS thảo luận theo nhóm

- Cả lớp nhận xét 

- Y/c 2 học sinh lên bảng làm bài tập 29

- Các nhóm báo cáo kết quả


	Bài tập 28 (tr64 - SGK)

Cho hàm số 
[image: image761.wmf]12

()

yfx

x

==


a) 
[image: image762.wmf]122

(5)2

55

f

==


   
[image: image763.wmf]12

(3)4

3

f

-==-

-


b)

x

-6

-4

-3

2

5

6

12


[image: image764.wmf]12

()

fx

x

=


-2

-3

-4

6


[image: image765.wmf]2

2

5


2

1

BT 29 (tr64 - SGK)

Cho hàm số 
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BT 30 (tr64 - SGK)

Cho y = f(x) = 1 - 8x

Khẳng định đúng là a, b

BT 31 (tr65 - SGK)

Cho 
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* Cho a, b, c, d, m, n, p, q 
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 sơ đồ trên biểu diễn hàm số .




4 . Củng cố: (5')

- Đại lượng y là hàm số của đại lượng x nếu:

+ x và y đều nhận các giá trị số.

+ Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x

+ Với 1 giá trị của x chỉ có 1 giá trị của y

- Khi đại lượng y là hàm số của đại lượng x ta có thể viết y = f(x), y = g(x) ...

5 . Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Làm bài tập 36, 37, 38, 39, 43 (tr48 - 49 - SBT)

- Đọc trước 
[image: image772.wmf]§

6. Mặt phẳng toạ độ

- Chuẩn bị thước thẳng, com pa

----------(((---------
Tiết :   31
§6:  Mặt phẳng toạ độ
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Thấy được sự cần thiết phải dùng cặp sốđể xác định vị trí một điểm trên mặt phẳng, biết vẽ hệ trục tọa độ.

* Kỹ năng  : - Biết xác định 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

* Thái độ : - Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn.

ii. Chuẩn bị:

- Phấn màu, thước thẳng, com pa, máy chiếu 
iii. Tiến trình bài giảng:  

1 . ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (2') 

- HS1: Làm bài tập 36 (tr48 - SBT)

3 . Bài mới:

	Hoạt động của thày
	Hoạt động của  trò
	Ghi bảng

	- GV  

? Hãy đọc tọa độ mũi  Cà Mau của bản đồ.

? Toạ độ địa lí được xác định bới hai số nào.

- GV 
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- GV: Trong toán học để xác định vị trí 1 điểm trên mặt phẳng người ta thường dùng 2 số.

   Treo bảng phụ hệ trục oxy sau đó giáo viên giới thiệu 

+ Hai trục số vuông góc với nhau tại gốc của mỗi truc số
+ Độ dài trên hai trục chọn bằng nhau 

+ Trục hoành Ox, trục tung Oy 


[image: image775.wmf]®

 hệ trục oxy
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 GV hướng dẫn vẽ.

- GV nêu cách xác định điểm P

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 18

- GV nhận xét dựa vào hình 18
	- HS đọc dựa vào bản đồ.
- HS: kinh độ, vĩ độ.

- HS xác định theo và làm ?2


	1. Đặt vấn đề  (10')

VD1: Toạ độ địa lí mũi Cà Mau
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VD2:

Số ghế H1 
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2. Mặt phảng tọa độ (8')
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Ox là trục hoành

Oy là trục tung

3. Toạ độ một điểm trong mặt phẳng tọa độ  (12')

Điểm P có hoành độ 2

                     tung độ 3

Ta viết P(2; 3)

* Chú ý SGK 
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4 . Củng cố: (10')

- Toạ độ một điểm thì hoành độ luôn đứng trước, tung độ luôn đứng sau

- Mỗi điểm xác định một cặp số, mỗi cặp số xá định một điểm

- Làm bài tập 32 (tr67 - SGK)

M(-3; 2)    N(2; -3)   Q(-2; 0)

- Làm bài tập 33 (tr67 - SGK)

Lưu ý: 
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5 . Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Biết cách vẽ hệ trục 0xy

- Làm bài tập 33, 34, 35 (tr68 - SGK); bài tập 44, 45, 46 (tr50 - SBT)

* Lưu ý: Khi vẽ điểm phải vẽ mặt phẳng tọa độ trên giấy ôli hoặc các đường kẻ // phải chính xác.

----------(((---------
Tiết :   32
luyện tập
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - HS thành thạo vẽ hệ trục toạ độ, xác địnhvị trí một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó, biết tìm tọa độ của một điểm cho trước.

* Kỹ năng : - HS vẽ hình cẩn thận, xác định toạ độ chính xác.
* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Bảng phụ, thước thẳng, máy chiếu 
iii. Tiến trình bài giảng:  

1. ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (7') 

- HS1: Vẽ mặt phẳng tọa độ biểu diễn điểm A(-3; 2,5) trên mặt phẳng tọa độ 

- HS2: Đọc tọa độ của B(3; -1); biểu diễ điểm đó trên mặt phẳng tọa độ.

3 . Luyện tập :
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Y/c học sinh làm bài tập 34

- HD: Dựa vào mặt phẳng tọa độ và trả lời

? Viết điểm M, N tổng quát nằm trên 0y, 0x

- HS: M(0; b) thộc 0y; N(a; 0) thuộc 0x

- Y/c học sinh làm bài tập 35 theo đơn vị nhóm.

- Mỗi học sinh xác định tọa độ một điểm, sau đó trao đổi chéo kết quả cho nhau

- GV lưu ý: hoành độ viết trước, tung độ viết sau.

- Y/c học sinh làm bài tập 36.

- GV lưu ý: độ dài AB là 2 đv, CD là 2 đơn vị, BC là 2 đơn vị ...

- GV: Treo bảng phụ ghi hàm số y cho bới bảng

- Lưu ý: hoành độ dương, tung độ dương ta vẽ chủ yếu góc phần tư thứ (I)

- Các học sinh khác đánh giá.

- GV tiến hành kiểm tra vở một số học sinh và nhận xét rút kinh nghiệm.
	-  Học sinh làm bài tập 34

- Học sinh làm bài tập 35 theo đơn vị nhóm.

Nhóm 1 xác định điểm A, B

Nhóm 2 điểm C, D

Nhóm 3 điểm Q, R, P

- HS 1: lên trình bày quá trình vẽ hệ trục

- HS 2: xác định A, B

- HS 3: xác định C, D

- HS 4: đặc điểm ABCD

- HS 1 làm phần a.

- HS 1 làm phần a.

- HS 2: lên biểu diễn các cặp số trên mặt phẳng tọa độ 

- Các học sinh khác đánh giá.


	BT 34 (tr68 - SGK) (8')

a) Một điểm bất kì trên trục hoành thì tung độ luôn bằng 0

b) Một điểm bất kỳ trên trục tung thì hoành độ luôn bằng không.

BT 35 (8')

.  Hình chữ nhật ABCD

A(0,5; 2)     B2; 2)

C(0,5; 0)     D(2; 0)

. Toạ độ các đỉnh của 
[image: image782.wmf]V
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BT 36 (tr68 - SGK) (8')
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BT 37 (8')

Hàm số y cho bởi bảng
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4. Củng cố: (3')

- Vẽ mặt phẳng tọa độ 

- Biểu diễn điểm trên mặt phẳng tọa độ 

- Đọc tọa độ của điểm trên mặt phẳng tọa độ

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Về nhà xem lại bài

- Làm bài tập 47, 48, 49, 50 (tr50; 51 - SBT)

- Đọc trước bài y = ax (a
[image: image785.wmf]¹

0)

Tiết :   33
§7:  đồ thị hàm số y = ax
i. Mục tiêu:

* Kiến thức :- Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax.

          - Biết ý nghĩa của đồ thị trong trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số 

* Kỹ năng : - Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax

* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.

ii. Chuẩn bị:

- Bảng phụ ghi ?1, ?2 ; máy chiếu
iii. Tiến trình bài giảng:  

1 .ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (5') 

- HS1: Vẽ mặt phẳng tọa độ 0xy, biểu diễn điểm A(-1; 3) trên mặt phẳng tọa độ 

3. Bài mới:
	Hoạt động của thày
	Hoạt động của  trò
	Ghi bảng

	- GV treo bảng phụ ghi ?1

- GV và học sinh khác đánh giá kết quả trình bày.

- GV: tập hợp các điểm A, B, C, D, E chính là đồ thị hàm số y = f(x)

? Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì.

- Y/ c học sinh làm ?1

- Nếu nhiều học sinh làm sai ?1 thì làm VD

- Y/c học sinh làm ?2

- Cho 3 học sinh khá lên bảng làm lần lượt  phần a, b, c

- Y/c học sinh làm ?3: giáo viên đọc câu hỏi.

- HS: Ta cần biết 2 điểm thuộc đồ thị

- GV treo bảng phụ nội dung ?4

? Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax

- HS: Xác định 2 điểm thuộc đồ thị

B1: Xác định thêm 1 điểm A

B2: Vẽ đường thẳng OA
	- HS 1 làm phần a

- HS 2 làm phần b

- HS: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.

HS làm ?1

HS làm ?2

HS làm ?3

- HS1: làm phần a

- HS 2: làm phần b


	1. Đồ thị hàm số là gì  (15')

a) A(-2; 3)     B(-1; 2)    C(0; -1)

    D(0,5; 1)    E(1,5; -2)

b) [image: image786.wmf]x
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* Định nghĩa: SGK 

* VD 1: SGK 

2. Đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image787.wmf]¹

0)

. Đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image788.wmf]¹

0) là đường thẳng qua gốc tọa độ.

* Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax:

- Xác định một điểm khác gốc 0 thuộc đồ thị

- Kể đường thẳng qua điểm vừa xác định và gốc 0.

* VD: Vẽ đồ thị y = -1,5 x

. Với x = -2 
[image: image789.wmf]®

 y = -1,5.(-2) = 3
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 A(-2; 3)
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4 . Củng cố: (6')

- HS nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image792.wmf]¹

0)

- Làm bài tập 39 (SGK- tr71)
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5 . Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học thuộc khái niệm đồ thị hàm số 

- Cách vẽ đồ thị y = ax (a
[image: image794.wmf]¹

0)

- Làm bài tập 40, 41, 42, 43 (sgk - tr71, 72)

----------(((---------

Tiết :   34
luyện tập
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Củng cố khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image795.wmf]¹

0)

* Kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image796.wmf]¹

0), biết kiểm tra một điểm thuộc đồ thị, một điểm không thuộc đồ thị hàm số 

         - Biết xác định hệ số a khi biết đồ thị hàm số 

* Thái độ: - Thấy được ứng dụng của đồ thị trong thực tiễn.

ii. Chuẩn bị:

GV : Máy chiếu 

HS : Ôn tập bài ở nhà

iii. Tiến trình bài giảng:  

I.ổn định lớp (1')

II. Kiểm tra bài cũ:  (7') 

- HS1: Vẽ đồ thị hàm số y = 
[image: image797.wmf]1
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- HS2: Vẽ đồ thị hàm số y = -1,5x

- HS3: Vẽ đồ thị hàm số y = 4x

- HS4: Vẽ đồ thị hàm số y = -3x
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III. Luyện tập:

	Hoạt động của thày, trò
	Ghi bảng

	? Điểm nào thuộc đt hàm số y = -3x

A
[image: image799.wmf]1
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; C(0;0)

- HS đọc kĩ đầu bài

- GV làm cho phần a

- 2 học sinh lên bảng làm  cho điểm B, C

? Tìm a ta phải dựa vào hệ thức nào.

- HS: y = ax

? Muốn tìm a ta phải biết trước điều gì.

- HS: Biết đồ thị đi qua một điểm (có hoành độ và tung độ cụ thể)

- GV hướng dẫn học sinh trình bày.

- 1 học sinh biểu diễn điểm có hoành độ 
[image: image801.wmf]1

2

, cả lớp đánh giá, nhận xét.

- GV kết luận phần b

- Tương tự học sinh tự làm phần c

- Y/c học sinh làm bài tập 43

- Lưu ý 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ là 10 km

- HS quan sát đt trả lời

? Nêu công thức tính vận tốc của chuyển động đều.

- HS: 
[image: image802.wmf]S
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- 1 học sinh lên bảng vận dụng để tính.

- Cho học sinh đọc kĩ đề bài

? Nêu công thức tính diện tích 

- HS: diện tích hình chữ nhật = dài.rộng

- 1 học sinh vẽ đt hàm số y = 3x trên bảng, các học sinh còn lại vẽ vào vở.

- GV kiểm tra quá trình làm của học sinh 
	BT 41 (tr72 - SGK) (8')

. Giả sử A
[image: image803.wmf]1
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 thuộc đồ thị y = -3x
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 1 = -3.
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 1 = 1 (đúng)
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 A thuộc đồ thị hàm số y = -3x

. Giả sử B
[image: image808.wmf]1

;1

3

-

æö

-

ç÷

èø
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 -1 = 
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 -1 = 1 (vô lí)
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 B không thuộc

BT 42 (tr72 - SGK) (8')

a) Điểm A nằm trên mặt phẳng tọa độ có tọa độ A(2; 1)

Vì A thuộc đt hàm số y = ax


[image: image813.wmf]®

 1 = a.2 
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 a = 
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Ta có hàm số y = 
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b) M (
[image: image817.wmf]1
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; b) nằm trên đường thẳng x = 
[image: image818.wmf]1
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c) N(a; -1) nằm trên đường thẳng y = -1

BT 43  (tr72 - SGK) (8')

a) Thời gian người đi xe đạp 4 h

Thời gian người đi xe đạp 2 h

b) Quãng đường người đi xe đạp 20 (km)

Quãng đường người đi xe đạp 20 (km)

Quãng đường người đi xe máy 30 (km)

c) Vận tốc người đi xe đạp 
[image: image819.wmf]20
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Vận tốc người đi xe máy là 
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BT 45  (tr72 - SGK) (8')

. Diện tích hình chữ nhật là 3.x m2
. Vậy y = 3x

+ Đồ thị hàm số qua O(0; 0)

+ Cho x = 1 
[image: image821.wmf]®

 y = 3.1 = 3

 
[image: image822.wmf]®

 ®t qua A(1; 3)
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4 . Củng cố: (3')  Dạng toán

- Xác định a của hàm số y = ax (a
[image: image824.wmf]¹

0)

- Kiểm tra điểm có thuộc đồ thị hay không

- Vẽ đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image825.wmf]¹

0)

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Làm bài tập 44(tr73); 47 (tr74)

- Tiết sau ôn tập chương II

+ Làm câu hỏi ôn tập tr 76

+ Làm bài tập 48 
[image: image826.wmf]®

 52 (tr76, 77 - SGK)

----------(((---------
Tiết :   34
  ôn tập chương ii
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = ax (a 
[image: image827.wmf]¹

 0)

* Kỹ năng : - Rèn kĩ năng giải các bài toán tỉ lệ, vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 
[image: image828.wmf]¹

 0), xét điểm thuộc, không thuộc đồ thị hàm số.

* Thái độ : - Học sinh thấy được ứng dụng của toán học vào đời sống.

ii. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy chiếu, ghi các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, nội dung các bài tập.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1 .ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (') 

3 . Ôn tập:

	Hoạt động của thày, trò
	Ghi bảng

	? Khi nào 2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau. Cho ví dụ minh hoạ.

- Học sinh trả lời câu hỏi, 3 học sinh lấy ví dụ minh hoạ.

? Khi nào 2 đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau. Lấy ví dụ minh hoạ.

- Giáo viên đưa lên máy chiếu bảng ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và nhấn mạnh sự khác nhau tương ứng.

- Học sinh chú ý theo dõi.

- Giáo viên đưa ra bài tập.

- Học sinh thảo luận theo nhóm và làm ra phiếu học tập (nhóm chẵn làm câu a, nhóm lẻ làm câu b)

- Giáo viên thu phiếu học tập của các nhóm đưa lên máy chiếu.

- Học sinh nhận xét, bổ sung

- Giáo viên chốt kết quả.

? Đồ thị của hàm số y = ax (a
[image: image829.wmf]¹

0) có dạng như thế nào.

- Học sinh trả lời

- Giáo viên đưa bài tập 2 lên máy chiếu.

- Học sinh đứng tại chỗ đọc đề bài

- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm

- Giáo viên thu giấy trong của 4 nhóm đưa lên máy chiếu.

-  Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.
	1. Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch (27')

- Khi y = k.x (k 
[image: image830.wmf]¹

 0) thì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.

- Khi y = 
[image: image831.wmf]a

x

 thì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Bài tập 1: Chia số 310 thành 3 phần

a) Tỉ lệ với 2; 3; 5

b) Tỉ lệ nghịch với 2; 3; 5

Bg

a) Gọi 3 số cần tìm lần lượt là a, b, c ta có:


[image: image832.wmf]310
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[image: image833.wmf]®

      a = 31.2 = 62

b = 31.3 = 93

c = 31.5 = 155

b) Gọi 3 số cần tìm lần lượt là x, y, z ta có:

2x = 3y = 5z


[image: image834.wmf]®
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2. Ôn tập về hàm số (15')

- Đồ thị của hàm số y = ax (a 
[image: image838.wmf]¹

0) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ

Bài tập 2:

  Cho hàm số y = -2x      (1)

a) Biết A(3; y0) thuộc đồ thị của hàm số trên . Tính y0 ?

b) B(1,5; 3) có thộc đồ thị hàm số  y = -2x không ?

Bg

a) Vì A
[image: image839.wmf]Î

(1) 
[image: image840.wmf]®

y0 = 2.3 = 6

b) Xét B(1,5; 3)

Khi x = 1,5 
[image: image841.wmf]®

 y = -2.1,5 = -3 ( 
[image: image842.wmf]¹

3)


[image: image843.wmf]®

 B 
[image: image844.wmf]Ï
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4 . Củng cố: (3')  

- Nhắc lại cách làm các dạng toán hai phần trên

5 . Hướng dẫn học ở nhà:(1')

- Ôn tập theo các câu hỏi chương, II

- Làm lại các dạng toán đã chữa trong 2 tiết trên.

Tiết :  36

 Kiểm tra 45'
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Nắm được kĩ năng tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương II

* Kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải của bài toán.

        - Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học trong quá trình giải toán.

* Thái độ  : - Có tính cẩn  thận, chính xác, linh hoạt khi thực hiện các phép tính; có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.

ii. Chuẩn bị:

iii. Tiến trình lên lớp:  

1 .ổn định lớp 

2 . Đề bài kiểm tra:

Câu 1:(3 đ)

 a)Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E trong hình vẽ

 ( hình bên)

b) Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm sau

 trên mặt phẳng tọa độ:

M(-4;-3), N(-2;3), P(0;1), Q(3;2)

Câu 2: (2 đ) Vẽ đồ thị hàm số y = -3x

Câu 3: (2 đ)

Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5. 

Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó biết 

cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 10cm

Câu 4: (1,5 đ)

Những điểm nào trong các điểm sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 1.

G(2;3), H(-3;-7), K(0;1)

Câu 5: (1,5 đ)Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng

	x
	-3
	-1
	0
	
	

	y
	
	3
	
	-6
	-15


Đáp  án
Câu 1: a) A(-3 ; 4) ; B(0 ; 2) ; C(-2 ; -3) ; D(2 ; 09)  ; E(4 ;-2) (1,5 điểm)

b) Biểu diển đúng (1,5 điểm)

Câu 2: Vẽ đúng (2 điểm)
Câu 3: Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là a, b, c tỉ 
lệ với 3;4;5 (0,5đ)

Theo bài ra ta có c – a =10 và 
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áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 
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(0,5đ)
=> 
a = 3.5 = 15


b = 4.5 = 20
(1đ)

c = 5.5 = 25

vậy độ dài 3 cạnh của tam giác là 15cm, 20cm, 25cm (0,5)
Câu 4  : G(2;3), H(-3;-7) thuộc đồ thị hàm số y = 2x - 1
Câu 5:

	x
	-3
	-1
	0
	2
	5

	
	
	
	
	
	

	y
	9
	3
	0
	-6
	-15


----------(((---------
Tiết :   37

  ôn tập học kì I
i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Ôn tập các phép tính về số hữu tỉ

* Kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ, số thực để tính giá trị của biểu thức. Vận dụng các tính chất của đẳng thức, tính chất của tỉ lệ thức và dãy số bằng nhau để tìm số chưa biết.

* Thái độ : - Giáo dục học sinh tính hệ thống khoa học.

ii. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Máy chiếu, giấy trong ghi nội dung của bảng tổng kết các phép tính trong Q, tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

- Học sinh: Ôn tập về qui tắc và tính chất của các phép toán, tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, giấy trong, bút dạ.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1 .ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (') 
3 . Ôn tập :
	Hoạt động của thày, trò
	Ghi bảng

	? Số hữu tỉ là gì.

? Số hữu tỉ có biểu diễn thập phân như thế nào.

? Số vô tỉ là gì.

? Trong tập R em đã biết được những phép toán nào.

- Học sinh: cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, căn bậc hai.

- Giáo viên đưa lên máy chiếu các phép toán, quy tắc trên R.

- Học sinh nhắc lại quy tắc phép toán trên bảng.

? Tỉ lệ thức là gì

? Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

- Học sinh trả lời.

? Từ tỉ lệ thức 
[image: image847.wmf]ac
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 ta có thể suy ra các tỉ số nào.
	1. Ôn tập về số hữu tỉ, số thực, tính giá trị của biểu thức số  (8')

- Số hữu tỉ là một số viết được dưới dạng phân số 
[image: image848.wmf]a
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 với a, b 
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 Z, b 
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 0

- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

2. Ôn tập tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau   (5')

- Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:

   
[image: image851.wmf]ac
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- Tính chất cơ bản: 

nếu 
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 thì a.d = b.c

- Nếu 
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 ta có thể suy ra các tỉ lệ thức:
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4 . Củng cố: (29')  

- Giáo viên đưa ra các bài tập, yêu cầu học sinh lên bảng làm.

Bài tập 1: Thực hiện các phép tính sau:
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Bài tập 2: Tìm x biết
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5 . Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Ôn tập lại các kiến thức, dạng bài tập trên

- Ôn tập lại các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, hàm số, đồ thị của hàm số.

- Làm bài tập 57 (tr54); 61 (tr55); 68, 70 (tr58)  - SBT 

----------(((---------
Tiết :   38
  ôn tập học kì I (t 2)

i. Mục tiêu:
* Kiến thức : - Ôn tập các phép tính về đồ thị hàm số 
* Kỹ năng : - Học sinh có kĩ năng giải các dạng toán ở chương I, II.

* Thái độ : - Thấy được ứng dụng của toán học trong đời sống.

ii. Chuẩn bị:
- Bảng phụ , máy chiếu
iii. Tiến trình bài giảng:  

1 .ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (4')  Kiểm tra sự làm bài tập của 2 học sinh 

3 . Ôn tập:
	Hoạt động của thày, trò
	Ghi bảng

	a) Tìm x
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b) 
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- 2 học sinh lên bảng trình bày phần a, phần b

- Một số học sinh yếu không làm tắt, giáo viên hướng dẫn học sinh làm chi tiết từ đổi số thập phân 
[image: image861.wmf]®

 phân số , 
[image: image862.wmf]:
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, quy tắc tính.

- Học sinh đọc kĩ yêu cầu bài tập 2

- Giáo viên lưu ý: 
[image: image863.wmf]ad
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- 1 học sinh khá nêu cách giải

- 1 học sinh TB lên trình bày.

- Các học sinh khác nhận xét.

- 1 học sinh nêu cách làm phần a, b sau đó 2 học sinh lên bảng trình bày.

- Giáo viên lưu ý phần b: Không lên tìm điểm khác mà xác định luôn O, A để vẽ đường thẳng. 

- Lưu ý đường thẳng y = 3

- Yêu cầu học sinh làm chi tiết từng phép toán.

- Gọi 3 học sinh TB lên bảng làm 3 phần của câu a

- 2 học sinh khá làm phần b:

Giả sử A(2, 4) thuộc đồ thị hàm số y = 3x2-1


[image: image864.wmf]®

 4 = 3.22-1

      4 = 3.4 -1

      4 = 11 (vô lí)
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 điều giả sử sai, do đó A không thuộc đôd thị hàm số.
	Bài tập 1 (6')

a) 
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Bài tập 2: (6') Tìm x, y biết

7x = 3y và x - y = 16

Vì 
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Bài tập 3 (6') Cho hàm số y = ax

a) Biết đồ thị hàm số qua A(1;2) tìm a

b) Vẽ đồ thị hàm số

Bg:

a) Vì đồ thị hàm số qua A(1; 2)
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 2 = a.1 
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 a = 2
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 hàm số  y = 2x

b)               [image: image875.wmf]y
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Bài tập 4   (6') Cho hàm số y = 3x2 - 1

a) Tìm f(0); f(-3); f(1/3)

b) Điểm A(2; 4); B(-2; 11)  điểm nào thuọc đồ thị hàm số trên.

HD:

a) f(0) = -1
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b) A không thuộc

     B có thuộc


4 . Củng cố: (6')  - Giáo viên nêu các dạng toán kì I

5 . Hướng dẫn học ở nhà:(5')

Bài tập 1: Tìm x
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Bài tập 2: Tìm x, y: 3x - 2y = 0 và x + 3y = 5
Chương III                      
                       
Tiết :   41
Thu thập số liệu thống kê - tần số

I .  Mục tiêu:

* Kiến thức :- Học sinh làm quen với các bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra (về cấu tạo, nội dung), biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra, hiểu được ý nghĩa của cụm từ ''số các giá trị của dấu hiệu'' và ''số các giá trị của dấu hiệu'' làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.

* Kỹ năng : - Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập bảng đơn giản để ghi lại số liệu thu thập được qua điều tra.
* Kỹ năng : Biết ưng dụng thực tế, vận dung vào thực tế
ii.  Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi  nội dung bảng 1 và 2.

iii.  Tiến trình bài giảng:  

1 .ổn định lớp (1')

          2 . Kiểm tra bài cũ:  (') 

3 . Bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên treo bảng phụ lên bảng.

- Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời ?2 

? Dấu hiệu X là gì.

? Tìm dấu hiệu X của bảng 2.

- Giáo viên thông báo về đơn vị điều tra.

? Bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra.

? Đọc tên các đơn vị điều tra ở bảng 2.

? Quan sát bảng 1, các lớp 6A, 6B, 7A, 7B trồng được bao nhiêu cây.

- Giáo viên thông báo dãy giá trị của dấu hiệu.

- Yêu cầu học sinh làm ?4

- Yêu cầu học sinh làm ?5, ?6

? Tìm tần số của giá trị 30; 28; 50; 35.

- Giáo viên đưa ra các kí hiệu cho học sinh chú ý.

- Yêu cầu học sinh đọc SGK 
	- Học sinh chú ý theo dõi.
- 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Học sinh: Dấu hiệu X là nội dung điều tra.

- Học sinh: Dấu hiệu X là dân số nước ta năm 1999.

- Học sinh: Có 20 đơn vị điều tra.

- Học sinh: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Bắc Cạn.

- Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

HS lên bảng trình bày

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Tần số của giá trị đó lần lượt là 8; 2; 3; 7.


	1. Thu thập số liệu. Bảng số liệu thống kê ban đầu   (7')

2. Dấu hiệu (12')

a. Dấu hiệu, đơn vị điều tra

?2

Nội dung điều tra là: Số cây trồng của mỗi lớp


[image: image879.wmf]®

 Gọi là dấu hiệu X

- Mỗi lớp ở bảng 1 là một đơn vị điều tra 

?3       Bảng 1 có 20 đơn vị điều tra.

b. Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu.
- Mỗi đơn vị có một số liệu, số liệu đó được gọi là giá trị của dấu hiệu.

?4

Dấu hiệu X ở bảng 1 có 20 giá trị.

3. Tần số  của mỗi giá trị (10')

?5

Có 4 số khác nhau là 28; 30; 35; 50

?6

Giá trị 30 xuất hiện 8 lần

Giá trị 28 xuất hiện 2 lần

Giá trị 50 xuất hiện 3 lần

Giá trị 35 xuất hiện 7 lần

Số lần xuất hiện đó gọi là tần số.

* Chú ý: SGK 


IV. Củng cố: (13')

- Yêu cầu học sinh làm bt 2 (tr7-SGK)

+ Giáo viên đưa bảng phụ có nội dung bảng 4 lên bảng.

a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là : Thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường.

Dấu hiệu đó có 10 giá trị.

b) Có 5 giá trị khác nhau.

c)       Giá trị 21 có tần số là 1

Giá trị 18 có tần số là 3

Giá trị 17 có tần số là 1

Giá trị 20 có tần số là 2

Giá trị 19 có tần số là 3

V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học theo SGK, làm các bài tập 1-tr7; 3-tr8

- Làm các bài tập 2; 3 (tr3, 4 - SBT)

----------(((---------
Tiết :   42
luyện tập 

i . Mục tiêu:

* Kiến thức :- Củng cố lại cho học sinh các kiến thức về dấu hiệu, giá trị cuat dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số qua các bài tập.

* Kỹ năng : - Rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh.

* Thái độ :- Thấy được vai trò của việc thống kê trong đời sống.

Ii . Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ, giấy roki ghi nội dung bài tập 3, 4 - SGK; bài tập 1, 2, 3 - SBT 

- Học sinh: Thước thẳng, giấy A4, bút dạ.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1. ổn định lớp (1')

2 . Kiểm tra bài cũ:  (7') 

- Học sinh 1: Nêu các khái niệm dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, lấy ví dụ minh hoạ.

- Học sinh 2: Nêu các khái niệm dãy giá trị của dấu hiệu, tần số lấy ví dụ minh hoạ.

3 . Luyện tập:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của  trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên đưa bài tập 3 lên .

- Tương tự bảng 5, học sinh tìm bảng 6.

- Giáo viên đưa nội dung bài tập 4 lên
- Giáo viên thu giấy A4 của một vài nhóm .

- Giáo viên đưa nội dung bài tập 2 lên 
- Yêu cầu học sinh theo nhóm.

- Giáo viên thu giấy A4 của một vài nhóm 
- Giáo viên đưa nội dung bài tập 3 lên

	- Học sinh đọc đề bài  và trả lời câu hỏi của bài toán.

- Học sinh đọc đề bài

- Yêu cầu lớp làm theo nhóm, làm ra giấy A​4.

- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm

- Học sinh đọc nội dung bài toán

- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.

- Học sinh đọc SGK

- 1 học sinh trả lời câu hỏi.
	Bài tập 3 (tr8-SGK)

a) Dấu hiệu chung: Thời gian chạy 50 mét của các học sinh lớp 7.

b) Số các giá trị khác nhau: 5

Số các giá trị khác nhau là 20

c) Các giá trị khác nhau: 8,3; 8,4; 8,5; 8,7

Tần số 2; 3; 8; 5

Bài tập 4 (tr9-SGK)

a) Dấu hiệu: Khối lượng chè trong từng hộp.

 Có 30 giá trị.

b) Có 5 giá trị khác nhau.

c) Các giá trị khác nhau: 98; 99; 100; 101; 102.

Tần số lần lượt: 3; 4; 16; 4; 3

Bài tập 2 (tr3-SBT)

a) Bạn Hương phải thu thập số liệu thống kê và lập bảng.

b) Có: 30 bạn tham gia trả lời.

c) Dấu hiệu: mầu mà bạn yêu thích nhất.

d) Có 9 mầu được nêu ra.

e) Đỏ có 6 bạn thch.

Xanh da trời có 3 bạn thích.

Trắng có 4 bạn thích

vàng có 5 bạn thích.

Tím nhạt có 3 bạn thích.

Tím sẫm có 3 bạn thích.

Xanh nước biển có 1 bạn thích.

Xanh lá cây có 1 bạn thích

Hồng có 4 bạn thích.

Bài tập 3 (tr4-SGK)

- Bảng còn thiếu tên đơn vị, lượng điện đã tiêu thụ


IV. Củng cố: (5')

- Giá trị của dấu hiệu thường là các số. Tuy nhiên trong một vài bài toán có thể là các chữ.

- Trong quá trình lập bảng số liệu thống kê phải gắn với thực tế.

V. Hướng dẫn học  ở nhà:(1')

- Làm lại các bài toán trên.

- Đọc trước bài 2, bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.

                   
IV. rút kinh nghiệm giờ dạy

	

	

	

	


                                                                                 nhận xét của bgh

----------(((---------
Ngày soạn:

Ngày dạy:
Tiết :   43
bảng ''tần số'' các giá trị của dấu hiệu  

i. Mục tiêu:

* Kiến thức :- Học sinh hiểu được bảng ''Tần số'' là một hình thức thu gọn có mục đích của bảng số liệu thống kê ban đầu, nó giúp cho việc sơ bộ nhận xét về giá trị của dấu hiệu được dễ dàng hơn.

* Kỹ năng : - Học sinh biết cách lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu và biết cách nhận xét.

* Thái độ :- Học sinh biết liên hệ với thực tế của bài toán.

ii. Chuẩn bị:

- Giáo viên: bảng phụ ghi nội dung kiểm tra bài cũ , bảng phụ ghi nội dung bài tập 5, 6 tr11 SGK)

- Học sinh: thước thẳng.

Bảng phụ 1: Nhiệt độ trung bình của huyện Bình Giang (đơn vị tính là 0C)

	Năm
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995

	Nhiệt độ trung bình hàng năm
	21
	22
	21
	23
	22
	21


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu.

b) Tìm tần số của các giá trị khác nhau.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1.ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ:  (6') 

- Giáo viên treo bảng phụ 1, học sinh lên bảng làm.

3. Bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên cho học sinh quan sát bảng 7.

? Liệu có thể tìm được một cách trình bày gọn hơn, hợp lí hơn để dễ nhận xét hay không 
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 ta học bài hôm nay

- Yêu cầu học sinh làm ?1

- Giáo viên nêu ra cách gọi.

? Bảng tần số có cấu trúc như thế nào.

? Quan sát bảng 5 và bảng 6, lập bảng tần số ứng với 2 bảng trên.

.

? Nhìn vào bảng 8 rút ra nhận xét.

- Giáo viên cho học sinh đọc phần đóng khung trong SGK.
	- Học sinh thảo luận theo nhóm.

- Học sinh: Bảng tần số gồm 2 dòng:

. Dòng 1: ghi các giá trị của dấu hiệu (x)

. Dòng 2: ghi các tần số tương ứng (n)

- 2 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở
- Học sinh trả lời.


	1. Lập bảng ''tần số''  (15')

?1

Giá trị (x)

98

99

100

101

102

Tần số (n)

3

4

16

4

3

- Người ta gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu hay bảng tần số.

Bảng 5

Giá trị (x)

8,3
8,4
8,5
8,7
8,8
Tần số (n)

2
3
8
5
2
Bảng 6
Giá trị (x)

9,0
9,2
9,3
8,7
Tần số (n)

5
7
5
3
Nhận xét:

- Có 4 giá trị khác nhau từ 28; 30; 35; 50. Giá trị nhỏ nhất là 28; lớn nhất là 50.

- Có 2 lớp trồng được 28 cây, 8 lớp trồng được 30 cây.

2. Chú ý:    (6')

- Có thể chuyển bảng tần số dạng ngang thành bảng dọc.

- Bảng tần số giúp ta quan sát, nhận xét về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này.


IV. Củng cố: (15')

- Giáo viên treo bảng phụ bài tập 5 (tr11-SGK); gọi học sinh lên thống kê và điền vào bảng.

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 6 (tr11-SGK)

a) Dấu hiệu: số con của mỗi gia đình.

b) Bảng tần số:

	Số con của mỗi gia đình (x)
	0
	1
	2
	3
	4
	

	Tần số
	2
	4
	17
	5
	2
	N = 5


c) Số con của mỗi gia đình trong thôn chủ yếu ở khoảng 2 
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 3 con. Số gia đình đông con chiếm xấp xỉ 16,7 %

V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học theo SGK, chú ý cách lập bảng tần số.

- Làm bài tập 7, 8, 9 tr11-12 SGK 

- Làm bài tập 5, 6, 7 tr4-SBT 

----------(((---------
Tiết :   44
luyện tập
i. Mục tiêu:
* Kiến Thức :- Củng cố cho học sinh cách lập bàn tần số 

* Kỹ năng :- Rèn kĩ năng xác định tần số của giá trị dấu hiệu, lập bảng tần số, xác định dấu hiệu.

* Thái độ :- Thấy được vai trò của toán học vào đời sống.

ii. Chuẩn bị:

- Giáo viên: giấy rôki ghi bài 8, 9, bài tập 6, 7 tr4 SBT, thước thẳng.

- Học sinh: giấy , bút dạ, thước thẳng.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1.ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ:  (5') 

- Học sinh lên bảng làm bài tập 7 tr11-SGK.

3. Luyện tập:

	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên đưa đề bài lên .

- Giáo viên thu bài của các nhóm đưa lên bảng.

.

- Giáo viên đưa đề lên .

- Giáo viên đưa nội dung bài tập 7 lên .

- Giáo viên thu giấy  của các nhóm.

.


	- Học sinh đọc đề bài, cả lớp làm bài theo nhóm.
- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm

- Học sinh đọc đề bài.

- Cả lớp làm bài

- 1 học sinh lên bảng làm.

- Học sinh đọc đề bài.

- Cả lớp làm bài theo nhóm

- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhióm

	Bài tập 8 (tr12-SGK)

a) Dấu hiệu: số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ.

- Xạ thủ bắn: 30 phút

b) Bảng tần số:

Số điểm (x)

7

8

9

10

Số lần bắn (n)

3

9

10

8

N=30
Nhận xét:

- Điểm số thấp nhất là 7

- Điểm số cao nhất là 10

Số điểm 8 và 9 chiếm tỉ lệ cao.

Bài tập 9 (tr12-SGK)

a) Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh.

- Số các giá trị: 35

b) Bảng tần số:

T. gian (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

TS (n)

1

3

3

4

5

11

3

5

35

* Nhận xét:

- Thời gian giải một bài toán nhanh nhất 3'

- Thời gian giải một bài toán chậm nhất 10'

- Số bạn giải một bài toán từ 7 đến 10' chiếm tỉ lệ cao.

Bài tập 7 (SBT)

Cho bảng số liệu

110

120

115

120

125

115

130

125

115

125

115

125

125

120

120

110

130

120

125

120

120

110

120

125

115

120

110

115

125

115

(Học sinh có thể lập theo cách khác)


IV. Củng cố: (3')

- Học sinh nhắc lại cách lập bảng tần số, cách nhận xét.

V. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Làm lại bài tập 8,9  (tr12-SGK)

- Làm các bài tập 4; 5; 6 (tr4-SBT)

- Đọc trước bài 3: Biểu đồ.

----------(((---------
Tiết :   45
Biểu đồ

i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Học sinh hiểu được ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.

* Kỹ năng : - Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số và bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian.

- Biết đọc các biểu đồ đơn giản.
* Thái độ :- Thấy được vai trò của toán học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi bảng tần số bài 8 (tr12-SGK), bảng phụ hình 1;2 tr13; 14; thước thẳng.

- Học sinh: thước thẳng

iii. Tiến trình bài giảng:  

1. ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ:  (') 

3. Bài mới:

	Hoạt động của thày
	Hoạt động của  trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên giới thiệu ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người ta còn dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số.

- Giáo viên đưa bảng phụ ghi nội dung hình 1 - SGK 

? Biểu đồ ghi các đại lượng nào.

? Quan sát biểu đồ xác định tần số của các giá trị 28; 30; 35; 50.

- Giáo viên : người ta gọi đó là biểu đồ đoạn thẳng.

- Yêu cầu học sinh làm ?1.

.

? Để dựng được biểu đồ ta phải biết được điều gì.

.

? Nhìn vào biểu đồ đoạn thẳng ta biết được điều gì.

? Để vẽ được biểu đồ ta phải làm những gì.

- Giáo viên đưa ra bảng tần số bài tập 8, yêu cầu học sinh lập biểu đồ đoạn thẳng.

- Giáo viên treo bảng phụ hình 2 và nêu ra chú ý.
	- Học sinh chú ý quan sát.

- Học sinh: Biểu đồ ghi các giá trị của x - trục hoành và tần số - trục tung.

- Học sinh trả lời.

- Học sinh làm bài
- Học sinh: ta phải lập được bảng tần số

- Học sinh: ta biết được giới thiệu của dấu hiệu và các tần số của chúng.

- Học sinh nêu ra cách làm.

- Cả lớp làm bài, 1 học sinh lên bảng làm.


	1. Biểu đồ đoạn thẳng   (20')

?1
      [image: image882]
Gọi là biểu đồ đoạn thẳng.

* Để dựng biểu đồ về đoạn thẳng ta phải xác định:

- Lập bảng tần số.

- Dựng các trục toạ độ (trục hoành ứng với giá trị của dấu hiệu, trục tung ứng với tần số)

- Vẽ các điểm có toạ độ đã cho.

- Vẽ các đoạn thẳng.

2. Chú ý    (5')

Ngoài ra ta có thể dùng biểu đồ hình chữ nhật (thay đoạn thẳng bằng hình chữ nhật)


4. Củng cố: (15')

- Bài tập 10 (tr14-SGK): giáo viên treo bảng phụ,học sinh làm theo nhóm.

a) Dấu hiệu:điểm kiểm tra toán (HKI) của học sinh lớp 7C, số các giá trị: 50

b) Biểu đồ đoạn thẳng:
- Bài tập 11(tr14-SGK)    (Hình 2)

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học theo SGK, nắm được cách biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng

- Làm bài tập 8, 9, 10 tr5-SBT; đọc bài đọc thêm tr15; 16

----------(((---------
Tiết :   46
 luyện tập 

i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Học sinh nẵm chắc được cách biểu diễn giá trị của dấu hiệu và tần số bằng biểu đồ.

* Kỹ năng : - Rèn tính cẩn thận, chính xác trong việc biểu diễn bằng biểu đồ.

- Học sinh biết đọc biểu đồ ở dạng đơn giản.
* Thái độ :- Thấy được vai trò của toán học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giấy rôki ghi nội dung bài 12, 13 - tr14, 15 - SGK, bài tập 8-SBT; thước thẳng, phấn màu.

- Học sinh: thước thẳng, giấy, bút dạ.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1.ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ:  (4') 

? Nêu các bước để vẽ biểu đồ hình cột. (học sinh đứng tại chỗ trả lời)

3. Luyện tập:

	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên đưa nội dung bài tập 12 lên.

.

- Giáo viên thu giấy  của các nhóm đưa lên .

GV nhận xét bổ sung
- Giáo viên đưa nội dung bài tập 13 lên.

- Giáo viên đưa nội dung bài toán lên .

- Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng làm.


	- Học sinh đọc đề bài.

- Cả lớp hoạt động theo nhóm
- Học sinh quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi SGK.

- Yêu cầu học sinh trả lời miệng

- Học sinh trả lời câu hỏi.

- Học sinh suy nghĩ làm bài.

- Giáo viên cùng học sinh chữa bài.

- Cả lớp làm bài vào vở.


	Bài tập 12 (tr14-SGK)

a) Bảng tần số 

x

17

18

20

28

30

31

32

25

n

1

3

1

2

1

2

1

1

N=12

b) Biểu đồ đoạn thẳng
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Bài tập 13 (tr15-SGK)

a) Năm 1921 số dân nước ta là 16 triệu người 

b) Năm 1999-1921=78 năm dân số nước ta tăng 60 triệu người .

c) Từ năm 1980 đến 1999 dân số nước ta tăng 76 - 54 = 22 triệu người

Bài tập 8 (tr5-SBT)

a) Nhận xét:

- Số điểm thấp nhất là 2 điểm.

- Số điểm cao nhất là 10 điểm.

- Trong lớp các bài chủ yếu ở điểm 5; 6; 7; 8

b) Bảng tần số 

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

0

1

3

3

5

6

8

4

2

1

N=33
b) Biểu đồ
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4. Củng cố: (5')

- Học sinh nhác lại các bước biểu diễn giá trị của biến lượng và tần số theo biểu đồ đoạn thẳng.

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Làm lại bài tập 12 (tr14-SGK)

- Làm  bài tập 9, 10 (tr5; 6-SGK)

- Đọc Bài 4: Số trung bình cộng

----------(((---------
Tiết :   47
số trung bình cộng 

i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Biết cách tính số trung bình cộng theo công thức từ bảng đã lập, biết sử dụng số trung bình cộng để làm ''đại diện'' cho một dấu hiệu trong một số trường hợp để so sánh khi tìm hiểu những dấu hiệu cùng loại.

* Kỹ năng : - Biết tìm mốt của dấu hiệu, hiểu được mốt của dấu hiệu.

- Bước đầu thấy được ý nghĩa thực tế của mốt.
* Thái độ :- Thấy được vai trò của toán học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giấy ghi nội dung bài toán trang 17-SGK; ví dụ tr19-SGK; bài 15 tr20 SGK; thước thẳng.

- Học sinh: Giấy, thước thẳng, bút dạ.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1.ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ:  (') 

3. Bài mới:

	Hoạt động của thày
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	* Đặt vấn đề: Giáo viên yêu cầu học sinh thống kê điểm môn toán HKI của tổ mình lên giấy.

? Để kt  xem tổ nào làm bài thi tốt  hơn em có thể làm như thế nào.

.

? Tính số trung bình cộng.

- Giáo viên đưa  bài toán tr17 lên bảng.

- Yêu cầu học sinh làm ?1

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm ?2.

.

? Lập bảng tần số.

? Nhân số điểm với tần số của nó.

- Giáo viên bổ sung thêm hai cột vào bảng tần số.

? Tính tổng các tích vừa tìm được.

? Chia tổng đó cho số các giá trị.


[image: image885.wmf]®

 Ta được số TB kí hiệu 
[image: image886.wmf]X


? Nêu các bước tìm số trung bình cộng của dấu hiệu.

- Giáo viên tiếp tục cho học sinh làm ?3

- Giáo viên thu giấy của các nhóm.

? Để so sánh khả năng học toán của 2 bạn trong năm học ta căn cứ vào đâu.

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc chú ý trong SGK.

- Giáo viên đưa ví dụ bảng 22 lên.

.? Cỡ dép nào mà cửa hàng bán nhiều nhất.

? Có nhận xét gì về tần số của giá trị 39

.
[image: image887.wmf]®

 Tần số lớn nhất của giá trị gọi là mốt.
	- Cả lớp làm việc theo tổ

- Học sinh: tính số trung bình cộng để tính điểm TB của tổ

- Học sinh tính theo quy tắc đã học ở tiểu học.

- Học sinh quan sát đề bài.

- Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên

- 1 học sinh lên bảng làm (lập theo bảng dọc)

- Học sinh đọc kết quả của 
[image: image888.wmf]X

.

- Học sinh đọc chú ý trong SGK.

- 3 học sinh nhắc lại

- Cả lớp làm bài theo nhóm vào giấy .

- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm và trả lời ?4

- Học sinh: căn cứ vào điểm TB của 2 bạn đó.

- Học sinh đọc ý nghĩa của số trung bình cộng trong SGK.

- Học sinh đọc ví dụ

- Học sinh: cỡ dép 39 bán được 184 đôi.

- Giá trị 39 có tần số lớn nhất

- Học sinh đọc khái niệm trong SGK
	1. Số trung bình cộng của dấu hiệu   (20')

a) Bài toán

?1

 Có tất cả 40 bạn làm bài kiểm tra.

?2

Điểm số

(x)

Tần số

(n)

Các tích

(x.n)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

3

3

8

9

9

2

1

6

6

12

15

48

63

72

18

10
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* Chú ý: SGK 

b) Công thức:
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[image: image891.wmf]267

6,68

40

X

==


?4

2. ý nghĩa của số trung bình cộng.   (5')

* Chú ý: SGK 

3. Mốt của dấu hiệu.    (5')

* Khái niệm: SGK 


4. Củng cố: (5')

- Bài tập 15 (tr20-SGK)

Giáo viên đưa nội dung bài tập lên, học sinh làm việc theo nhóm vào giấy .

a) Dấu hiệu cần tìm là: tuổi thọ của mỗi bóng đèn.

b) Số trung bình cộng

	Tuổi thọ (x)
	Số bóng đèn (n)
	Các tích x.n
	

	1150

1160

1170

1180

1190
	5

8

12

18

7
	5750

9280

1040

21240

8330
	

	
	N = 50
	Tổng: 58640
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c) 
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5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Học theo SGK

- Làm các bài tập 14; 16; 17 (tr20-SGK)

- Làm bài tập 11; 12; 13 (tr6-SBT)
----------(((---------
Tiết :   48
luyện tập

i. Mục tiêu:

* Kiến thức : - Hướng dẫn lại cách lập bảng và công thức tính số trung bình cộng (các bước và ý nghĩa của các kí hiệu)

* Kỹ năng  : - Rèn kĩ năng lập bảng, tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
* Thái độ :- Thấy được vai trò của toán học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 18; 19 (tr21; 22-SGK)

- Học sinh: Máy tính, thước thẳng.

iii. Tiến trình bài giảng:  

1.ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ:  (10') 

- Học sinh 1: Nêu các bước tính số trung bình cộng của dấu hiệu? Viết công thức và giải thích các kí hiệu; làm bài tập 17a (ĐS: 
[image: image894.wmf]X

=7,68)

- Học sinh 2: Nêu ý nghĩa của số trung bình cộng? Thế nào là mốt của dấu hiệu. (ĐS: 
[image: image895.wmf]0
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3. Luyện tập:( 26')
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của  trò
	Ghi bảng

	- Giáo viên đưa bài tập lên 

? Nêu sự khác nhau của bảng này với bảng đã biết.

- Giáo viên: người ta gọi là bảng phân phối ghép lớp.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh như SGK.

- Giáo viên đưa lời giải mẫu lên .

- Giáo viên đưa bài tập lên 

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài.

- Giáo viên thu giấy trong của các nhóm .

- Cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm.


	- Học sinh quan sát đề bài

- Học sinh: trong cột giá trị người ta ghép theo từng lớp

- Học sinh độc lập tính toán và đọc kết quả.

- Học sinh quan sát lời giải

- Học sinh quan sát đề bài.

- Cả lớp thảo luận theo nhóm và làm bài vào giấy .


	Bài tập 18 (tr21-SGK)

Chiều cao

x

n

x.n

105

110-120

121-131

132-142

143-153

155

105

115

126

137

148

155

1

7

35

45

11

1

105

805

4410

6165

1628

155
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Bài tập 19 (tr23)

Cân nặng (x)

Tần số  (n)

Tích x.n

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

23,5

24

25

28

15

6

9

12

12

16

10

15

5

17

1

9

1

1

1

1

2

2

96

148,5

204

210

288

185

285

97,5

340

20,5

189

21,5

23,5

24

25

56

30
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4. Củng cố: (5')

- Học sinh nhắc lại các bước tính 
[image: image898.wmf]X

 và công thức tính 
[image: image899.wmf]X


- Giáo viên đưa bài tập lên máy chiếu:

Điểm thi học kì môn toán của lớp 7A được ghi trong bảng sau:

	6

3

8

5

5
	5

8

7

5

5
	4

2

7

5

8
	7

4

7

9

8
	7

6

4

8

5
	6

8

10

9

9
	8

2

8

7

7
	5

6

7

9

5
	8

3

3

9

5


a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Ôn lại kiến thức trong chương

- Ôn tập chương III, làm 4 câu hỏi ôn tập chương tr22-SGK.

- Làm bài tập 20 (tr23-SGK); bài tập 14(tr7-SBT)

----------(((---------
Tiết :   49
ôn tập chương III

i. Mục tiêu:

* Kiến thức :- Hệ thống lại cho học sinh trình tự phát triển và  kĩ năng cần thiết trong chương.

* Kỹ năng :- Ôn lại kiến thức và kĩ năng cơ bản của chương như: dấu hiệu, tần số, bảng tần số, cách tính số trung bình cộng, mốt, biểu đồ 

- Luyện tập một số dạng toán cơ bản của chương.
* Thái độ :- Thấy được vai trò của toán học vào đời sống.
ii. Chuẩn bị:

- Học sinh: thước thẳng.

- Giáo viên: thước thẳng, phấn màu, bảng phụ nội dung:

                              
[image: image900]
iii. Tiến trình bài giảng:  

1.ổn định lớp (1')

2. Kiểm tra bài cũ:  (') 

3. Ôn tập : 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của  trò
	Ghi bảng

	? Để điều tra 1 vấn đề nào đó em phải làm những công việc gì.

? Làm thế nào để đánh giá được những dấu hiệu đó.

? Để có một hình ảnh cụ thể về dấu hiệu, em cần làm gì.

- Giáo viên đưa bảng phụ lên bảng.

? Tần số của một gía trị là gì, có nhận xét gì về tổng các tần số; bảng tần số gồm những cột nào.

.

? Để tính số 
[image: image901.wmf]X

 ta làm như thế nào.

? Mốt của dấu hiệu là gì ? Kí hiệu.

? Người ta dùng biểu đồ làm gì.

? Thống kên có ý nghĩa gì trong đời sống.

? Đề bài yêu cầu gì.

- Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng làm bài.


	- Học sinh: + Thu thập số liệu

+ Lập bảng số liệu

- Học sinh: + Lập bảng tần số

+ Tìm 
[image: image902.wmf]X

, mốt của dấu hiệu

- Học sinh: Lập biểu đồ.

- Học sinh quan sát.

- Học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên

- Học sinh trả lời.

- Học sinh:

+ Lập bảng tần số.

+ Dựng biểu đồ đoạn thẳng

+ Tìm 
[image: image903.wmf]X


- 3 học sinh lên bảng làm

+ Học sinh 1: Lập bảng tần số.

+ Học sinh 2: Dựng biểu đồ.

+ Học sinh 3: Tính giá trị trung bình cộng của dấu hiệu.


	I. Ôn tập lí thuyết     (17')

- Tần số là số lần xuất hiện của các giá trị đó trong dãy giá trị của dấu hiệu.

- Tổng các tần số bằng tổng số các đơn vị điều tra  (N)
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- Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, kí hiệu là 
[image: image905.wmf]0

M


- Thống kê giúp chúng ta biết được tình hình các hoạt động, diễn biến của hiện tượng. Từ đó dự đoán được các khả năng xảy ra, góp phần phục vụ con người ngày càng tót hơn.

II. Ôn tập bài tập    (25')

Bài tập 20 (tr23-SGK)

a) Bảng tần số

Năng xuất (x)

Tần số

(n)

Các tích

x.n

20

25

30

35

40

45

50

1

3

7

9

6

4

1

20

75

210

315

240

180

50
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b) Dựng biểu đồ

       
[image: image907]


4. Củng cố: (')

5. Hướng dẫn học ở nhà:(2')

- Ôn tập lí thuyết theo bảng hệ thống ôn tập chương và các câu hỏi ôn tập tr22 - SGK

- Làm lại các dạng bài tập của chương.

- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra.

Tiết :   50
kiểm tra chương III

i. Mục tiêu:

A. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 
             Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương của học sinh về thu thập và  xử lý số liệu, đánh giá kết quả điều tra; Biết đọc bảng tần số, đọc biểu đồ.

Kĩ năng: 

2. Kĩ năng: 
Biết lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, vẽ biểu đồ và đánh giá kết quả điều tra.

3. Thái độ: 

Nghiêm túc, biết liên hệ thực tiễn, làm bài cẩn thận chính xác, sáng tạo.
ii. Chuẩn bị:
GV : Đề kiểm tra .

 HS : Tự ôn tập ở nhà 

iii. Tiến trình bài giảng:  

1.ổn định lớp 
2. Đề bài kiểm tra:
MA TRẬN:

	
Chủ đề chính
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1) Các khái niệm về thống kê: Số liệu, dấu hiệu, các giá trị......
	Số câu
	1

      0.5
	2
      1
	1

       0.5
	      
	
	
	 4
          2

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	
	

	2) Bảng tần số- Mốt
	Số câu
	1

      0.5
	
	
	2
       2
	 
	
	 3
        2,5

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	
	

	3)Số trung bình cộng
	Số câu
	
	 
	1

       0.5
	
	 
	1
       2
	2
        2,5

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	
	

	4)Biểu đồ - Nhận xét 
	Số câu
	
	
	
	1
    2,5
	
	1
    0,5
	2
          3

	
	Điểm
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	2

         1
	2

   1
	2

          1
	3
    4,5
	
	2

    2,5
	11
         10


D. ÐÁP ÁN, BIỂU ÐIỂM

I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
Câu 1: 0,5 điểm

Câu 2: 0,5 điểm


Câu 3: 0,5 điểm
Câu 4: 0,5 điểm
II/ TỰ LUẬN  ( 8 điểm)
a)Dấu hiệu: 0,5 điểm

   Số giá trị: 0,5 điểm

b)Bảng tần số: 2 điểm

   Lập đúng các tích x.n và số TBC: 2 điểm

   Mốt: 0,5 điểm

	Điểm số(x)
	Tần số(n)
	Các tích(x.n)
	

	2

3

4

5

6

7

8

9

10
	1
2

3

4
8

         12
9

4
2
	2
6

12

20
48

84
72

36
20
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	N=45
	Tổng:300
	


c)Vẽ đúng biểu đồ: 2 điểm

   Nhận xét: 0,5 điểm 

KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ  CHƯƠNG III
 

 Họ tên : ………………........................                        
 

 Lớp :…………………. 

	Điểm
	Lời phê của thầy cô giáo


    Điểm kiểm tra 45’ môn Toán cuả học sinh lớp 7A được giáo viên ghi lại như sau :

	  7         5         8           8          6           7           8          9            2         

  5         4         8         10          3           8           7          7            3           

  9         8         9           7          7           7           7          5            6        

  6         8         6          7           6          10          8          6            4           

  8         7         7           6          5           9           4          6            7        


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

b) Lập bảng “tần số” của dấu hiệu và tính số trung bình cộng (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Tìm mốt của dấu hiệu?

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng? Rút ra một số nhận xét?
                    Đề: 
Trường THCS A đã thống kê điểm thi học kỳ môn Toán của 120 học sinh lớp 9 được ghi lại trong bảng sau đây.

	8
	6
	8
	5
	10
	6
	10
	8
	6
	8
	5
	10

	8
	8
	3
	5
	7
	9
	5
	9
	7
	5
	6
	7

	6
	5
	6
	6
	9
	5
	7
	7
	9
	6
	7
	8

	5
	5
	9
	7
	5
	3
	6
	6
	6
	6
	9
	6

	10
	6
	7
	10
	6
	6
	10
	6
	6
	7
	7
	6

	6
	8
	5
	6
	8
	5
	7
	7
	10
	9
	6
	7

	7
	10
	8
	6
	7
	6
	8
	8
	6
	7
	7
	8

	9
	6
	6
	3
	8
	7
	5
	6
	9
	10
	6
	10

	6
	9
	7
	7
	6
	5
	9
	8
	6
	7
	7
	6

	9
	6
	5
	6
	5
	6
	7
	5
	6
	5
	6
	5


a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?

b) Số các giá trị khác nhau và lập bảng “Tần số” của chúng.

c) Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu.

d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
III. Đáp án và biểu điểm:

a) X: số điểm kiểm tra môn toán; N = 120 ( 2điểm)

b) Số các giá trị khác nhau: 7 ; Bảng tần số ( 3điểm)

	Giá trị (x)
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	N= 120

	Tần số (n)
	3
	19
	37
	24
	15
	12
	10
	


c) 
[image: image909.wmf]»
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 d) Vẽ biểu đồ  : 2đ


Chương IV                                                  BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Tiết: 51   .                  
§1.   KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU :  

1. Kiến thức: Hiểu được khái niệm về biểu thức đại số.
2. Kĩ năng: Tự tìm hiểu một số ví dụ về biểu thức đại số .

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ :

       GV : Bảng phụ 

       HS : Bảng nhóm 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

       
1. Ổn định tình hình lớp: ( 1’)



Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.
       
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
       
3. Bài mới:

            Giới thiệu bài : (1’)  Chúng ta đã biết về biểu thức số và cũng được làm quen với vài biểu thức có chứa chữ ở lớp dưới. Trong chương này ta sẽ được nghiên cứu kĩ hơn về loại biểu thức này- đó là “ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ”, ta bắt  đầu nghiên cứu chương này từ “khái niệm biểu thức đại số”

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	5’
	HĐ1 :Nhắc lại về biểu thức
	1/ Nhắc lại về biểu thức :

Ví dụ : Biểu thức số biểu thị chu vi hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 8 cm là:


[image: image911.wmf]2(58)

×+

 (cm)

	
	GV : Ở lớp 6 ta đã biết biểu thức số với các đấu +, – , 
[image: image912.wmf]´

, :, … nâng lên lũy thừa. Em nào có thể cho ví dụ về một biểu thức ?

GV: Các biểu thức còn được gọi là biểu thức số

GV: Cho HS làm ví dụ trang 24 SGK.

GV: Cho HS làm tiếp 
[image: image913.wmf]?1


	HS : lắng nghe. 

HS : Tùy ý cho ví dụ ,chẳng hạn 5 + 3 – 2 ; 12 : 6
[image: image914.wmf]×

2 ; 
[image: image915.wmf]37

154

×

;


[image: image916.wmf]22

4356

×-×

; 13
[image: image917.wmf](34)

×+

…

- Một HS đọc ví dụ trang 24 SGK.

- Một HS trả lời

HS viết:3. (3+2)(cm2)
	

	25’
	HĐ 2 : Khái niệm về biểu thức đại số
	2/ Khái niệm về biểu thức đại số 

Xét bài toán :

- Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 5(cm) và a(cm) là : 
[image: image918.wmf]2(5a)

×+

 (cm)

- Biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2 (cm) là :

           a(a+2) (cm2)

* Biểu ngoài số và các kí hiệu 

phép toán +, 
[image: image919.wmf]-

, 
[image: image920.wmf]´

, :, nâng lên lũy thừa còn có cả các chữ ( đại diện cho số ) gọi là biểu thức đại số .

Ví dụ : Các biểu thức :


[image: image921.wmf]2
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* Trong biểu thức đại số các chữ đại diện cho số nào đó gọi là biến số ( hay gọi tắc là biến)

* Chú ý : 

- Trong biểu thức đại số, các tính chất và quy tắc các phép toán cũng được thực hiện 

tương tự như trên số .

- Các biểu thức đại số có chứa biến ở mẫu chưa được xét đến trong chương này .

	
	GV: Nêu bài toán : ( tr24 sgk)

rồi giải thích : ở bài toán này 

người ta dùng chữ a thay cho một số nào đó hay chữ a đại diện cho một số nào đó . Tương tự ví dụ đã làm ở trên, em hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật của bài toán trên .

GV: Khi a = 2 ta có biểu thức trên biểu thị hình chữ nhật nào ?

GV : Hỏi tương tự với a = 3,5

GV: Biểu thức 
[image: image922.wmf]2(5a)

×+

 là một biểu thức đại số. Ta có thể dùng biểu thức trên để  biểu thị chu vi của các hình chữ nhật có một cạnh bằng 5, cạnh còn lại là a (a là một số nào đó)

GV : Cho HS làm 
[image: image923.wmf]?2


GV: Các biểu thức có chứa chữ a + 2, a(a+ 2) là những biểu thức đại số . “Trong toán 

học, vật lí, …ta thường gặp những biểu thức  mà trong đó ngoài các số , các kí hiệu phép toán cộng trừ nhân  chia , nâng lên luỹ thừa, còn có cả những chữ (đại diện cho các số).,  người ta gọi những biểu thức như vậy là biểu thức đại số là biểu thức đại số”

GV: Cho HS tự nghiên cứu ví dụ sgk .

GV : Hãy cho ví dụ về biểu thức đại số .

GV: Cho HS khác nhận xét 

GV : Cho HS làm 
[image: image924.wmf]?3

tr 25

và gọi 2 HS lên bảng viết .

GV: Trong các ví dụ trên những chữ đại diện cho những số tuỳ ý nào đó, người ta gọi những chữ như vậy là biến số

GV: Cho biết các biến của các biểu thức trong 
[image: image925.wmf]?3


GV : Cho HS đọc chú ý (sgk )
	HS : Ghi bài và nghe GV giải thích .

HS : Lên bảng viết: 
[image: image926.wmf]2(5a)

×+


HS : Khi a = 2 ta có biểu thức trên biểu thị hình chữ nhật có hai cạnh bằng 5(cm) và 2(cm)

HS khác trả lời : …

HS : Gọi a(cm) là chiều rộng

của hình chữ nhật ( a> 0) thì chiều dài là a + 2 (cm). Diện tích hình chữ nhật là a(a+2) (cm2)

HS: Đọc (sgk) các ví dụ về biểu thức đại số .

HS : 2 em lên bảng viết ví du  ï

HS 1: Quãng đường đi được sau x(h) của một ôtô đi với vận tốc 30km/h là : 
[image: image927.wmf]30x(km)

×


HS 2: Quảng đường đi bộ là :   

                 
[image: image928.wmf]5x

×

(km)

Quảng đường đi ôtô là :  

               
[image: image929.wmf]35y(km)

×


Tổng quảng đường người đó đã đi là : 5x + 3y ( km ) 

HS : câu a) Biến là x

        Câu b) Biến là x và y

HS : Một em đọc to chú ý trang 25 sgk 
	

	12’
	HĐ 3 : Củng cố
	

	
	GV: Cho HS đọc phần “ có thể em chưa biết”

GV: Cho HS làm bài tập 1 tr 26 sgk .

GV: Cho HS nhận xét 

GV: Cho HS làm tiếp bài 2 tr 

26 sgk .

GV: Tổ chức trò chơi “ lắp ghép nhanh” ( để làm bài tập 3 tr 26 sgk ) 

Luật chơi : 

Mỗi đội 3 HS chuyền bút cho nhau, mỗi HS  ghép đôi 2 ý một lần, HS sau có thể chữa bài cho bạn . Đội nào ghép xong trước là thắng  
	HS : Trả lời miệng : 

a)  Tổng của x và y là : x + y  

b) Tích của xvà y là : 
[image: image930.wmf]xyhayxy

×


c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y là: 

(x+y).(x– y)

HS : đứng tại chỗ nêu nhận  xét

HS : Lên bảng trình viết  :

Diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, chiều cao là h (a, b, h có cùng một đơn vị đo ) là : 
[image: image931.wmf](ab)h
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HS : Nối 
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4/ Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau: (1’)

           - Nắm vững khái niệm thế nào là biểu thức đại số . 
           - Làm các bài tập 4, 5 tr 27 sgk và 1; 2; 3; 4; 5 tr 9, 10 sbt  

           - Đọc trước bài : Giá trị của một biểu thức đại số.

----------(((---------
Tiết : 52
§2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số, biết cách trình bày lời giải của bài toán này.


2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tìm giá trị của một biểu thức đại số.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ:


GV: Bảng phụ ghi bài tập 


HS: Bảng nhóm 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)



Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.


2. Kiểm tra bài cũ: (11’)

     HS1:Chữa bài tập 4/ 27SGK.


  Nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó là:t + x –y (độ)

     HS2: Chữa bài tập 5/ 27 SGK

a) Số tiền người đó nhận được trong một quí lao động, đảm bảo đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao được thưởng là 3a + m (đồng)

b) Số tiền người đó nhận được sau 2 quí lao đôïng và bị trừ vì nghỉ 1 ngày không phép là: 

6a – n (đồng).

GV: Nếu với lương 1 tháng là a = 1 000 000đ và thưởng là m = 100 000đ còn phạt là n = 50 000đ. Em hãy tính số tiền người công nhân đó nhận được ở câu a và b trên.
  HS3: a) Nếu a= 1 000 000 và m = 100 000 thì 3. a + m = 3. 1 000 000 + 100 000 = 3 100 000(đ)
  HS4: b) Nếu a = 1 000 000 và n = 500 000 thì 6a – n = 6. 1 000 000 – 50 000 = 5 950 000(đ)
GV: Ta nói 3 100 000 là giá trị của biểu thức 3a + m tại a = 1 000 000 và m = 100 000.
   5 950 000 là giá trị biểu thức 6a – n tại a = 1 000 000 và n = 50 000 


3. Bài mới:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’
	HĐ1: Giá trị của một biểu thức đại số
	1/ Giá trị của một biểu thức đại số 

Ví du 1: (SGK)

Ví dụ 2: (SGK)



	
	- Cho HS đọc ví dụ trang 27 SGK

-Ta nói 18,5 là giát trị của biểu thức 2m + n tại m = 9 và n = 0,5 hay còn nói : Tại m = 9 và n = 0,5 thì giá trị của biểu thức 2m + n là 18,5.

- Cho HS làm ví dụ 2 trang 27 SGK

Tính giá trị biểu thức 
[image: image933.wmf]2

351

xx
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 tại x = -1 và tại x = 
[image: image934.wmf]1

2


- Vậy muốn tính giá trị của biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đã cho ta làm thế nào?


	- HS tự đọc ví dụ SGK

- HS làm ví dụ 2

HS1: Thay x = -1 vào biểu thức 
[image: image935.wmf]2
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, ta có:


[image: image936.wmf]2
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Vậy giá trị của biểu thức tại x = -1 là 9.

HS2:Thay x = 
[image: image937.wmf]1
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 vào biểu thức 
[image: image938.wmf]2
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, ta có:


[image: image939.wmf]2
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Vậy giá trị của biểu thức tại x = 
[image: image940.wmf]1

2

 là 
[image: image941.wmf]3
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- Để tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó và biểu thức rồi thực hiện các phép tính.
	

	6’
	HĐ2: Áp dụng
	2/ Áp dụng:


[image: image942.wmf]?1

 


[image: image943.wmf]?2

 

	
	-Cho HS làm 
[image: image944.wmf]?1

 trang 28 SGK

Tính giá trị biểu thức 
[image: image945.wmf]2
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 tại x = 1 và tại x = 
[image: image946.wmf]1

3


- Cho HS làm 
[image: image947.wmf]?2

 
	- 2 HS thực hiện 
[image: image948.wmf]?1

 

HS1: Thay x = 1 và biểu thức 
[image: image949.wmf]2
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, ta có:
[image: image950.wmf]2
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HS2: thay x = 
[image: image951.wmf]1

3

vào biểu thức 
[image: image952.wmf]2
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- Giá trị của biểu thức x2y tại x= -4 và y = 3 là: (-4)2.3 = 48
	

	15’
	HĐ3: Luyện tập
	

	
	Viết sẵn bài tập 6/ 28 SGK vào 2 bảng phụ , sau đó cho 2 đội thi tính nhanh và điền vào bảng để biết tên nhà toán học của Việt Nam


- Giới thiệu về thầy Lê Văn Thiêm (1918-1991) quê ở làng Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, một miền quê rất hiếu học. Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư toán học tại một trường Đại học ở châu Âu. Ông là người thầy của nhiều nhà toán học Việt Nam” Giải thưởng toán học Lê Văn Thiêm” là giải thưởng toán học quốc gia đầu tiên của nước ta dành cho GV và HS phổ thông. 
	- Các đội tham gia thực hiện phép tính:

N: x2 = 32 = 9

T: 
[image: image954.wmf]22
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- HS nghe GV giới thiệu về thầy Lê Văn Thiêm, nâng cao lòng tự hào dân tộc và từ đó nâng cao ý chí học tập của bản thân.
	



4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau: (2’)


-Làm bài tập 7, 8, 10, 11,12/10, 11 SBT


-Đọc mục “Có thể   em chưa biết” ( Toán học với sức khỏe con người)


-Xem trước bài: Đơn thức

----------(((---------
Tiết : 53
§3. ĐƠN THỨC
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Nhận biết được một biểu thức đại số nào đó là đơn thức.
- Nhận biết được đơn thức thu gọn. Nhận biết được phần hệ số và phần biến của đơn thức.




- Biết nhân hai đơn thức.

2. Kĩ năng: Biết cách viết một đơn thức ở dạng chưa thu gọn thành đơn thức thu gọn.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

II. CHUẨN BỊ:


GV: Bảng phụ 


HS: Bảng nhóm 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)



Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.


2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

     
HS1:
- Để tính giá trị của biểu thức đại số khi biết giá trị của birns ta làm như thế nào? 


 
- Chữa bài tập 9/ 29 SGK: Tính giá trị của biểu thức x2y3+ xy tại x = 1 và y = 
[image: image959.wmf]1

2

 (ÑS:
[image: image960.wmf]5
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)


3. Bài mới:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	
	HĐ1: Đơn thức
	1/ Đơn thức
- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1 số, hoặc 1 biến, hoặc một tích giữa các biến và các số

Chú ý

-Số 0 được gọi là đơn thức không

Ví dụ 1: Sgk

Ví dụ 2: Sgk

Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không

Bài tập 10/ 32 SGK

	
	GV: Đưa bảng phụ ghi 
[image: image961.wmf]?1

 (bổ sung thêm các biểu thức sau: 9; 
[image: image962.wmf]3

6

; x; y.

GV: Yêu cầu HS sắp xếp các biểu thức đã cho làm 2 nhóm

GV: Các biểu thức viết ở nhóm 2 là các đơn thức 

GV: Các biểu thức ở nhóm 1 vừa viết không phải là đơn thức.

H: Vậy thế nào là đơn thức ?

H: Theo em số 0 có phải là đơn thức không ? Vì sao?

GV: Số 0 được gọi là đơn thức không.

GV: Cho Hs đọc chú ý

GV: Yêu cầu HS làm 
[image: image963.wmf]?2

 

GV: Cho HS làm bài tập 10/ 32 SGK

GV: 
	-HS Hoạt động nhóm 

Nhóm 1: 3 -2y; 10x + y; 
5(x +y)

Nhóm 2: 4xy2; 
[image: image964.wmf]2323
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; 2x2y; -2y; 9; 
[image: image965.wmf]3
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; x; y

HS: Trả lời.

-Số 0 cũng là 1 đơn thức vì số 0 cũng là 1 số

HS: Đọc chú ý SGK.

HS: Lên bảng thực hiện.

HS cho ví dụ về đơn thức

HS: Bạn Bình viết sai 1 ví dụ 

(5 – x)x2, không phải là đơn thức vì có chứa phép trừ. 
	

	
	HĐ2: Đơn thức thu gọn
	2/ Đơn thức thu gọn:

- Đơn thức thu gọn làà đơn thức chỉ gồm một tích của 1 số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương

Ví dụ: Sgk

Chú ý : (SGK)

	
	GV: Xét đơn thức 10x6y3.

H: Đơn thức trên có mấy biến? Các biến đó có mặt mấy lần, và được viết dưới dạng nào?

GV: Ta nói đơn thức 10x6y3 là đơn thức thu gọn.

GV: Giới thiệu phần hệ số và phần biến.

H: Vậy thế nào là đơn thức thu gọn?

H: Đơn thức thu gọn gồm mấy phần?

H: Cho ví dụ về đơn thức thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức 

GV: Yêu cầu HS đọc phần chú ý SGK

- Ta gọi 1 số là 1 đơn thức thu gọn.

GV: Trong những đơn thức ở 
[image: image966.wmf]?1

 , những đơn thức nào là đơn thức thu gọn, những đơn thức nào chưa thu gọn.
	HS: Trong đơn thức 10x6y3 có hai biến x, y,  các biến đó có mặt 1 lầnđưới dạng 1 luỹ thừa với số mũ nguyên dương. 

HS: Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một tích của 1 số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.

HS: Đơn thức thu gọn gồm2 phần: phần hệ số và phần biến.

HS: lẫy vài ví dụ về đơn thức thu gọn và chỉ ra phần hệ số, phần biến của các đơn thức 

HS: Đọc chú ý 

- Những đơn thức thu gọn là: 4xy2; 2x2y; -2y; 9; 
[image: image967.wmf]3
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Các hệ số của chúng lần lượt là:4; 2; -2; 9; 
[image: image968.wmf]3
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- Những đơn thức chưa thu gọn là: 
[image: image969.wmf]2323
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	HĐ3: Bậc của đơn thức
	3/Bậc của đơn thức

Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biếncó trong đơn thức đó.

Số thực khác 0 là đơn thức  bậc 0

Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.

	
	GV: Cho đơn thức 2x5y3z.
H: Đơn thức trên có phải là đơn thức thu gọn không? Hãy xác định phần hệ số và phần biến? Số mũ của mỗi biến?

H: Tổng các số mũ của các biến là 5 + 3 +1 = 9.

Ta nói 9 là bậc của đơn thức đã cho.

H: Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác 0?

* Số thực khác 0 là đơn thức  bậc 0 (ví dụ 9, 
[image: image970.wmf]3

5

)

* Số 0 được coi là đơn thức không có bậc.

-Hay tìm bậc của những đơn thức sau: -5; 
[image: image971.wmf]22266
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	-Đơn thức 2x5y3z là đơn thức thu gọn 

2 là hệ số; x5y3z là phần biến.

Số mũ của x là 5; của y là 3; của z là 1

- Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biếncó trong đơn thức đó.

-5 là đơn thức bậc 0


[image: image972.wmf]5
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-

x2y là đơn thức bậc 3.

2,5x2y là đơn thức bậc 3

9x2yz là đơn thức bậc 4


[image: image973.wmf]66
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 là đơn thức bậc 12.
	

	
	HĐ4: Nhân hai đơn thức
	4/Nhân hai đơn thức

Muốn nhân hai đơn thức ta nhân hệ số với nhau, nhân các phần biến với nhau.

Ví dụ (Sgk)

	
	GV: Cho 2 biểu thức A = 32. 167
                           B = 34. 166
GV: Dựa vào các qui tắc và các tính chất của phép nhân em hãy thực hiện A.B

H: Bằng cách tương tự, ta có thể thực hiện phép nhân 2 đơn thức 

GV: Cho 2 đơn thức : 2x2y và 9xy4. Em hãy tìm tích của 2 đơn thức trên.

H: Vậy muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào? 

GV: Yêu cầu HS đọc phần chú ý SGK
	HS: A.B = (32. 167). (32. 166)

= (32. 32). (167. 166) = 36. 1613.

(2x2y). (9xy4) = (2. 9). (x2. x). (y. y4)

                        = 18. x3.y5.

-Muốn nhân hai đơn thức ta nhân hệ số với nhau, nhân các phần biến với nhau.

- HS đọc phần chú ý SGK
	

	
	HĐ5: Luyện tập:
	

	
	Bài 1332 SGK
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	2 HS lên bảng làm câu a và b
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       4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau: (2’)

-Học kĩ bài theo sgk và vở ghi 

           
-Làm bài tập 11, 12, 14 tr 32 sgk và 14
[image: image976.wmf]®

18 tr 12 sbt . 
           
-Đọc trước bài “Đơn thức đồng dạng”

----------(((---------
Tiết: 54
§4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

I. MỤC TIÊU :

     HS cần đạt được :

       
- Hiểu thế nào là hai đơn thức đồng dạng .

       
- Biết cộng, trừ các đơn thức đồng dạng .

II. CHUẨN BỊ :

       
GV: Bảng phụ, phấn màu  .
       
HS:Baûng nhoùmï, phaán.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC :

       
1. Ổn định : ( 1’)

       
2. Kiểm tra bài cũ : (6’)

    HS1 : a) Thế nào là đơn thức ? Cho ví dụ về đơn thức bậc 4 với các biến là x, y, z .

              b) Tính giá trị của đơn thức 
[image: image977.wmf]22
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   HS 2: a) Thế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác 0 ? Muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào?

             b) Viết đơn thức sau dưới dạng thu gọn rồi xác định phần hệ số, phần biến, bậc của đơn 

                     thức :  
[image: image978.wmf]222
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3. Bài mới :

*Giới thiệu bài : (1’) Ta đã biết nhân hai đơn thức ta được một đơn thức còn cộng hai đơn thức 

thì như thế nào, có luôn cộng được không ? Trường hợp nào thì cộng được và cộng như thế 

nào ? Bài học hôm nay sẽ trả lời chúng ta các câu hỏi đó : §4…

	Tg
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS 
	Kiến thức 

	12’

18’

6’
	HĐ 1 : Hình thành cho HS khái niệm về tam giác đồng dạng . 

GV : Đưa 
[image: image979.wmf]?1

 lên bảng :

GV: Các đơn thức viết trong câu a gọi là các đơn thức đồng dạng .

Các đơn thức viết trong câu b không phải là các đơn thức đồng dạng .

GV: Vậy thế nào là đơn thức đồng dạng .

GV: Em hãy lấy ví dụ về đơn thức đòng dạng .

GV : Nêu chú ý (tr 33 sgk)

GV: Cho HS làm 
[image: image980.wmf]?2


GV: Cho HS làm thêm bài 15 tr 34 sgk để củng cố 

HĐ2: Cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng :
GV: Cho HS tự nghiên cứu sgk phần “cộng, trừ các đơn thức đồng dạng” 

GV : Để cộng (hay trừ ) các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào? 

GV: Hãy cộng hai đơn thức đồng dạng sau ( GV viết đề và gọi 2 HS lên bảng làm ) 

GV: Cho HS làm 
[image: image981.wmf]?3


GV: Có thể bỏ qua bước trung gian 
[image: image982.wmf]3
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GV : Cho HS làm nhanh bài 16 tr 34 sgk .

GV: Đưa bài tập 17 lên bảng phụ. Hỏi : 

Muốn tính giá trị của biểu thức ta làm thế nào ? 

GV: Có thể làm cách nào khác đối với biểu thức trên ?

Hãy tính giá trị của biểu thức theo hai cách trên .

GV: Em hãy so sánh hai cách làm đó ?

GV: Ta nên rút gọn biểu thức trước khi tính giá trị của nó .

HĐ3: Củng cố :  

H: Hãy nhắc lại khái niệm đơn thức đồng dạng

H: Hãy nêu cách cộng ( hay trừ ) các đơn thức đồng dạng

GV: Nêu bài tập 


	HS : Hoạt động nhóm để làm
[image: image983.wmf]?1

 

Treo một số bảng nhóm lên bảng

HS : … có hệ số khác không và cùng có chung phần biến . 

HS : Tự lấy ví dụ 

HS : ghi bài 

HS : Thực hiện

HS: Nhận xét

HS : Lên bảng thực hiện 

HS: Nhận xét

HS : Tự đọc sách nội dung phần 

2 của bài học không kể 
[image: image984.wmf]?3


HS : Nêu cách cộng (hay trừ ) như sgk 

HS : Tự làm bài, 2 HS làm trên bảng 

HS: Thực hiện ?3
HS : đứng tại chỗ trả lời : 

HS : … ta thay giá trị của các biến vào biểu thức rồi thực hiện phép tính HS : Cộng các đơn thức đồng dạng để được biểu thức đơn giản hơn rồi tính giá trị của biểu thức 

thu gọn .

HS1 : Tính trực tiếp : 

Thay 
[image: image985.wmf]==-

x1;y1vào biểu thức ta có


HS2 : Thu gọn biểu thức trước :

HS : cách tính thứ hai dễ hơn 

HS: Phát biểu và cho ví dụ 

HS: Phát biểu và cho ví dụ

HS: Hoạt động nhóm thực hiện

HS: Nhận xét


	1/ Đơn thức đồng dạng:


[image: image986.wmf]?1


Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 

và có cùng phần biến .

Ví dụ : 


[image: image987.wmf]232323
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là các đơn thức đồng dạng .

( Chú ý : Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng


[image: image988.wmf]?2

 Bạn nói đúng vì hai đơn thức 0,9xy2 và 0,9x2y có cùng phần hệ số nhưng lại khác nhau phần biến nên không đồng dạng .

Bài 15/SGK:

Có hai nhóm đơn thức đồng dạng đó là :
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2/ Cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng :
Để cộng (hay trừ ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng hay trừ các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến .

Ví dụ : 
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Bài 16/SGK:
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Bài 17/ SGK:
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Thay 
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 vào ta có :
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Bài tập: Thu gọn các biểu thức sau :         
[image: image998.wmf]--
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Kết quả:
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          4. Hướng dẫn học ở nhà : (1’)

           - Cần nắm được thế nào là hai đơn thức đồng dạng và biết cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng

           - Làm các bài tập : 
[image: image1000.wmf]1921(tr36sgk)vaø1922(tr12sbt)

®®


Tiết: 55
LUYỆN TẬP

I – MỤC TIÊU:

  
HS được củng cố kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng.


HS được rèn luyện kĩ năng tính giá trị của một biểu thức đại số, tính tích các đơn thức, tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc của đơn thức.

II – CHUẨN BỊ:


Giáo viên: Bảng phụ


Học sinh: Bảng nhóm, bút viết bảng.

III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:


1. Ổn định: (1’)


2. Kiểm tra bài cũ: (10’)


 HS1:   -  Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ?


            - Các cặp đơn thức sau có đồng dạng hay không ? Vì sao ?


      a)  
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HS2: - Muốn cộng, trừ các đơn thức đồng dạng ta làm thế nào ?


        - Tính tổng và hiệu các đơn thức sau:

            a) 
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                   b)  
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3. Bài mới:

	Tg
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức

	9'

7’

9’

7’
	HĐ 1: Luyện tập:

GV: Nêu bài 19/36 SGK

GV: gọi một HS đứng tại chỗ đọc to đe àbài.

H: Muốn tính giá trị biểu thức tại x = 0,5 ; y = -1 ta làm thế nào ? 

GV: yêu cầu HS thực hiện

GV: nhận xét 

H: còn cách tính nào khác nhanh hơn không ?

GV: yêu cầu HS lên bảng thực hiện.

GV: nhận xét

GV: tổ chức trò chơi Toán học 

Luật chơi: có hai đội chơi, mỗi đội có 5 bạn,chỉ có một viên phấn chuyền tay nhau viết.

- ba bạn đầu làm câu 1

- Bạn thứ 4 làm câu 2.

- Bạn thứ 5làm câu 3.

Mỗi bạn chỉ được viết một lần. Người sau được phép chữa bài của bạn liền trứơc.

  Đội nào làm nhanh, đúng kết quả, đúng luật chơi, kỉ luật tốt là đội thắng. 

GV: hết giờ GV và HS cùng chấm kết quả.

GV: nêu bài 22 / 36 SGK 

GV: gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.

H: Muốn tính tích các đơn thức ta làm thế nào ?

GV: thế nào là bậc của đơn thức ?

GV: gọi hai HS lên bảng trình bày 

GV: nhận xét 

GV: nêu bài 23/ 36 SGK 

GV: treo bảng phụ bài 23, yêu cầu HS điền kết quả thích hợp vào ô trống.

GV: nhận xét, lưu ý HS có thể có nhiều kết quả.


	HS: đọc to đề bài 

HS: ta thay các giá trị của x và y vào biểu thức rồi tính.

HS: lên bảng thực hiện

HS: nhận xét 

HS: biến đổi x = 0.5 = 
[image: image1012.wmf]2

1

 rồi thay vào biểu thức.

HS: thực hiện

HS: nhận xét

HS: nghe GV phổ biến luật chơi

HS: 10 HS xếp thành hai đội chuẩn bị tham gia trò chơi.

HS: hai đội tiến hành chơi theo quy định.

HS: cả lớp theo dõi, kiểm tra.

HS: đọc to đề bài 

HS: muốn nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau, nhân các phần biến với nhau.

HS: bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Cả lớp làm bài vào vở

HS: hai em lên bảng làm bài 

HS: nhận xét bài làm của bạn.

HS: lần lượt lên bảng điền vào ô trống.

HS: nhận xét


	Bài 19 / 36 SGK

Thay x = 0,5; y = -1 Vào Biểu Thức 
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= 16(0,5)2. (-1)5 – 2(0,5)3. (-1)2
= 16. 0,25. (-1) – 2. 0,125. 1

= -4 – 0,25

= - 4,25

Caùch khaùc:

Thay x = 
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 và y= -1 vào biểu thức  
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Đề bài: 

Cho đơn thức :   -2x2y

1) Viết 3 đơn thức đồng dạng với đơn thức  -2x2y.

2) Tính tổng 3 đơn thức đó.

3) Tính giá trị của đơn thức vừa tìm được tại x = -1 ; y = 1.

Bài 22 / 36 SGK

a) 
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Đơn thức 
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Bài 23/ 36 SGK 

a) 
[image: image1030.wmf]+

y

x
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3


=  5x2y

b) 
 - 2x2 = -7x2
c) 
 + 5xy =  -3xy

d)
+  
 +          = x5

e) 
+              - x2z = 5x2z



      4. Hướng dẫn về nhà: (2’)

· Bài tập 19; 20 ; 21; 22; 23 tr 12; 13 SBT

· Đọc trước bài “Đa thức” tr 36

Tiết: 56
§5. ĐA THỨC

I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 
- HS nhận biết đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể.




 
- Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.


2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng nhận biết một đa thức, kĩ năng tìm bậc và thu gọn một đa thức.


3. Thái độ: 
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. 

II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên: 
Bảng phuï(hình vẽ tr 36 SGK).


Học sinh: 
Bảng nhóm, bút viết bảng.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)




Kiểm tra sĩ số, tác phong, đạo đức học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

HS1 :
- Thế nào là đơn thức? Thế nào là đơn thức thu gọn?

- Thu gọn biểu thức : x2 ( 
[image: image1031.wmf]2
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x2 ( 2x2  

Kết quả :     (1
[image: image1032.wmf]2

1

x2   


3. Bài mới:



a) Giới thiệu:



b) Giảng bài mới: 

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’
	HĐ 1: Đa thức:
	1. Đa thức:

     x
    y                                                     

x2 + y2 + 
[image: image1033.wmf]2

1

 xy.

Ví dụ : Các biểu thức :

a) x2 + y2 + 
[image: image1034.wmf]xy

2

1


b) 3x2 ( y2 + 
[image: image1035.wmf]3

5

xy ( 7x

c) x2y ( 3xy + 3x2y ( 3 + xy 

( 
[image: image1036.wmf]2

1

x + 5

Là các đa thức

     Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

    Thường ký hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa : A, B, C, M ...

Chú ý :

Mỗi đơn thức được coi là một đa thức

	
	GV: Đưa hình vẽ tr 36 SGK lên bảng. 

H: Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích tam giác vuông và hai hình vuông trên hình vẽ?

GV : Cho các đơn thức :


[image: image1037.wmf]3

5

x2y ; xy2 ; xy ; 5

Hỏi : Em hãy lập tổng các đơn thức đó ? 

GV : Cho biểu thức : 

x2y(3xy+3x2y(3+xy(
[image: image1038.wmf]2

1

x+5.

Hỏi : Em có nhận xét gì về các phép tính trong biểu thức trên ?

GV : có nghĩa là : biểu thức này là một tổng các đơn thức. Vậy ta có thể viết như thế nào để thấy rõ điều đó.

GV : Thông qua các ví dụ SGK giới thiệu về đa thức.

Hỏi :Thế nào là một đa thức?

GV : cho đa thức : 

x2y (3xy +3x2 +x3y 

Hỏi : Chỉ rõ các hạng tử của đa thức.

GV : Để cho gọn ta có thể ký hiệu đa thức bằng các chữ cái in hoa : A, B, C...

GV cho HS làm bài ?1  

GV gọi HS làm miệng.

GV gọi HS nêu chú ý  tr 37 SGK.
	HS : cả lớp quan sát hình vẽ tr 36 SGK

HS : Lên bảng viết

x2 + y2 + 
[image: image1039.wmf]xy

2

1


HS : đọc đề bài

HS : lên bảng

 
[image: image1040.wmf]3

5

x2y + xy2 + xy + 5

HS : Biểu thức trên gồm phép cộng, phép trừ các đơn thức.

HS : Có thể viết thành :

x2y2 + (-3xy) + 3x2y + (-3) + xy  

     + (-
[image: image1041.wmf]2

1

x) + 5

HS nghe GV giới thiệu về đa thức

HS Trả lời : SGK tr 37

HS : đọc đề bài

HS : Hạng tử của đa thức là : x2y ; (3xy ; 3x2 ; x3y

HS : nghe GV giới thiệu cách viết đa thức bằng ký hiệu.

HS : Làm miệng ?1 : Viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.

1HS nêu chú ý SGK tr 37.


	

	8’
	HĐ 2: Thu gọn đa thức:
	2. Thu gọn đa thức:
N = x2y ( 3xy + 3x2y ( 3 + xy ( 
[image: image1042.wmf]2

1

x + 5. Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng ta được đa thức :   

4x2y ( 2xy ( 
[image: image1043.wmf]2

1

x + 2.

không còn hai hạng tử nào đồng dạng. Ta gọi đa thức đó là dạng thu gọn của đa thức N

?2/sgk
Q = 5x2y –3xy + 
[image: image1044.wmf]2

1

x2y – xy +5xy - 
[image: image1045.wmf]3

1

x +
[image: image1046.wmf]2

1

+
[image: image1047.wmf]3

2

x -
[image: image1048.wmf]4

1


 = 5
[image: image1049.wmf]2

1

x2y + xy + 
[image: image1050.wmf]3

1

x + 
[image: image1051.wmf]4

1



	
	H: Trong đa thức  N = x2y –3xy + 3x2y –3 + xy - 
[image: image1052.wmf]2

1

x + 5 có những hạng tử nào đồng dạng?

GV: Hãy thực hiện cộng các đơn thức đồng dạng trong đa thức N.

GV: Gọi 1 HS lên bảng trình bày

H: Trong đa thức N còn hạng tử nào đồng dạng nhau không ?

GV: Ta gọi đa thức 

4x2y–2xy + 
[image: image1053.wmf]2

1

 x + 2 là dạng thu gọn của đa thức N

GV: cho HS làm ?2
	HS: Những hạng tử đồng dạng với nhau là:  x2y và 3x2y

                   –3xy và xy

                       –3 và 5

HS: Một HS lên bảng làm.

HS: Nhận xét bài làm của bạn

HS: Trong đa thức đó không còn hạng tử nào đồng dạng với nhau.

HS: làm vào vở ?2, một HS lên bảng làm.


	

	10’
	HĐ 3: Bậc của đa thức:
	3. Bậc của đa thức:

Cho đa thức : 

M = x2y5 ( xy4 + y6 + 1

Hạng tử : x2y5 có bậc 7


    (xy có bậc 5

  
       y6 có bậc 6


       1 có bậc 0

    Bậc cao nhất trong các bậc đó là 7

    Ta nói 7 là bậc của đa thức M. 

    Bậc của đa thức là bậc của các hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

?3/sgk
Q = -3x5 -
[image: image1054.wmf]2

1

x3y -
[image: image1055.wmf]4

3

xy2 + 3x5 + 2

   = -
[image: image1056.wmf]2

1

x3y -
[image: image1057.wmf]4

3

xy2  + 2

Đa thức Q có bậc 4

( Chú ý : SGK

	
	GV: Cho đa thức M, hãy cho biết M có ở dạng thu gọn hay không?

GV: Hãy chỉ rõ các hạng tử M và bậc của mỗi hạng tử.

H: Bậc cao nhất trong các bậc đó là bao nhiêu?

GV: Ta nói 7 là bậc của đa thức M. Vậy bậc của đa thức là gì ?

GV: Cho HS khác nhắc lại. 

GV: Cho HS làm ?3
GV: Lưu ý HS có thể không đưa về dạng thu gọn.

GV: Cho HS đọc phần chú ý tr 38 SGK.
	HS: Đa thức M ở dạng thu gọn vì trong M không còn hạng tử đồng dạng với nhau

Hạng tử: x2y5 bậc  7

Hạng tử: – xy4  bậc 5

Hạng tử:  y6   bậc 6

Hạng tử 1 bậc 0

HS: Đó là bậc 7 của hạng tử x2y5
HS: Nêu định nghĩa bậc đa thức 

HS: Hoạt động theo nhóm làm ?3 


	

	10’
	HĐ 4: Củng cố:
	Bài tập 25 tr 38 SGK

a) 3x2 -
[image: image1058.wmf]2

1

x + 1 + 2x – x2
 = 2x2 -
[image: image1059.wmf]2

3

x + 1 có bậc 2

b) 3x2  + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2 = 10x3  có bậc 3.

Bài tập 28 tr 38 SGK

Cả hai bạn đều sai. Vì hạng tử bậc cao nhất của đa thức M là x4y4 có bậc 8

Bạn Sơn đúng

	
	GV: Nêu bài 25 tr38 SGK

GV: Gọi 2HS lên bảng thực hiện.

GV: Nhận xét. 

GV: Cho HS làm bài tập 28 trang 38 SGK (Đề bài đưa lên bảng phụ) 

GV Gọi 1 HS đọc to đề bài.

GV: Gọi HS trả lời ai đúng ?  ai sai ?

GV yêu cầu HS giải thích
	HS: Đọc to đề bài.

HS: Cả lớp làm vào vở.

2HS lên bảng thực hiện.

HS: Nhận xét.

HS: Đọc to đề bài.

HS cả lớp suy nghĩ

HS Trả lời : Cả hai bạn đều sai. Bạn Sơn đúng

HS :  Giải thích
	



4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau: (1’)

· Bài tập 24; 26; 27 tr 38 SGK; bài 24; 25; 26 tr 13 SBT.

· Đọc trước bài “Cộng, trừ đa thức ” tr 39 SGK.

· Ôn lại tính chất của phép cộng các số hữu tỉ.

----------(((---------
Tiết: 57
§6. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: HS biết cộng, trừ đa thức.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+” hoặc dấu “-“, thu gọn đa thức, chuyển vế đa thức.


3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác trong giải toán.

II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên: 
Bảng phụ


Học sinh: 
Ôn tập quy tắc dấu ngoặc, các tính chất của phép cộng. Bảng nhóm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)




Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: (10’)

Hỏi : 1) Thế nào là đa thức? Cho ví dụ.


          2)  Chữa bài tập 27 tr 38SGK.


3. Bài mới:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	15’
	HĐ 1: Cộng hai đa thức:
	1. Cộng hai đa thức:
Cho hai đa thức: 

M = 5x2 + 5x – 3

N = xyz –4x2y + 5x -
[image: image1060.wmf]2

1


Tính M + N

P = x2y + x3 – xy2 +3

Q = x3 + x2y – xy – 6

P + Q = x2y + x3 – xy2 +3 + x3 + x2y – xy – 6

=  2x3 + x2y – xy – 3

?1/sgk

	
	GV: Yêu cầu HS tự nghiên cứu cách làm bài của SGK, sau đó gọi HS lên bảng trình bày 

GV: Yêu cầu HS giải thích các bước làm của mình.

GV: Giới thiệu kết quả là tổng của hai đa thức M và N.

GV:Cho hai đa thức P  và Q, yêu cầu học sinh tính tổng.

GV: Yêu cầu HS làm?1 tr 39 SGK
	HS: Cả lớp tự đọc SGK

HS: Một em lên bảng trình bày 

HS: Giải thích các bước làm:

- Bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+”

- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng.

HS: 2HS lên bảng trình bày 

HS: Cả lớp làm vào vở.
	

	15’
	HĐ 2: Trừ hai đa thức:
	2. Trừ hai đa thức:
P = 5x2y – 4xy2 + 5x – 3

Q = xyz – 4x2y + xy2 + 5x – 
[image: image1061.wmf]2

1


P + Q = (5x2y – 4xy2 + 5x – 3) -  (xyz – 4x2y + xy2 + 5x – 
[image: image1062.wmf]2

1

)

= 9x2y - 5xy2 - xyz – 2
[image: image1063.wmf]2
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Baøi 31 tr40 SGK

Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3x2 + 5xy –1 

N = 5x2  + xyz –5x +3 – y

Tính M + N; M – N; N – M 

Nhận xét gì về M – N và N– M ?

Giải:

M + N = 4xy – 2x2 –y + 2

M – N = 2xyz + 10xy – 8x2 + y –4

N – M = -2xyz - 10xy + 8x2 - y +4

Nhận xét: M – N và N – M là hai đa thức đối nhau.

?2/sgk

	
	GV: Viết hai đa thức P và Q lên bảng 

GV: Viết phép trừ hai đa thức P và Q,

H: Thực hiện tiếp như thế nào ?

H: Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ cần lưu ý điều gì ?

GV: Giới thiệu P – Q là hiệu hai đa thức P và Q 

GV: Nêu bài 31 tr 40 SGK

GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm 

GV: Kiểm tra kết quả của vài nhóm và nhận xét 

GV: Cho HS làm ?2  

GV: Gọi hai HS lên bảng viết kết quả .
	HS: Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn đa thức.

HS: Phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc.

HS: Lên bảng trình bày

HS: Hoạt động theo nhóm

HS: Đại diện nhóm trình bày 

HS: Nhận xét 

HS: Hai em lên bảng trình
	

	45’
	HĐ 3: Củng cố – luyện tập:
	Bài 29 tr 40 SGK 

a) (x + y) + (x – y) = x + y + x – y = 2x

b) (x + y) – (x – y) = x + y – x + y = 2y

Baøi 32 tr 40 SGK

a) Vì P +(x2 – 2y2) = x2 – y2 +3y2 – 1

Neân : P = (x2 – y2 + 3y2 – 1) - (x2 – 2y2)

= x2 – y2 + 3y2 – 1 - x2 – 2y2
= 4y2 – 1.

b) Vì Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5

Neân: Q = (xy + 2x2 – 3xyz + 5) + (5x2 – xyz)

= xy + 2x2 – 3xyz + 5 + 5x2 – xyz

= 7x2 – 4xyz + xy + 5

Baøi 33 tr 40 SGK

a) M + N = (x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3) + (3xy3 - x2y + 5,5x3y2)

= x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 + 3xy3 - x2y + 5,5x3y2
= 3,5 xy3 – 2,5 x3y2 + x3
b) P + Q = (x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2) + (x2y3 + 5 – y2)

= x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 + x2y3 + 5 – y2
= x5 + xy – 0,7 y2 +3

Baøi 35 tr 40 SGK:

* M + N = (x2 – 2xy + y2) + (y2 + 2xy + x2 +1)

= x2 – 2xy + y2 + y2 + 2xy + x2 +1

= 2x2  + 2y2 + 1

* M – N = (x2 – 2xy + y2) - (y2 + 2xy + x2 +1)

= x2 – 2xy + y2 - y2  - 2xy - x2 – 1

= -4xy – 1

* N – M = (y2 + 2xy + x2 + 1) - (x2 – 2xy + y2)

= y2 + 2xy + x2 + 1 - x2 + 2xy - y2
= 4xy + 1

	
	H: Nêu các bước cộng, trừ đa thức.

GV: Nêu bài 29 tr 40 SGK 

GV: Gọi hai HS lên bảng thực hiện câu a và câu b.

GV: Nêu bài 32 tr 40SGK câu a

H: Muốn tìm đa thức P ta làm như thế nào ?

H: Bài toán trên còn cách tính nào không ?

GV: yêu cầu HS thực hiện

GV: Tương tự gọi 1HS lên bảng làm câu b.

GV: Nhận xét.

Bài 33 tr 40 SGK

Tính tổng hai đa thức.

a) M = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3
Và

N = 3xy3 - x2y + 5,5x3y2
b) P = x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2

Và

Q = x2y3 + 5 – y2
GV: Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập.

GV: Gọi HS nhận xét.

GV: Nhận xét.

GV: Nêu bài 35 tr 40 SGK

GV: yêu cầu HS làm vào vở.

GV: Bổ sung thêm câu

c) Tính N –M 

GV: gọi 3 HS lên bảng trình bày 

GV: nhận xét 

GV: yêu cầu HS nhận xét về kết quả của hai đa thức: M – N và N – M.
	HS: Trả lời câu hỏi.

HS: Hai HS lên bảng thực hiện

HS: Vì P +(x2 – 2y2) = x2 – y2 +3y2 – 1

Nên P là hiệu của hai đa thức :

x2 – y2 +3y2 – 1 và (x2 – 2y2)

HS:thu gọn đa thức vế phải trước rồi tính.

HS: lên bảng thực hiện.

HS: Nhận xét.

HS: Đọc kĩ đề bài.

HS1 làm câu a.

HS2 làm câu b.

2HS lên bảng thực hiện.

HS: Nhận xét

HS: 3 em lên bảng làm bài, mỗi HS làm một câu 

HS: cả lớp làm vào vở 

HS: nhận xét 

HS: đa thức M – N và N – M có từng cặp hạng tử đồng dạng trong hai đa thức có hạng tử đối nhau.
	



4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau: (4’)

· Bài tập 34, 35 tr 40 SGK

· Bài 29; 30 tr 13; 14 SBT

· Chú ý quy tắc bỏ dấu ngoặc

· Ôn lại quy tắc cộng trừ số hữu tỉ

· Tiết sau Luyện tập.

----------(((---------

I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 
HS được củng cố kiến thức về đa thức ; cộng, trừ đa thức .


2. Kĩ năng: 
HS được rèn luyện kỹ năng tính tổng, hiệu các đa thức, tính giá trị biểu thức .


3. Thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên: 
Bảng phụ, bài tập. 


Học sinh: 
Học thuộc bài, Bảng nhóm 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)



Kiểm tra sĩ số, tác phong, đạo đức học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: (10’)

HS 1: Chữa bài 34 tr 40 SGK.



Tính tổng hai đa thức:




a) 
[image: image1064.wmf]22223

Pxyxy5xyx

=+-+

 và 
[image: image1065.wmf]2222

Q3xyxyxy

=-+





b) 
[image: image1066.wmf]3222

Mxxyyxy2

=++--

 và 
[image: image1067.wmf]222

Nxy5y

=+-



HS 2: Chữa bài 29 tr 13 SBT.



Tính đa thức A biết:




a) 
[image: image1068.wmf]2222

A(xy)5x3yxy

++=+-





b) 
[image: image1069.wmf]2222

A(xyxy)xy

-+-=+



3. Bài mới:


a) Giới thiệu bài:


b) Tiến trình tiết dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	8’

9’

7’

8’


	HĐ: Luyện tập:

GV: Nêu bài 35 tr 40 SGK

GV: Yêu cầu HS làm vào vở.

GV: Bổ sung thêm câu

d) Tính N –M 

GV: Gọi 3 HS lên bảng trình bày 

GV: Nhận xét 

GV: Yêu cầu HS nhận xét về kết quả của hai đa thức: M – N và N – M.

GV: Nêu bài 36 tr 41 SGK 

H: Muốn tính giá trị của mỗi đa thức ta làm thế nào ?

GV: Cho HS cả lớp làm vào vở, gọi 2 HS lên bảng làm.

GV: Nhận xét 

GV: Nêu bài 38 tr 41 SGK

H: Muốn tìm đa thức C để C + A = B ta làm thế nào ?

GV: Gọi hai HS sinh lên bảng trình bày 

GV: Yêu cầu HS xác định bậc của đa tbức hai câu a và b.

GV: Nêu bài 33 tr 14 SBT

H: Có bao nhiêu cặp giá trị (x; y) để giá trị của đa thức 2x – y + 1 bằng 0?

GV: Gọi HS lên bảng trình bày

GV: Nhận xét 
	HS: 3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một câu 

HS: Cả lớp làm vào vở 

HS: Nhận xét 

HS: Đa thức M – N và N – M có từng cặp hạng tử đồng dạng trong hai đa thức có hạng tử đối nhau.

HS: Thu gọn đa thức, sau đó thay các giá trị của biến vào đa thức rồi thực hiện các phép tính.

HS: Cả lớp làm vào vở, hai HS lên bảng làm.

HS: Nhận xét

HS: Ta chuyển vế C = B – A 

HS: Hai HS lên bảng thực hiện

HS: Có vô số cặp giá trị (x;y)

HS: Nêu một vài ví dụ

HS: Lên bảng trình bày

HS: Nhận xét 
	Bài 35 tr 40 SGK:

M + N = (x2 – 2xy + y2) + (y2 + 2xy + x2 +1)

= x2 – 2xy + y2 + y2 + 2xy + x2 +1

= 2x2  + 2y2 + 1

M – N = (x2 – 2xy + y2) - (y2 + 2xy + x2 +1)

= x2 – 2xy + y2 - y2  - 2xy - x2 – 1

= -4xy – 1

N – M = (y2 + 2xy + x2 + 1) - (x2 – 2xy + y2)

= y2 + 2xy + x2 + 1 - x2 + 2xy - y2
= 4xy + 1

Baøi 36 tr 41 SGK:

a) x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3
= x2 + 2xy + y3
Thay x = 5 và y = 4 ta có:

x2 + 2xy + y3 = 52 + 2.5.4 + 43
= 25 + 40 + 64

= 129

b)  xy – x2y2 + x4y4 + - x6y6 + x8y8
tại x = -1 và y = -1

xy – x2y2 + x4y4 + - x6y6 + x8y8

= xy – (xy)2 + (xy)4 – (xy)6 + (xy)8
mà xy = (-1).(-1) = 1

vậy giá trị của biểu thức:

= 1 – 12 + 14 – 16 + 18
= 1 – 1 + 1 – 1 + 1

= 1

Baøi 38 tr 41SGK

a) C = A + B 

C = (x2 – 2y + xy + 1) + (x2 + y –x2y2 – 1)

 = x2 –2y + xy +1+ x2 + y –x2y2 –1

= 2x2 - x2y2 + xy – y

b)  C + A = B 
[image: image1070.wmf]Þ

 C = B - A

C = (x2 + y –x2y2 – 1) - (x2 – 2y + xy + 1)

= x2 + y –x2y2 –1 - x2 + 2y -xy – 1

= 3y - x2y2 – xy – 2

Baøi 33 tr 14 SBT

a) có vô số cặp giá trị (x; y) để giá trị của đa thức bằng 0

Ví dụ: với x = 1; y =  -1 ta có:

2x + y – 1 = 2.1 + (-1) – 1 = 0

b) có vô số cặp giá trị (x; y)  để giá trị của đa thức x – y – 3 bằng 0.

Ví dụ: x = 0 ; y = -3



4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau:  (2’)

· Bài 31; 32 tr 14 SBT

· Đọc trước bài “Đa thức một biến”

Tiết: 59
I . MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: 
HS biết được kí hiệu đa thức một biến và biết sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm hoặc tăng của biến.


2. Kĩ năng: 
Biết tìm bậc, các hệ số, hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến.


3. Thái độ: 
Biết kí hiệu giá trị của đa thức tại một giá trị cụ thể của biến.

II . CHUẨN BỊ:


Giáo viên: 
Bảng phụ, phấn màu.


Học sinh: 
Ôn tập khái niệm đa thức, bậc của đa thức, cộng trừ các đơn thức đồng dạng.

III . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)




Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ:  6’


HS : Chữa bài 31 tr 14 SBT.



Tính tổng của hai đa thức sau:




a) 5x2y – 5xy2 + xy 

và 

xy – x2y2 + 5xy2



b) x2 + y2 + z2 

và 

x2 – y2 + z2



3. Bài mới:




a) Giới thiệu bài:




b) Tiến trình bài dạy:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	13’


	HĐ 1: 1. Đa thức một biến:
	1. Đa thức một biến:

- Đa thức một biến là tổng của những đơn thức có cùng một biến.

Ví dụ: A = 7y2 –3y + 
[image: image1071.wmf]2

1

 là đa thức của biến y

 B = 2x5 – 3x +7x2 + 4x5 + 
[image: image1072.wmf]2

1

 là đa thức của biến x.

Kí hiệu: 

A(y) là đ thức của biến y 

B(x) là đ thức của biến y

Giá trị của A(y) tại y = 1 kí hiệu A(1); giá trị của B(x) tại x = -1 kí hiệu B(-1).

?1/ sgk
A(5) = 7.(5)2 –3.(5) + 
[image: image1073.wmf]2

1

= 160
[image: image1074.wmf]2

1


B(-2) =2.(-2)5 –3.(-2) +7.23 +4.25 +
[image: image1075.wmf]2

1

 =  -241
[image: image1076.wmf]2

1


?2 . A(y) là đa thức bậc 2

       B(x) là đa thức bậc 5

Bài 43 tr43 SGK:

a) Đa thức bậc 5

b) Đa thức bậc 1 

c) Đa thức bậc 3

d) Đa thức bậc 0.

	
	H: Hãy cho biết đa thức trên có mấy biến số và tìm bậc của mỗi đa thức đó.

GV: Hãy viết các đa thức một biến.

GV: Chỉ vào một số đa thức HS viết hỏi thế nào là đa thức một biến?

H: Hãy giải thích tại sao 
[image: image1077.wmf]2

1

 được coi là đơn thức của biến y.

GV: Vậy mỗi số được coi là một đa thức một biến.

GV: Giới thiệu các kí hiệu.

GV: Yêu cầu HS thực hiện ?1
GV: Kiểm tra kết quả của vài HS.

GV: Nhận xét 

GV: Yêu cầu HS thực hiện ?2
H: Vậy bậc của biến là gì ?

GV: Nêu bài 43 tr 43 SGK

(Đề bài đưa lên bảng phụ)
	HS: Đa thức trên có hai biến: x và y; có bậc 3.

HS: Lần lượt viết các đa thức một biến. Mỗi nhóm viết mỗi đa thức một biến với các biến khác nhau.

HS: Nêu định nghĩa đa thức một biến.

HS: Coi 
[image: image1078.wmf]2

1

= 
[image: image1079.wmf]2

1

y0 nên 
[image: image1080.wmf]2

1

 được coi là đơn thức của biến y.

HS: Nghe và ghi bài

HS: Thực hiện ?1  trên bảng 

HS: Cả lớp làm vào vở

HS: Nhận xét 

HS: Trả lời 

HS: Trả lời 
	

	10’
	HĐ 2: 2. Sắp xếp một đa thức:
	2. Sắp xếp một đa thức:

?3 . B(x) = 
[image: image1081.wmf]2

1

 - 3x + 7x3 + 6x5 (luỹ thừa tăng của biến)

              = 6x5 + 7x3 – 3x +
[image: image1082.wmf]2

1

 (luỹ thừa giảm của biến)

?4 . Q(x) = 4x3 –2x +5x2 –2x3 +1 --2x3
   = (4x3 –2x3 –2x3) + 5x2 –2x +1

      = - x2 + 2x –10

R(x) = -x2 +2x4 +2x –3x4 –10 +x4
     = (2x4 –3x4 +x4) –x2 + 2x –10

       =  -x2 + 2x  - 10

* Đa thức bậc 2 biến x có dạng:

   ax2 + bx + c, trong đó a, b, c là các số cho trước a
[image: image1083.wmf]¹

0.

	
	GV: Yêu cầu HS tự đọc SGK rồi trả lời câu hỏi sau:

- Để sắp xếp các hạng tử của một đa thức, trước hết ta thường phải làm gì?

- Có mấy cách sắp xếp các hạng tử của đa thức ? Nêu cụ thể .

-Thực hiện ?3 tr 42 SGK

GV: Yêu cầu HS làm ?4       

GV: Hãy nhận xét về bậc của đa thức Q(x) và R(x).

HS: Hãy chỉ ra các hệ số a, b, c trong các đa thức Q(x), R(x).

GV: Ta gọi các số a, b, c như vậy gọi là các hằng số.


	HS: Thảo luận nhóm và lần lựơt trả lời các câu hỏi:

- Trước hết ta thường phải thu gọn đa thức.

- Có hai cách sắp xếp đa thức, đó là sắp xếp theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến.

HS: Làm ?3  vào bảng phụ .

HS: Hai HS lên bảng trình bày, mỗi HS sắp xếp một đa thức .

HS: Nêu nhận xét 

HS: Chỉ ra các hệ số a, b, c.
	

	7’
	HĐ 3: 3. Hệ số:
	3. Hệ số:
P(x) = 6x5 + 7x3 – 3x +
[image: image1084.wmf]2

1


 6 được gọi là hệ số cao nhất 


[image: image1085.wmf]2

1

gọi là hệ số tự do



	
	GV: Nêu đa thức P(x)

GV: Yêu cầu HS đọc to phần xét đa thức P(x) trong SGK

GV: Nêu Chú ý  SGK
	HS: Đọc to phần xét đa thức trong SGK.


	

	5’
	HĐ 4: Luyện tập:
	Bài 39 tr 43 SGK:

a) P(x) = 2 + 5x2 – 3x3 + 4x2 – 2x – x3 + 6x5
= 6x5 + (-3x3 –x3) +(5x2 + 4x2) –2x +2

= 6x5 –4x3 +9x2 –2x +2.

b) Hệ số của luỹ thừa bậc 5 là 6.

    Hệ số của luỹ thừa bậc 3 là 4.

    Hệ số của luỹ thừa bậc 2 là 9.

    Hệ số của luỹ thừa bậc 1 là –2 .

    Hệ số tự do là 2.

 c) Bậc của đa thức P(x) là bậc 5.

   Hệ số cao nhất của P(x) là 6.

	
	GV: Nêu bài 39 tr 43 SGK

(Đề bài đưa lên bảng phụ)

GV: Gọi 3HS lên bảng trình bày

GV: Nhận xét.
	HS: 3HS lên bảng trình bày, mỗi HS một câu.

HS: Nhận xét.
	



4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau:  (2’)

· Nắm vững cách sắp xếp, kí hiệu đa thức. Biết tìm bậc và các hệ số của đa thức.

· Bài tập 40, 41, 42 tr 43 SGK và bài 34, 35, 36 tr 14 SBT.

· Đọc trước bài “ Cộng, trừ đa thức một biến”.

----------(((---------
Tiết 60
 
LUYỆN TẬP 
  I   Mục tiêu :

*Kiến thức: Củng cố  sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm hoặc tăng của biến . 

*Kĩ năng: Biết tìm bậc , các hệ số , hệ số cao nhất và hệ số tự do

         *Giáo dục tư tưởng: có ý thức phấn đấu trong học tập, tích cực xây dựng bài

  II Chuẩn bị :

GV : giáo án + SGK

HS : làm trước bài tập

 III  Tiến trình lên lớp .

1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp

2. Kiểm tra bài cũ: thế nào là đa thức một biến? Cho ví dụ?  
3. Bài mới:

	Họat động  của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:

Gv: Cho hs đọc bài 40(sgk/43)

Hs: đọc

Hs1: sắp xếp theo luỹ thừa giảm dần

Hs2: sắp xếp theo luỹ thừa tăng dần

Hs3: chỉ ra các hệ số khác 0

hoạt động 2: 

gv: cho hs hoạt động nhóm bài 42(sgk/43) trong 3 phút.

Hs: hoạt động nhóm

Gv: nhận xét và đánh giá

Hoạt động 3:

Gv: cho hs đọc bài 41(sgk/43)

Hs: đọc

Gv: thế nào là hệ số cao nhất, hệ số tự do?

Hs: trả lời

2 hs lên bảng viết đa thức theo bài

gv: cho hs đọc bài 43(sgk/43)

hs: đọc

gv: bậc của đa thức là gì?

Hs: trả lời

Gv: lần lượt cho hs trả lời miệng có giải thích
	bài 40(sgk/43)

a/ P(x) = 2 +5x2-3x3+4x2-2x-x3+6x5
        = 2 +(5x2+4x2 ) +(-3x3-x3)+6x5-2x

         = 2 +   9x2              -4x3   + 6 x5-2x 

        = 6 x5   -4x3 +   9x2  -2x +2                                            

b/ các hệ số khác 0 của đa thức P(x) là 6; -4; 9; -2; 2

bài 42(sgk/43)

(hs tự trình bày)

bài 41(sgk/43)

(hs tự viết)

bài 43(sgk/43)


4/ Củng cố :

· Đa thức 1 biến là gì ?

· Muốn tìm bậc , tìm hệ số cao nhất , hệ số tự do ta làm như thế nào ?

5/  Dặn dò : xem lai các bài tập đã giải

Để cộng trừ đa thức một biến ta làm như thế nào?
                   
I
Tiết: 61

I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức: HS biết cộng trừ đa thức một niến theo hai cách:


    


+ Cộng, trừ đa thức theo hàng ngang.


    


+ Cộng trừ đa thức đã sắp xếp theo cột dọc.

2. Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng cộng, trừ đa thức: bỏ ngoặc, thu gọn đa thức, sắp xếp các hạng tử của đa thức theo cùng một thứ tự, biến trừ thành cộng.

3. Thái độ: Rèn luyện kĩ năng tính toán, tính nhẩm, tính nhanh khi giải toán.

II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên: 
Thước thẳng, phấn màu.


Học sinh: 
Ôn tập quy tắc bỏ dấu ngoặc, thu gọn các đơn thức đồng dạng; cộng, trừ đa thức

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)




Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: (8’)


HS 1: 
Chữa bài 40 tr 43 SGK


HS 2: 
Chữa bài 42 tr 43 SGK


3. Bài mới:



a) Giới thiệu bài:



b) Tiến trình tiết dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	12’
	HĐ1: Cộng hai đa thức một biến:
	1.Cộng hai đa thức một biến:

Cho hai đa thức:

P(x) = 2x5 + 5x4 – x3 + x2 – x – 1

Q(x) = - x4 + x3 + 5x + 2.

Tính P(x) + Q(x)

Caùch 1:

P(x) + Q(x) = (2x5 + 5x4 – x3 + x2 – x – 1) + (- x4 + x3 + 5x + 2)

= 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + 1

Caùch 2:

     P(x)    = 2x5 + 5x4 – x3 + x2 –  x – 1

    Q(x)    =         - x4  + x3        + 5x + 2.


P(x)+Q(x)=2x5+ 4x4         + x2 + 4x + 1

Baøi 44 tr 45 SGK:

Caùch 1: 

P(x) + Q(x) = (-5x3 - 
[image: image1086.wmf]3

1

+ 8x4 +x2) + (x2 –5x –2x3 +x4 -
[image: image1087.wmf]3

2

)= -5x3 -
[image: image1088.wmf]3

1

+ 8x4 + x2 +x2 –5x –2x3 +x4 -
[image: image1089.wmf]3

2

 = (8x4 + x4) + (-5x3 –2x3) + (x2 + x2) + (-5x) + (- 
[image: image1090.wmf]3

1

-
[image: image1091.wmf]3

2

)

= 9x4 – 7x3 + 2x2 – 5x –1.

Caùch 2:

          P(x) = 8x4 - 5x3 + x2          - 
[image: image1092.wmf]3

1


         Q(x) =  x4  – 2x3 + x2 -  5x - 
[image: image1093.wmf]3

2



P(x)+Q(x) = 9x4 –7x3 + 2x2 –5x - 1

	
	GV: Nêu ví dụ tr 44 SGK

GV: Gọi HS lên bảng tính tổng hai đa thức theo cách đã biết.

GV: Nhận xét

GV: Ngoài cách làm trên, ta còn có thể cộng hai đa thức theo cột dọc (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột)

GV: Yêu cầu HS làm bài 44 tr 45 SGK (chú ý cách sắp xếp theo cùng một thứ tự và đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột)

GV: Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng 

GV: Nhận xét 

GV: Tuỳ từng trường hợp cụ thể ta có thể áp dụng các cách cho phù hợp.
	HS: Cả lớp làm vào vở

HS: Lên bảng trình bày

HS: Nhận xét 

HS: Nghe giảng và ghi bài 

HS: Nửa lớp làm cách 1, nửa lớp làm cách 2

HS: Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

HS: Các nhóm nhận xét
	

	12’
	HĐ2: Trừ hai đa thức một biến:
	2. Trừ hai đa thức một biến:

Tính P(x) – Q(x)

Caùch 1: 

P(x) – Q(x) = (2x5 +5x4 –x3 +x2 –x –1) – (-x4 +x3 +5x +2)

= 2x5 +  6x4 – 2x3 + x2 – 6x – 3

Caùch 2:

        P(x) =  2x5 +5x4 – x3 +                               x2 – x – 1

       

      Q(x) =           -x4 + x3         + 5x +2


P(x)-Q(x) =2x5 +6x4 –2x3+ x2 - 6x –3

	
	GV: Yêu cầu HS tự giải theo cách đã học ở §6, đó là cách 1

H: Quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu trừ?

GV: Hướng dẫn HS làm cách 2 (sắp xếp đa thức theo cùng một thứ tự, đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột)

H: Muốn trừ đi một số ta làm thế nào?

GV: Cho HS trừ từng cột rồi điền dần vào kết quả.

GV: Để cộng, trừ hai đa thức một biến ta làm theo những cách nào?

GV: Nêu Chú ý tr 45 SGK
	HS: Tự làm vào vở, một HS lên bảng trình bày 

HS: Trả lời

HS: Ta cộng với số đối của nó.

HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.

HS: Theo hai cách 

HS: Nhắc lại hai cách 
	

	10’
	HĐ 3: Luyện tập – Củng cố:
	?1 .
Kết quả:

M(x) + N(x) = 4x4 + 5x3 –6x2 –3

M(x) – N(x) = -2x4 + 5x3 + 4x2 +2x + 2

Baøi 45 tr 45 SGK:

a) Q(x) = x5 –2x2 +1 – P(x)

= x5 –2x2 +1- (x4 –3x2 –x +
[image: image1094.wmf]2

1

)

= x5 - x4 + x2 + x + 
[image: image1095.wmf]2

1


b) R(x) = P(x) – x3
= x4 –3x2 – x +
[image: image1096.wmf]2

1

 - x3
= x4 - x3– 3x2 – x +
[image: image1097.wmf]2

1



	
	GV: Yêu cầu HS làm ?1 

GV: Cho nửa lớp tính M(x) + N(x) và M(x) – N(x) theo cách 1; nửa lớp tính M(x) + N(x) vàM(x) – N(x) theo cách 2

GV: Nêu bài 45 tr 45 SGK

GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm

GV: Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

GV: Nhận xét
	HS: Hai em lên bảng tính M(x) + N(x) theo hai cách.

HS: Hai em khác lên bảng tính M(x) –N(x) theo 2 cách.

HS: Hoạt động theo nhóm 

HS: Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

HS: Các nhóm nhận xétS HSHHHHH
	


4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau:  (2’)

· Làm bài tập 44, 46, 48, 50, 52 tr 45, 46 SGK

· Nhắc nhở HS: - Khi thu gọn cần đồng thời sắp xếp đa thức theo cùng một thứ tự.

                         - Khi cộng, trừ các đơn thức đồng dạng, chỉ cộng trừ các hệ số, phần biến giữ nguyên.

----------(((---------
Tiết: 62

I. MỤC TIÊU: 


1. Kiến thức: HS được củng cố kiến thức về đa thức một biến, cộng trừ đa thức một biến.


2. Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng sắp xếp đa thức theo luỹ thừa tăng hoặc giảm của biến và tính tổng hiệu các đa thức.

3. Thái độ: Rèn luyện kĩ năng tính toán, tính nhẩm, tính nhanh khi giải toán.

II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập.


Học sinh: Ôn tập quy tắc bỏ dấu ngoặc, thu gọn các đơn thức đồng dạng; cộng, trừ đa thức. Bảng nhóm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)



Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: (12’)


HS 1: Chữa bài 44 tr 45 SGK



Cho hai đa thức: 

và 
[image: image1098.wmf]342
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Tính P(x) + Q(x) và  P(x) - Q(x).


HS 2: Chữa bài 48 tr 46 SGK



Chọn kết quả mà em cho là kết quả đúng.



(2x3-2x + 1) – (3x2 + 4x – 1) = ?




2x3 + 3x2 – 6x + 2




2x3 -  3x2 – 6x + 2




2x3 + 3x2 + 6x + 2




2x3 -  3x2 – 6x + 2



3. Bài mới:



a) Giới thiệu:



b) Tiến trình bài dạy: 

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	30’
	HĐ: Luyện tập:

GV: Nêu bài 50 tr 46 SGK

GV: Yêu cầu hai HS lên bảng thu gọn hai đa thức N, M và hai HS khác lên bảng tính.(Gợi ý HS tính theo cách 1)

GV: Gọi 2HS lên bảng tính.

.

GV: Kiểm tra kết quả của vài em khác 

GV: nhận xét 

GV: Nêu bài 51 tr46 SGK

GV: Yêu cầu 2 HS lên bảng thu gọn đa thức và sắp xếp đa thức.

GV: Gọi hai HS khác lên bảng làm 

GV: Nhận xét 

GV: Nêu bài 52 tr 46 SGK

H: Nêu kí hiệu giá trị của đa thức P(x) tại x = -1.

GV: Yêu cầu 3 HS lên bảng tính   P(-1); P(0); P(4).

GV: Nhận xét

GV: Nêu bài 53 tr 46 SGK

GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm

GV: Nhắc nhở, kiểm tra bài của các nhóm 

GV: Nhận xét 

GV: Treo bảng phụ bài làm sau của bạn Vân, hỏi bài làm của bạn có đúng không? Tại sao ?

GV: Yêu cầu HS lên bảng sửa cho đúng.

GV: Nhận xét.
	HS: Hai HS lên bảng thu gọn đa thức 

HS: Hai HS khác lên bảng tính 

HS: Cả lớp làm vào vở 

HS: Nhận xét 

HS: Hai HS lên bảng thu gọn và sắp xếp đa thức.

HS: Hai HS khác lên bảng thực hiện phép tính.

HS: Nhận xét


HS: Giá trị của đa thức P(x) tại x = -1 kí hiệu là P(-1)

HS: 3 HS lên bảng tính 

HS: Cả lớp làm vào vở

HS: Nhận xét 

HS: Hoạt động theo nhóm 

HS: Đại diện các nhóm lên bảng treo bảng nhóm và trình bày 

HS: Nhận xét

HS: Đọc kĩ đề bài và làm vào vở 

HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi 

HS: Nghe và nhận xét câu trả lời của bạn.

HS: Lên bảng sửa cho đúng 

HS: Nhận xét.
	Bài 50 tr 46 SGK:

N = -y5 +(15y3 –4y3) + (5y2 –5y2) – 2y 

   = -y5 + 11y3 – 2y.

M = (y5 + 7y5) + (y3 – y3) + (y2 – y2) – 3y + 1.

    = 8y5 – 3y + 1

N + M = (-y5 +11y3 –2y) + (8y5 –3y +1)

   = -y5 +11y3 –2y + 8y5 –3y +1

   = 7y5 + 11y3 – 5y + 1

N – M = (-y5 +11y3 –2y) - (8y5 –3y +1)

   = -y5 +11y3 –2y - 8y5 –3y +1

   =  -9y5 + 11y3+ y –1.

Baøi 51 tr46 SGK:

P(x) = -5 + (3x2 – 2x2) + (-3x3 – x3) + x4 –x6  = -5 + x2 – 4x3 + x4 – x6

Q(x) = - 1 +x +x2 + (x3 – 2x3) –x4 + 5x5
  = -1 +x + x2 – x3 – x4 + 2x5.

    P(x)    =  -5      + x2 – 4x3 + x4        - x6
   Q(x)     = -1 +x + x2  - x3   – x4 + 2x5

P(x)+Q(x) = -6 +x+2x2-5x3          +2x5 –x6
    P(x)      =  -5       + x2 - 4x3 + x4      – x6
    Q(x)     =  -1 +x + x2   - x3  – x4 + 2x5
P(x)-Q(x) = -4  -x         -3x3 +2x4 –2x5 –x6

Baøi 52 tr 46 SGK

P(-1) = (-1)2 – 2(-1) – 8 = -5

P(0) =  02 – 2.0 – 8 = -8

P(4) = 42 – 2.4 – 8 = 0

Baøi 53 tr 46 SGK:

P(x) = x5 –2x4 +x2 –x + 1

Q(x) = 6 –2x +3x3 + x4 –3x5
a) Tính P(x) – Q(x):

    P(x)    =     x5 –2x4        +x2 –x + 1

    Q(x)    = –3x5 + x4 +3x3      –2x +6 


P(x)-Q(x)= 4x5 -3x4   -3x3+x2  +x  -5

    Q(x)   = –3x5  + x4 +3x3     –2x +6

    P(x)    =     x5 –2x4        +x2 –x + 1

Q(x)-P(x)= -4x5 +3x4   +3x3-x2  -x  +5

Nhận xét: Các hạng tử cùng bậc của hai đa thức có hệ số đối nhau.

Bài tập:

1) Cho P(x)  = 3x2 + x - 1

             Q(x) = 4x2 – x + 5

P(x) – Q(x) = (3x2 + x –1) – (4x2 –x +5)

                   = 3x2 + x –1– 4x2 –x +5

                   = -x4 + 4

2) A(x) = x6 – 3x4 + 7x2 +  4

a)Đa thức A(x) có hệ số cao nhất là 7 vì 7 là hệ số lớn nhất trong các hệ so.á

b) Đa thức A(x) là đa thức có bậc 4.

Trả lời:

1) Bạn Vân lảm sai vì khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “-“ bạn chỉ đổi dấu hạng tử đầu tiên mà không đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc.

2) 

a)Sai, vì hệ số cao nhất của đa thức là hệ số của luỹ thừc bậc cao nhất của đa thức đó. Hệ số cao nhất là 1

b) Sai, vì bậc của đa thức một biến là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó. Đa thức A(x) có bậc 6.


4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau:  (2’)

· Làm bài tập 39, 40, 41,42 tr 15 SBT

· Nhắc nhở HS: Đọc trước bài “Nghiệm của đa thức”, ôn lại “quy tắc chuyển vế “ (Toán 6)

TiÕt 63

      Luyện tập

I) Mục tiêu:

· Học sinh được củng cố kiến thức về đa thức một biến, cộng, trừ đa thức một biến

· Rèn luyện kỹ năng sắp xếp đa thức theo lũy thừa tăng hoặc giảm của biến và tính tổng, hiệu các đa thức

· Rèn tính cẩn thận cho học sinh

II) Phương tiện dạy học:

GV: SGK-th­íc th¼ng-b¶ng phô-phiÕu học tập

HS: SGK-b¶ng nhãm

III) Hoạt động dạy học:

1. Hoạt động 1:       Kiểm tra   (8 phút)




HS1:  Tính: 
[image: image1099.wmf]()()
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HS2:  Chữa BT 48 (SGK)





Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức tìm được ?

2. Hoạt động 2:      Luyện tập   (35 phút)

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Ghi bảng

	-GV yêu cầu học sinh làm bài tập 50 (SGK)

-Gọi 2 học sinh lên bảng thu gọn đa thức N, M

-Gọi 2 học sinh khác lên bảng tính 
[image: image1102.wmf]?
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[image: image1103.wmf]?
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-GV yêu cầu học sinh làm bài 51 (SGK)

-Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến ?

-Tính 
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(Tính theo cột dọc)

-GV yêu cầu học sinh làm bài tập 52 (SGK)

-Viết ký hiệu giá trị của đa thức P(x) tại 
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-Gọi HS lên bảng trình bày bài làm của BT ?

GV yêu cầu học sinh làm bài tập 53 (SGK)

-Tính 
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-Gọi hai học sinh lên bảng làm bài tập

-Có nhận xét gì về hệ số của các đa thức vừa tìm được?

         GV kết luận.
	Học sinh làm bài tập 50 vào vở

-Hai học sinh lên bảng thu gọn 2 đa thức N, M

-Học sinh lớp nhận xét

-Hai học sinh khác lên bảng tính 
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-Học sinh làm tiếp bài 51 (SGK)

-Hai HS lên bảng thu gọn và sắp xếp đa thức

-Hai HS lên bảng tính 
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-HS lớp nhận xét, góp ý

-HS làm tiếp bài tập 52

HS: Giá trị của đa thức P(x) tại 
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-Ba HS lên bảng tính

-HS làm bài tập vào vở

Hai HS lên bảng làm, mỗi học sinh làm một phần

HS: Các hạng tử cùng bậc của 2 đa thức có hệ số đối nhau


	Bài 50 (SGK)  Cho các đa thức:
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a) Thu gọn các đa thức:
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b) Tính: 
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Bài 51 (SGK)  Cho hai đa thức:
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a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến
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b) Tính:
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Bài 52 (SGK)  Tính GTBT của
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Bài 53 (SGK)  Cho hai đa thức:
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Nhận xét: Hệ số của các hạng tử cùng bậc của 2 hiệu trên là các số đối nhau


Hướng dẫn về nhà   (2 phút)

· Xem lại các bài tập đã chữa

· BTVN: 39 -> 42 (SBT)

· Đọc trước bài: “Nghiệm của đa thức một biến”

· Ôn lại: “Quy tắc chuyển vế”
----------(((---------
Tieát 64

I . MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: * HS hiểu được khái niệm nghiệm của đa thức.


* Biết cách kiểm tra xem số a có phải là nghiệm của đa thức hay không (Chỉ cần kiểm tra xem P(a) có bằng 0 hay không).

2. Kĩ năng: 
* HS biết một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm  … hoặc không có nghiệm, số nghiệm của đa thức không vượt quá bậc của nó.

3. Thái độ: 
* Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày logic khi tính toán.

II. CHUẨN BỊ:


Giáo viên: 
Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ.


Học sinh: 
Ôn tập “quy tắc chuyển vế” (Toán 6). Bảng nhóm.

III .  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Ổn định tình hình lớp: (1’)




Kiểm tra sĩ số, tác phong, đạo đức học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: (6’)


HS1: Chữa bài 42 tr.15 SBT.


Kết quả: 

A(x) = 2x5 – 3x4 – 4x3 + 5x2 – 9x + 9


                
A(1) = 2.15 – 3.14 – 4.13 + 5.12 – 9.1 + 9 

                        
A(1) = 2 – 3 – 4 + 5 – 9 + 9 = 0


3. Bài mới:



a) Giới thiệu:


    Trong bài toán bạn vừa làm, khi thay x =  1 ta có A(x)  = 0 , ta nói x = 1 là một nghiệm của đa thức A(x).



b) Tiến trình tiết dạy:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	10’
	HĐ 1: Nghiệm của đa thức một biến:
	1. Nghiệm của đa thức một biến: 

(F – 32) = 0


[image: image1152.wmf]Þ

 F – 32 = 0 
[image: image1153.wmf]Þ

 F = 32

xét đa thức: P(x) = 
[image: image1154.wmf]9

5

x - 
[image: image1155.wmf]9

160


P(32) = 0, ta nói 32 là nghiệm của đa thức P(x).

	
	GV: Nêu bài toán tr 47 SGK

H: Hãy cho biết nước đóng băng ở bao nhiêu độ C? 

GV: Thay C = 0 vào công thức, yêu cầu HS tính F.

GV: Trong công thức trên, thay F bằng x, ta có:

 
[image: image1156.wmf]9

5

(x – 32) = 
[image: image1157.wmf]9

5

x - 
[image: image1158.wmf]9

160


Xét đa thức: P(x) = 
[image: image1159.wmf]9

5

x - 
[image: image1160.wmf]9

160


khi nào P(x) có giá trị bằng 0?

GV: Ta nói x = 32 là nghiệm của đa thức P(x)

H: Khi nào số a là nghiệm của đa thức P(x)?

GV: Đưa khái niệm nghiệm của đa thức lên bảng.

GV: Trở lại đa thức A(x) trong kiểm tra bài cũ, tại sao x= 1 là nghiệm của đa thức A(x)?
	HS: Đọc SGK.

HS: Nước đóng băng ở 00C.

HS: tính F và trả lời bài toán 

HS: P(x) = 0 khi x = 32

HS: Nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0, ta nói x = a là một nghiệm của đa thức P(x).

HS: Nhắc lại khái niệm vài lần.

HS: Vì tại x = 1đa thức A(x) có giá trị bằng 0 hay A(1) = 0.
	

	13’
	HÑ 2: Ví dụ:
	2. Ví dụ:

Cho đa thức P(x) =  2x + 1 

P(-
[image: image1161.wmf]2

1

) = 2.(- 
[image: image1162.wmf]2

1

) + 1= 0


[image: image1163.wmf]Þ

 x = -
[image: image1164.wmf]2

1

 là nghiệm của P(x)

Đa thức : Q(x) = x2 – 1

Q(x) có nghiệm x = 1 và x =  -1.

vì Q(1) = 0 và Q(-1) = 0

Cho đa thức G(x) = x2 + 1

G(x) không có nghiệm vì     x2 
[image: image1165.wmf]³

0 với mọi x. 


[image: image1166.wmf]Þ

 x2 + 1 
[image: image1167.wmf]³

 1 > 0 với mọi x. 

?1
H(2) = 23 –4.2 = 0

H(0) = 03 – 4.0 = 0

H(-2) = (-2)3 – 4.(-2) = 0

Vậy x = 2; x = 0; x= -2 la các nghiệm của đa thức H(x).

?2
a) P(x) = 2x + 
[image: image1168.wmf]2

1


P(
[image: image1169.wmf]4

1

) = 2. 
[image: image1170.wmf]4

1

+ 
[image: image1171.wmf]2

1

= 1

P(
[image: image1172.wmf]2

1

) = 2. 
[image: image1173.wmf]2

1

 + 
[image: image1174.wmf]2

1

 = 1
[image: image1175.wmf]2

1


P(-
[image: image1176.wmf]4

1

) = 2. (-
[image: image1177.wmf]4

1

) + 
[image: image1178.wmf]2

1

 = 0

KL: x = -
[image: image1179.wmf]4

1

là nghiệm của đa thức P(x)

Cách khác: 2x + 
[image: image1180.wmf]2

1

 = 0

                            2x = - 
[image: image1181.wmf]2

1


                              x = - 
[image: image1182.wmf]4

1


b) Q(x) = x2 – 2x – 3

Kết quả: Q(3) = 0; Q(1) = -4; Q(-1) =0

Vậy x = 3; x = -1 là nghiệm của đa thức Q(x).

	
	H: Tại sao x =  -
[image: image1183.wmf]2

1

 là nghiệm của đa thức P(x) ?

H: Hãy tìm nghiệm của đa thức 

Q(x) = x2 – 1? 

H: Hãy tìm nghiệm của đa thức G(x)?

GV: Vậy một đa thức (khác đa thức không) có thể có bao nhiêu nghiệm?

GV: Nêu Chú ý tr 47 SGK, yêu cầu HS đọc lại.

GV: Yêu cầu HS làm ?1
H: Muốn kiểm tra xem một số có phải là nghiệm của đa thức hay không ta làm thế nào?

GV: Yêu cầu HS làm tiếp ?2
H: Làm thế nào để biết trong mỗi số đã cho số nào là nghiệm của đa thức ?

GV: Yêu cầu HS lên bảng trình bày

H: Có cách nào khác để tìm nghiệm của P(x) không? 

GV: Yêu cầu HS lên bảng trình bày câu b.

H: Đa thức Q(x) còn nghiệm nào khác không?
	HS: Trả lời 

HS: Tìm nghiệm và giải thích 

HS: G(x) không có nghiệm vì không có giá trị nào của x để G(x) = 0.

HS: Có thể có một nghiệm, hai nghiệm … hoặc không có nghiệm.

HS: Đọc phần Chú ý

HS: Thay số đó vào x, nếu giá trị cảu đa thức tính được bằng 0 thì số đó là nghiệm của đa thức.

HS: Lần lượt thay giá trị của các số đã cho vào đ thức rồi tính giá trị của đ thức. 

HS: Lên bảng trình bày 

HS: Có thể cho P(x) = 0 rồi tìm x.

HS: Lên bảng trình bày.

HS: Đa thức Q(x) không còn nghiệm nào nữa.
	

	12’
	HĐ 3: Luyện tập – Củng cố:
	Bài 54 tr 48 SGK

a) x = 
[image: image1184.wmf]10

1

không phải là nghiệm của P(x) vì P(
[image: image1185.wmf]10

1

) = 5. 
[image: image1186.wmf]10

1

 + 
[image: image1187.wmf]2

1


P(
[image: image1188.wmf]10

1

) = 1

b) Q(x) = x2 – 4x + 3

Q(1) = 12 – 4.1 + 3 = 0

Q(3) = 32 – 4.3 + 3 = 0


[image: image1189.wmf]Þ

x= 1 và x = 3 là các nghiệm của đa

thức Q(x).

Bài 55 tr 48 SGK:

a) P(y) = 0 ( 3y + 6 = 0

3y       = -6 ( y     = -2

b) y4 
[image: image1190.wmf]³

 0 với mọi y

y4 + 2 
[image: image1191.wmf]³

 2 > 0 với mọi y


[image: image1192.wmf]Þ


 Q(x) không có nghiệm

	
	GV: Khi nào số a là nghiệm của đa thức P(x)?

GV: Nêu bài 54 tr 48 SGK

GV: Gọi 2 HS lên bảng giải

GV: Nhận xét

GV: Nêu bài 55 tr 48.

GV: Gọi hai HS khác lên bảng trình bày lời giải.

GV: Nhận xét
	HS: Trả lời như SGK.

HS: Cả lớp làm vào vở

HS: 2 em lên bảng trình bày 

HS: Nhận xét

HS: 2 em lên bảng trình bày, HS Cả lớp làm vào vở.

HS: Nhận xét
	



4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau:  (2’)

* Làm bài tập 56 tr 48 SGK và bài 43, 44, 46, 47 tr 15, 16 SBT.

* Nhắc nhở HS: Tiết sau ôn tập chương IV . HS làm các câu hỏi ôn tập chương và làm bài tập 57, 58 tr 49 SGK.

Tiết: 63                                                                  LUYỆN TẬP                                                   

I. MỤC TIÊU:


- HS được củng cố kiến thức về khái niệm ghiệm của đa thức một biến, biết kiểm tra một số cho trước có là nghiệm của ột đa thức một biến.


- HS biết tìm nghiệm của một số đa thức một biến, biết chứng minh một đa thức một biến không có nghiệm.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bảng phu 


- Học sinh: Bảng nhóm, bút lông, máy tính bỏ túi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:


1. Ổn định: (1’)


2. Kiểm tra bài cũ: (7’)    


H: - Mỗi số x = 1 ;  x= 7 có phải là một nghiệm của đa thức P(x) = x2  - 8x +7  không?        

           - Chứng tỏ rằng đa thức Q(x) = x2  + 1 không có nghiệm.  


3. Bài mới: 

	Tg
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	4’

5’

8’

10’

4’

4’


	GV: Nêu bài 56/48SGK

H: Hãy cho ví dụ về các đa thức một biến có nghiệm bằng 1?

H: Vậy ai nói đúng?

GV: Nhận xét 

GV: Nêu bài 43/15 SBT 

H: Muốn kiểm tra một số a cho trước có phải là nghiệm của đa thức f(x) không ta làm thế nào ?

GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện.

GV: Nhận xét 

GV: Nêu bài 44/16 SBT

H: Để tìm nghiệm của một đa thức ta làm thế nào?

GV: Yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày.

GV: Nhận xét 

GV: Nêu câu c, yêu cầu HS hoạt động nhóm làm vào bảng nhóm.

GV: Nhận xét 

GV: Nêu 45/16 SBT

H: Một tích chứa hai thừa số bằng 0 khi nào?

GV: Yêu cầu HS lên bảng trình bày.

GV: Nhận xét 

H: Nhận xét gì về x2 +1 ?

GV: Hướng dẫn HS chứng minh 

x2 +1> 0 ( x ( R

H: Hãy tìm nghiệm của đa thức .

GV: Nhận xét 

GV: Nêu 46/ 16 SBT

H: Để chứng tỏ x = 1 là nghiệm của đa thức a.x2 +bx +c ta làm thế nào?

GV: yêu cầu HS 2 em lên bảng trình bày bài tập 46 và bài 47 SBT.

GV: Nhận xét 

GV: nêu bài 48/16 SBT

H: Hãy chỉ ra các hệ số a, b, c của các đa thức đã cho.

H: Nhận xét gì về quan hệ của các hệ số a, b, c của các đa thức.

GV: Yêu cầu HS trình bày.

GV: Nhận xét 
	HS: Đọc to đề bài

HS: Lần lượt cho các ví dụ về đa thức một biến có nghiệm bằng 1.

HS: Trả lời.

HS: Nhận xét 

HS: Kiểm tra xem f(a) có bằng 0 hay không.

HS: hai em lên bảng thực hiện.

HS: Nhận xét 

HS: Cho đa thức đó bằng 0 và giải bài toán tìm x.

HS: 2 em lên bảng trình bày.

HS: Nhận xét 

HS: Hoạt động nhóm làm vào bảng nhóm.

HS: Các nhóm nhận xét 

HS: Khi một trong hai thừa số bằng 0.

HS: Lên bảng trình bày 

HS: Nhận xét 

HS: Trả lời 

HS: Chứng minh.

HS: Lên bảng trình bày.

HS: Nhận xét 

HS: Thay x = 1 vào đa thứ, chứng tỏ đa thức bằng 0.

HS: 2 em lên bảng trình bày bài tập 46 và 47 SBT.

HS: Nhận xét 

HS: Chỉ ra các hệ số.

HS: Trả lời 

HS: Trình bày.

HS: Nhận xét 
	Bài 56/48 SGK:

Bạn Sơn đúng.

VD: 

P(x) = x – 1; Q(x) = 3x - 3

H(x) = (x – 1)(x + 1)

Bài 43/15 SBT:

Đa thức: f(x) = x2  - 4x -5 

Ta có :

f(-1) = (-1)2 -4(-1) -5 = 0

f(5) = 52 -4.5 -5 = 0

Vậy x = -1; x = 5 là hai nghiệm của đa thức f(x).

Bài 44/16 SBT:

a) 2x + 10

 2x + 10 = 0 ( 2x = -10

( x = 
[image: image1193.wmf]10
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Vậy x = -5 là một nghiệm của đa thức   2x + 10

b) 3x - 
[image: image1194.wmf]1

2

 = 0 ( 3x = 
[image: image1195.wmf]1
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( x = 
[image: image1196.wmf]1
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Vậy x = 
[image: image1197.wmf]1
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 là một nghiệm của đa thức   3x - 
[image: image1198.wmf]1
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c) x2 – x = 0 ( x(x – 1) = 0

( 
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Vậy x = 0; x = 1 là hai nghiệm của đa thức x2 – x.

Bài 45/16 SBT:

a) (x – 2)(x + 2) = 0

( 
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Vậy x = 2; x = -2 là hai nghiệm của đa thức (x – 2)(x + 2)

b) (x – 1)(x2 +1) = 0 (1)

Ta coù : x2 ≥ 0 ( x ( R

( x2 +1≥ 1 > 0 ( x ( R

(1) ( x – 1 = 0 ( x  =1 

Vậy x = 1 là nghiệm của đa thức

 (x – 1)(x2 +1)

Bài 46/ 16 SBT:

Thay x = 1 vào đa thức 

a.12 +b.1 +c = a + b + c

Do đó nếu a + b + c = 0 thì x = 1 là một nghiệm của đa thức.

Bài 47/ 16 SBT:

Thay x = - 1 vào đa thức 

a.(-1)2 +b.(-1) + c = a - b + c

Do đó nếu a - b + c = 0 thì x = - 1 là một nghiệm của đa thức.

Bài 48/16 SBT:

a) f(x) = x2 – 5x + 4 có a = 1; b = -5; c = 0

a + b + c = 1 + (-5) + 4 = 0  nên đa thức có một nghiệm x = 1

      b) f(x) = 2x2 + 3x + 1 có a = 2; b = 3; c = 1.

a - b + c = 2 – 3 + 1 = 0 nên đa thức có một nghiệm x = -1.



4. Hướng dẫn về nhà: (2’)


- Xem lại các dạng bài tập đã là và phương pháp giải từng loại bài tập.


- Làm các bài tập 49; 50 /`16 SBT.


- Làm các câu hỏi ôn tập chương IV và các bài tập 58; 60; 62; 63; 64 SGK.
    Tuần 33
Tiết: 66                                                            
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức: Ôn tập hệ thống hoá các kiến thức về biểu thức đại số, đơn thức, đa thức.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết đơn thức, đa thức có bậc xác định, có biến và hệ số theo yêu cầu của đề bài. Tính giá trị biểu thức đại số, thu gọn đơn thức, nhân đơn thức.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.

II.  CHUẨN BỊ :


Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu



Học sinh: Làm câu hỏi ôn tập, bảng nhóm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tình hình lớp: (1’)




Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình ôn tập.

3. Bài mới:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	11’
	HĐ 1: Ôn tập khái niệm về biểu thức đại số, đơn thức, đa thức
	1. Ôn tập khái niệm về biểu thức đại số, đơn thức, đa thức:
1)Biểu thức đại số :

2) Đơn thức:

  2x2y; -2x4y2; 
[image: image1201.wmf]3

1

xy3 ..

  2x2y là đơn thức bậc  3

   -2x4y2 là đơn thức bậc  6

  
[image: image1202.wmf]3

1

xy3 là đơn thức bậc 4

Tìm bậc các đơn thức sau: x; 
[image: image1203.wmf]2

1

; 0

   x là đơn thức bậc 1

  
[image: image1204.wmf]2

1

 là đơn thức bậc 0

   0 được coi là đơn thức không có bậc

3) Đa thức:

 VD: -2x3 + x2 -
[image: image1205.wmf]2

1

x + 3.

    Đ a thức trên có bậc 3

	
	GV: Lần lượt nêu các câu hỏi

GV: Biểu thức đại số là gì? cho ví dụ.

H: Thế nào là đơn thức? Hãy viết một đơn thức của hai biến x, y có bậc khác nhau.

H: Bậc của đơn thức là gì?

H: Hãy tìm bậc của mỗi đơn thức trên ?

GV: Yêu cầu HS tìm bậc các đơn thức khác .

H:Đa thức là gì?

GV: Yêu cầu HS viết một đa thức biến x có 4 hạng tử, hệ số cao nhất là –2 và hệ số tự do là 3.

H: Bậc của đa thức là gì? Tìm bậc của đa thức vừa viết.

GV: Yêu cầu HS viết một đa thức bậc 5 của biến x trong đó có 4 hạng tử, ở dạng thu gọn.
	HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi GV nêu ra.

HS: Nêu định nghĩa và lấy ba ví dụ về biểu thức đại số.

HS: Nêu đ/n đơn thức và cho 3 ví dụ về đơn thức.

HS: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

HS: Tìm bậc các đơn thức 

HS: Trả lời câu hỏi

HS: Trả lời câu hỏi và lên bảng viết đa thức theo yêu cầu.

HS: Trả lời và tìm bậc của đa thức vừa viết.

HS: Lên bảng thực hiện
	

	6’

5’

8’

12’


	HĐ 2: Luyện tập
	1) Tính giá trị biểu thức:

Bài 58 tr 49 SGK:

a)Thay x = 1; y = -1; z = -2 vào biểu thức:

    2.1.(-1) [ 5.12.(-1) + 3.1 – (-2)]

    = -2. [-5 + 3+ 2]  = 0

c) Thay x = 1; y = -1; z = -2 vào biểu thức:

1.(-1)2 + (-1)2.(-2)3 + (-2)3.14

= 1.1 + 1.(-8) + (-8).1

= 1 – 8 – 8  = 15.

Baøi 59 tr 49 SGK:

5x2z

=

=

=

=

=

25x3y2z2

15x3y2z

74x4y3z2

25x4yz

125x5y2z2

-x2yz

-5x3y2z2
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Baøi 62 tr 50 SGK:

P(x) = x5 – 3x2 + 7x4 – 9x3 + x2  - 
[image: image1208.wmf]4

1

x

       = x5 + 7x4 – 9x3 - 2x2  - 
[image: image1209.wmf]4

1

x

Q(x) = 5x4 – x5 + x2 – 2x3 + 3x2 - 
[image: image1210.wmf]4

1


        = – x5 + 5x4 – 2x3 + 4x2  - 
[image: image1211.wmf]4

1


   P(x =   x5 +7x4 –9x3 - 2x2  - 
[image: image1212.wmf]4

1

x

 Q(x)=– x5 + 5x4 –2x3 +4x2          -
[image: image1213.wmf]4

1


P(x)+Q(x)=    12 x4 -11x3 + 2x2 -
[image: image1214.wmf]4

1

x -
[image: image1215.wmf]4

1


P(x)=     x5 + 7x4 –9x3 - 2x2  -
[image: image1216.wmf]4

1

x

Q(x)=– x5 + 5x4–2x3 + 4x2      - 
[image: image1217.wmf]4

1


P(x)+Q(x)=  2x5+2 x4-7 x3 -6 x2-
[image: image1218.wmf]4

1

x -
[image: image1219.wmf]4

1


Baøi 65 tr 51 SGK:

b)B(x) = 3x + 
[image: image1220.wmf]2

1


  3x + 
[image: image1221.wmf]2

1

 = 0( 3x = -
[image: image1222.wmf]2

1


  ( x = -
[image: image1223.wmf]2

1

: 3 = - 
[image: image1224.wmf]6

1


KL:x =-
[image: image1225.wmf]6

1

là nghiệm B(x).

c) M(x) = x2 – 3x + 2

                = x2 – x – 2x + 2

                = x(x – 1) – 2(x – 1)

                = (x – 1).( x – 2)

vậy (x – 1).( x – 2) = 0 khi x – 1= 0 hoặc x – 2 = 0 
[image: image1226.wmf]Þ

x = 1 hoaëc x = 2.

KL: x = 1 và x = 2 là nghiệm của M(x).

e) Q(x) = x2  + x             = x(x + 1)

vậy x(x + 1) = 0 khi x = 0 hoặc x + 1 = 0 
[image: image1227.wmf]Þ

 x = 0 hoặc x = -1.

KL: x = 0 và x = -1 là nghiệm của Q(x)

	
	GV: nêu bài 58 tr 49 SGK

GV: Yêu cầu HS lên bảng thực hiện

GV: Nhận xét

GV: Nêu bài 59 tr 49 SGK

(Đưa đề bài lên bảng phụ)

GV: Yêu cầu 2 HS lên bảng điền vào chỗ trống.

GV: Nhận xét

GV: Nêu bài 62 tr 50 SGK

GV: Để sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa của biến trước hết ta làm gì?

GV: Yêu cầu 2 HS lên bảng sắp xếp 2 đa thức .

GV: Yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện phép tính.

GV: Nhận xét 

GV: Nêu bài 65/51SGK

H: Để kiểm tra xem số nào là nghiệm của đa thức ta làm thế nào?

H: Còn cách nào khác không?

GV: yêu cầu HS hoạt động nhóm 

GV: Lưu ý HS có thể làm một trong 2 cách đã nêu trên.

GV: Yêu cầu HS cả lớp bổ sung để mỗi câu có 2 cách chứng minh.

GV: Câu c và e, nhấn mạnh một tích bằng 0 khi trong tích đó có một thừa số bằng 0.
	HS: Làm vào vở, hai HS khác lên bảng thực hiện mỗi em làm một câu.

HS: Nhận xét 

HS: Hai em lên bảng điền vào chỗ trống

HS: Cả lớp làm vào vở

HS: Nhận xét

HS: Rút gọn đa thức (cộng các đơn thức đồng dạng với nhau)

HS: 2 em lên bảng, mỗi em sắp xếp 1 đa thức 

HS: Nhận xét

HS: 2 em khác tiếp tục lên bảng thực hiện phép tính 

HS: Cả lớp làm vào vở

HS: Nhận xét 


HS: Thay lần lượt các giá trị của biến vào đa thức, nếu tại đó đa thức bắng 0 thì giá trị đó là nghiệm.

HS: Cho đa thức bằng 0 rồi tìm x.

HS: Hoạt động nhóm làm bài tập đã cho.

HS: Đại diện các nhóm lên bảng trình bày.

HS: Các nhóm khác nhận xét 

HS: Lên bảng trình bày 

HS: Nhận xét


	



4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau:  (2’)

· Ôn tập quy tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng ; cộng trừ đa thức, nghiệm của đa thức .

· Bài tập về nhà số 62, 63, 65 tr 50, 51 SGK; bài 51, 52, 53 tr 16 SBT

· Tiết sau Kiểm tra chương IV.

Tiết 65 – 66                                           KIỂM TRA CUỐI NĂM
( Cả đại số và hình học )

Đề Kiểm tra của PGD

Tiết 67


ÔN TẬP CUỐI NĂM (tiết 1)
I. MỤC TIÊU

· Kiến thức:Củng  cố những kiến thức cơ bản của chương III và chương IV.

· Kĩ năng: Lập bảng tần số , tính số trung bình cộng ; cộng , trừ đa thức một biến. 

· Thái độ:Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khi tính toán.

II. CHUẨN BỊ 

GV:Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ.

HS:+) Nắm vững những nội dung cơ bản của chương III và IV.

       +) Bảng nhóm.

       +) Chuẩn bị trước các bài tập: Từ bài 8 đến bài tập 13 trang 90 – 91 SGK.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1) Ổn định lớp: ( 1/)
2) Kiểm tra bài cũ: (6/)
+) GV kiểm tra việc chuẩn bị ôn tập ở nhà của HS. Nhận xét việc học ở nhà của các em.

3) Bài mới:

a) Giới thiệu bài:(1/) Để giúp các em nắm được những vấn đề cơ bản của chương III và IV một cách vững chắc chuẩn bị cho thi HK II. Hôm nay ta tiến hành ôn tập cuối năm ở hai chương trên.

b) Bài mới:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	KIẾN THỨC

	15/
	HÑ 1: Chương III

GV: Cho HS xem lại bảng tóm tắt trang 6 SGK tập II.

GV: Cấu tạo bảng tần số dùng để tính số trung bình cộng của dấu hiệu?

GV: Nêu lại công thức tính số TBC, giải thích các kí hiệu?

GV: Mốt của dấu hiệu là gì?

GV: Nêu các bài tập sau cho HS thực hiện:

Bài 1:

Giá trị có tần số lớn nhất trong bảng giá trị là:

A. Giá trị

B. Mốt

C. Tần số

D. Số trung bình cộng

Bài 2:

Một vận động viên bắn 20 phát súng, kết quả điểm ghi ở bảng sau:


	HS: Đọc bảng tóm tắt.

HS: Nhắc lại được.

HS: Nêu công thức tính và giải thích các kí hiệu.

HS: Là giá trị có tần số lớn nhát trong bảng tần số.

HS: Giải miệng bài tập trắc nghiệm, chọn câu đúng.

HS: Hoạt động nhóm bài tập 2

HS: Cử đại diện nhóm trình bày ( 1 nhóm)
	A) Chương III: Thống kê

I) Lí thuyết:

1. Bảng tóm tắt trang 6 SGK tập II.

2. Lập bảng tần số dùng để tính số trung bình cộng của dấu hiệu:( 4 cột)

Giá trị(x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

X

N=

Tổng

+) Công thức tính số trung bình cộng:


[image: image1228.wmf]N
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+) Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số , kí hiệu là Mo

II) Bài tập:

	
	6

7

8

9

10

8

9

7

8

9

6

8

8

10

9

9

8

9

10

8

a) Lập bảng tần số?

b) Tính điểm bắn trung bình của vận động viên đó?
	
	

	15/
	HÑ 2: Chương IV

GV: Cho HS xem lại bảng tổng kết chương IV vừa rồi đã ôn.

GV: Cho HS làm các bài tập sau:

Bài 1:

Đa thức P(x) = 4x2 –5x2y2+2y3 có bậc là:

A.1; B.2 ; C. 3 ; D. 4

Bài 2: Đa thức P(x) = 2x + 6 có nghiệm là:

A.6; B.3; C. –3 ; D. –6

Bài 3:Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức –3x2y3
A.9x2y3; B.-3x3y2; C.7(xy)3;D.6x2y2
Bài 4: Giá trị của đa thức P(x) = x2 –4x + 3 tại x = -1 là:

A. 0; B.8; C.-8; D. Một kết quả khác.

Bài 5: Cho đa thức P(x) = 5x3 +2x4-x2 +3x2  -x3  -x4 + 1 –4x3
a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến?

b) Tính P(-1)

c) Tính P(x) – Q(x) ; với Q(x) = x4 + x2 + 1.


	HS: Xem lại bảng tổng kết chương IV.

HS: Giải miệng trên bảng phụ các bài tập trắc nghiệm từ bài tập 1 đến bài tập 4.

HS: Hoạt động nhóm bài tập 5.
	B) Chương IV: Biểu thức đại số.

I. Lí thuyết:( Xem bảng tổng kết chương IV- vừa rồi đã ôn )

II. Bài tập:

Bài tập5:

a) P(x) = x4 +2x2 + 1

b) P(-1) = (-1)4 + 2(-1)2 + 1

= 1 +2+1 = 4

c) P(x) – Q(x) = x2 

	5/
	HĐ 3: Củng cố

+) Khi nào a là nghiệm của đa thức f(x)?

+) Cách tìm nghiệm của đa thức?

+) Cách tính giá trị của một biểu thức?
	HS: Trả lời được.
	


4) Hướng dẫn học ở nhà:(2/)

+) Học ôn 2 chương III và IV để chuẩn bị thi HK II

+) Làm các bài tập: Phần ôn tập cuối năm môn đại số trang 88 đến  91 SGK.

Tiết:68


ÔN TẬP CUỐI NĂM ( tiết 2)

I. MỤC TIÊU

· Kiến thức:Củng cố lại những kiến thức cơ bản của hai chương III và IV thông qua các bài tập tổng hợp.

· Kĩ năng: Giải thành thạo các bài tập tổng hợp.

· Thái độ:Giáo dục tư duy linh hoạt, nhạy bén khi tính giá trị của biểu thức; thu gọn các hạng tử đồng dạng.

II. CHUẨN BỊ 

GV:Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu.

HS:Nắm vững những vấn đề cơ bản của chương III và IV.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1) Ổn định lớp:( 1/)

2) Kiểm tra bài cũ:(6/)

GV kiểm tra việc ôn tập ở nhà của học sinh thông qua vở bài tập.Nhận xét việc học ở nhà của các em.

3) Bài mới:

a) Giới thiệu bài: ( 1/) Để giúp các em nắm được những vấn đề của chương trình học kì II môn đại số một cách vững chắc, hôm nay ta tiến hành ôn tập tiếp theo.

b) Bài mới:

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	KIẾN THỨC

	30/
	HĐ 1: Đề luyện tập

GV: Treo bảng phụ đã ghi sẵn đề luyện tập sau cho HS thực hiện:

Bài 1: Trong bài tập dưới đây có nêu kèm theo các câu trả lời A,B,C. Hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng:

Điểm kiểm tra toán của các bạn trong một tổ được ghi ở bảng sau:

Tên 

Điểm 

Hà

8

Hiền

7

Bình

7

Hưng

10

Phú

3

Kiên

7

Hoa

6

Tiến 

8

Liên 

6

Minh

7

a) Tần số của điểm 7 là:

A.7   ; B. 4 ; C. Hiền , Bình, Kiên , Minh.
	HS: Theo dõi đề bài trên bảng phụ và thực hiện.

HS: Giải miệng bài tập 1


	Bài 1:

a) B. 4 

b) C. 6,9

	
	b) Số trung bình cộng của điểm kiểm tra của tổ là:

A. 7; B. 7/10 ; C . 6,9

Bài 2: Tìm x biết:

(3x + 2) –(x – 1) = 4 ( x+ 1)

Bài 3: Cho đa thức :

P(x) = 5x3 +2x4 – x2 +3x2 –x3 – x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn đa thức và sắp xếp các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b) TínhP(1) ; P(-1)?

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.

GV: Nhận xét vịêc hoạt động nhóm của các em .
	HS: Hoạt động nhóm bài tập 2.

HS: Hoạt động nhóm bài tập 3

HS: Cử đại diện nhóm lên bảng trình bày ( 2 nhóm); HS cả lớp theo dõi và nhận xét .
	Bài 2: 

3x + 2 –x +1 = 4x + 4

3x – x – 4x = 4 – 2 – 1

- 2x = 1

x = - 1/2

Bài 3: 

a) Thu gọn: P(x) = x4 +2x2 + 1

b) P(1) = 3; P(-1) = 3

c) Chứng tỏ P(x) không có nghiệm:

x4 
[image: image1229.wmf]³

0; 2x2 
[image: image1230.wmf]³

0 với mọi x. Do đó: P(x) = x4 + 2x2 +1 > 0 , với mọi x

Suy ra P(x) không có nghiệm.

	5/
	HĐ 2: Củng cố

GV: Cách cộng, trừ đa thức một biến? 

GV: Khi nào x = a là nghiệm của đa thức P(x)?

GV: Trong một bài toán thống kê, khi yêu cầu tính số trung bình cộng ta lập bảng tần số như thế nào?


	HS: Nhắc lại 2 cách.

HS: x = a là nghiệm của đa thức P(x) khi P(a) = 0 .

HS: Bảng tần số gồm 4 cột và tính trức tiếp số trung bình cộng trên bảng tần số.
	


4) Hướng dẫn học ở nhà:(2/)

+) Học ôn lại toàn bộ nội dung 2 chương III và IV ( lí thuyết lẫn bài tập)

Tuần 34
Tiết: 67                                                        

KIỂM TRA CHƯƠNG IV

I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức:  Kiểm tra việc nắm kiến thức trong chương IV.


2. Kĩ năng:  Có kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán.



3. Thái độ:  Rèn luyện cho HS tính trung thực.

II. CHUẨN BỊ:


- Giáo viên: 
Đề bài phôtô sẵn.


- Học sinh: 
Ôn tập kĩ các nội dung trong chương.
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